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Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Xác định mô đun đàn hồi của đất và đất cấp 
phối 

AASHTO T 307-99 (2003) 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

 Việc dịch ấn phẩm này sang tiếng Việt đã được Hiệp hội Quốc gia về đường bộ và vận tải 

Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam. Bản dịch này chưa được AASHTO 

kiểm tra về mức độ chính xác, phù hợp hoặc chấp thuận thông qua. Người sử dụng bản 

dịch này hiểu và đồng ý rằng AASHTO sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuẩn mức 

hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh và pháp lý kèm theo, kể cả 

trong hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, hoặc sai sót dân sự (kể cả sự bất cẩn hoặc các lỗi 

khác) liên quan tới việc sử dụng bản dịch này theo bất cứ cách nào, dù đã được khuyến 

cáo về khả năng phát sinh thiệt hại hay không. 

 Khi sử dụng ấn phẩm dịch này nếu có bất kỳ nghi vấn hoặc chưa rõ ràng nào thì cần đối 

chiếu kiểm tra lại so với bản tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng bằng tiếng Anh. 
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Tiêu chuẩn thí nghiệm  

Xác định mô đun đàn hồi của đất và đất cấp 
phối 

AASHTO T 307-99 (2003) 

1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

1.1 Phương pháp này bao gồm trình tự chuẩn bị và thí nghiệm với đất nền đường không 

gia cố, các vật liệu không gia cố làm móng đường lớp trên và lớp dưới để xác định mô 

đun đàn hồi (Mr) dưới các điều kiện được mô phỏng cả về trạng thái vật lý và ứng suất 

của vật liệu dưới áo đường mềm chịu tác dụng tải trọng động của bánh xe.  

1.2 Phương pháp mô tả ở đây được áp dụng cho các mẫu đất tự nhiên nguyên dạng, các 

mẫu đất nền đường đầm chặt, cho móng đường lớp trên và lớp dưới không gia cố, 

được chế bị bằng đầm trong phòng thí nghiệm. 

1.3 Trong phương pháp này, các trị số ứng suất dùng cho thí nghiệm mẫu để xác định mô 

đun đàn hồi được dựa vào vị trí của mẫu trong kết cấu móng mặt đường. Các mẫu 

nằm trong lớp móng trên và móng dưới chịu ứng suất khác so với các mẫu trong lớp 

nền. Nói chung, kích cỡ mẫu thí nghiệm phụ thuộc vào loại vật liệu, dựa vào cấp phối 

và giới hạn dẻo như mô tả ở phần sau.  

1.4 Giá trị mô đun đàn hồi xác định từ thí nghiệm này là số đo của mô đun đàn hồi của vật 

liệu móng trên, móng dưới và đất nền, và chúng được ghi nhận là có một số đặc tính 

phi tuyến. 

1.5 Mô đun đàn hồi có thể sử dụng với các mô hình phân tích kết cấu để tính kết cấu áo 

đường dưới tải trong bánh xe, và dùng để thiết kế kết cấu áo đường. 

1.6 Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu 

chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình 

sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập các thao 

tác về an toàn và sức khoẻ phù hợp và quy định áp dụng các hạn chế trước khi sử 

dụng. 

Chú thích 1 – Mẫu thí nghiệm và thiết bị mô tả trong phương pháp này có thể sử 
dụng để xác định các thông tin liên quan hữu ích như hệ số Poisson và đặc tính tạo 
vệt bánh xe của đất nền, vật liệu móng trên và móng dưới. Trình tự xác định chúng 
không được trình bày trong tiêu chuẩn này.  

2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO: 

 R 1, Sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế 

 T 88, Phân tích thành phần hạt của đất 
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 T 89, Xác định giới hạn chảy của đất 

 T 90, Xác định giới hạn dẻo và chỉ số dẻo của đất 

 T 99, Quan hệ độ ẩm - độ chặt của đất dùng búa 2.5-kg (5.5-lb) và chiều cao rơi 

305-mm (12-in.) 

 T 100, Tỉ trọng của đất 

 T 180, Quan hệ độ ẩm - độ chặt của đất dùng búa 4.54-kg (105-lb) và chiều cao  rơi 

457-mm (18-in.) 

 T 190, Xác định giá trị R và áp lực nở của đất đầm chặt 

 T 191, Độ chặt tại chỗ của đất theo phương pháp rót cát 

 T 233, Độ chặt của đất tại hiện trường theo khối, cục hoặc lấy mẫu 

 T 265, Thí nghiệm trong phòng xác định độ ẩm của đất 

 T296, Cường độ nén không cố kết không thoát nước của đất dính bằng thí nghiệm 

nén ba trục  

3 THUẬT NGỮ 

3.1 Các vật liệu hạt không gia cố làm móng trên và móng dưới– chúng bao gồm hỗn hợp 

đất, cấp phối và các vật liệu tự nhiên. Không có chất kết dính nào được sử dụng cho 

các lớp móng trên và móng dưới để gia cố. Các loại vật liệu này được phân loại là 

Loại 1 hay Loại 2 như được định nghĩa tiếp theo trong Phần 3.3 và 3.4. 

3.2 Nền đất dưới móng – Nền đất dưới móng được chuẩn bị và đầm nén trước khi rải các 

lớp móng trên và/hoặc lớp móng dưới mặt đường. Loại này có thể được phân loại 

thành Loại 1 hoặc Loại 2 như được định nghĩa tiếp theo trong Phần 3.3 và 3.4. 

3.3 Vật liệu loại 1 – dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 1 bao gồm 

tất cả các vật liệu móng trên không gia cố, móng dưới không gia cố, và nền đất dưới 

móng không gia cố thoả mãn các tiêu chuẩn ít hơn 70 phần trăm lọt sàng 2.00-mm (số 

10) và ít hơn 20 phần trăm lọt qua sàng 75-mm (số 200), và có chỉ số dẻo không lớn 

hơn 10. Đất được phân Loại 1 sẽ được chế mẫu trong khuôn có đường kính là 150-

mm. 

3.4 Vật liệu loại 2 - dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 2 bao gồm 

tất cả các vật liệu móng trên/móng dưới không gia cố, và nền đất dưới móng không 

gia cố không đáp ứng các tiêu chuẩn cho Vật liệu loại 1 như đề cập ở 3.3. Đất nền 

đường không gia cố được lấy mẫu bằng phương pháp thành mỏng được xếp vào Loại 

2. 

3.5 Mô đun đàn hồi của các vật liệu không gia cố – mô đun của một vật liệu không gia cố 

được xác định bằng các thí nghiệm nén ba trục lặp cho các mẫu của vật liệu không gia 

cố. Mô đun đàn hồi (Mr) là tỉ số giữa giá trị ứng suất lặp dọc trục và giá trị biến dạng 

tương đối dọc trục hồi phục. 

3.6 Dạng tải nửa hình sin – dạng xung tải yêu cầu. Xung tải theo dạng (1-cosq)/2 như 

Hình 1.  
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3.7 Tải trọng dọc trục lớn nhất (Pmax) – tổng tải trọng tác dụng lên mẫu, bao gồm cả tải tiếp 

xúc và tải lặp. 

 Pmax = Ptiếp xúc + Plặp    (1) 

3.8 Tải trọng tiếp xúc (Ptiếp xúc) – tải trọng đứng tác dụng vào mẫu để đảm bảo sự tiếp xúc 

tốt giữa mẫu và tấm truyền tải trên mẫu. 

 Ptiếp xúc = 0.1Pmax    (2) 

  Plặp  = Pmax - Ptiếp xúc  (3) 

3.9 Ứng suất dọc trục lớn nhất (Smax) – tổng ứng suất tác dụng lên mẫu bao gồm cả ứng 

suất tiếp xúc và ứng suất lặp. 

 Smax = Pmax/A   (4) 

 ở đây: 

 A = diện tích mặt cắt ngang ban đầu của mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1 - Định nghĩa các thuật ngữ thí nghiệm mô đun đàn hồi, Tải trọng dọc trục lặp (Tải trọng 

đứng lặp, Plặp) – Tải lặp tác dụng vào mẫu thí nghiệm   

3.10 Ứng suất dọc trục lặp (Slặp) – ứng suất dọc trục lặp được tác dụng 
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nghỉ 

Thời gian nghỉ là 0.9 s cho thiết bị gia tải thủy lực  

và 0.9 đến 3 s cho thiết bị gia tải bằng khí nén 
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 Slặp = Plặp/A   (5) 

3.11 Ứng suất tiếp xúc (Stiếp xúc) – ứng suất dọc trục được tác dụng vào mẫu để duy trì tiếp 

xúc tốt giữa tấm truyền tải và mẫu. 

 Stiếp xúc = Ptiếp xúc/A  (6) 

 Như vậy, 

 Stiếp xúc = 0.1Smax  (7) 

3.12 S3 là tổng ứng suất theo phương bán kính; nó là áp lực tác dụng trong buồng ba trục 

(ứng suất chính nhỏ nhất). 

3.13 er là biến dạng dọc trục phục hồi do Slặp. 

3.14 r là biến dạng tương đối phục hồi do Slặp 

 r = er/L                                                                                                                     (8) 

 Ở đây: 

 L = chiều dài ban đầu của mẫu. 

3.15 Mô đun đàn hồi (Mr) được định nghĩa là Slặp/r. 

3.16 Khoảng thời gian tải trọng là khoảng thời gian mà mẫu chịu tác dụng một chu kỳ ứng 

suất (thường là 0.1s). 

3.17 Khoảng thời gian các chu kỳ là khoảng thời gian giữa các chu kỳ ứng suất liên tiếp 

(thường 1.0 đến 3.1 s, phụ thuộc vào loại thiết bị tải trọng. Xem Phần 6.2). 

4 TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

4.1 Ứng suất dọc trục lặp có biên độ không đổi, khoảng thời gian tải trọng (0.1s) và 

khoảng thời gian các chu kỳ (1.0 đến 3.1 s) được tác dụng vào mẫu thí nghiệm hình 

trụ. Trong khi thí nghiệm, mẫu chịu ứng suất lặp động và ứng suất hông tĩnh được 

cung cấp bởi áp lực buồng ba trục. Tổng biến dạng dọc trục phục hồi do tải của mẫu 

được đo và dùng để tính toán mô đun đàn hồi.  

5 Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 

5.1 Mô đun đàn hồi cung cấp mối quan hệ cơ bản giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu 

mặt đường cho các phân tích kết cấu của hệ thống áo đường. 

5.2 Mô đun đàn hồi là thông số đặc trưng cho các vật liệu xây dựng mặt đường bao gồm 

cả lớp đất ngay dưới lớp áo đường dưới các điều kiện khác nhau (về độ ẩm, độ chặt, 

v.v..) và các trạng thái ứng suất được mô phỏng điều kiện áo đường chịu tải trọng 

bánh xe động. 
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6 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

6.1 Buồng nén ba trục – Buồng nén được dùng để chứa mẫu và chất lỏng tạo áp lực hông 

trong khi thí nghiệm. Buồng ba trục điển hình phù hợp cho thí nghiệm mô đun đàn hồi 

như Hình 2. Biến dạng được đo phía ngoài bằng hai thiết bị đo biến dạng loại lò xo 

chịu tải thay đổi tuyến tính (LVDT) như Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2 – Buồng ba trục điển hình với các LVDT và hộp tải 

6.1.1 Khí được dùng cho buồng ba trục thay vì chất lỏng. 

6.1.2 Buồng ba trục được làm từ polycarbonate, acrylic hoặc các vật liệu có thể nhìn qua 

phù hợp để đảm bảo sự quan sát mẫu trong quá trình thí nghiệm. 

6.2 Thiết bị gia tải – Thiết bị gia tải là loại máy gia tải từ trên, vòng lặp tải là kín, động cơ 

điện truyền lực bằng thuỷ lực hoặc áp lực khí có khả năng tác dụng các vòng tải lặp 

dạng xung nửa hình sin với các khoảng thời gian như sau. 

Loại thiết bị gia tải Xung lực (s)

Bằng khí 0.1

Bằng thuỷ lực 0.1

Thời gian nghỉ (s)  

       0.9 đến 3.0

0.9  
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buồng 
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(lexan hay acrylic) 

Tấm đĩa đậy 

trên 

Hộp tải 

Cần gia tải của buồng 

đường kính 13 mm cho 

đất Loại 2 

đường kính 38 mm cho 

đất Loại 1  

Chỗ nối cấp 

áp lực 

LVDT 

Đế đặc 

Mẫu 

Giá cứng cho 

LVDT 

Cầu thép 

Điểm tựa dạng cầu 

Chỗ nối chân không Chỗ nối nguồn 

chân không 

Tấm đế 

Đĩa thấm đồng 

hay đá thấm 

Màng cao su 

Giấy lọc 

Đĩa thấm đồng 

hay đá thấm 

Gioăng 

Tấm đĩa 

Lót cầu 

Thompson 

Chú thích: Mũi LVDT tựa lên buồng hoặc đĩa được gắn chắc vào buồng 
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6.2.1 Xung tải nửa hình sin phải tuân theo Mục 3.6. Tất cả các cài đặt ban đầu và thí 

nghiệm được tiến hành cho xung tải nửa hình sin. Dạng sóng nửa hình sin được hệ 

thống tạo ra và các phản hồi phải được hiển thị để cho phép người thí nghiệm vi chỉnh 

để đảm bảo chúng trùng nhau trong khi cài đặt và khi thí nghiệm. 

6.3 Thiết bị đo lực và các tác động của mẫu: 

6.3.1 Thiết bị đo lực dọc trục là hộp đo lực bằng điện đặt giữa cần truyền lực và thanh pít 

tông của buồng như trong Hình 2. Yêu cầu các hộp tải có tính năng như sau: 

Tải lớn nhất

      (kN)

2.2

8

22.24

   4.5

   10.0

   22.24

Độ chính xác yêu cầu

   (N)

Đường kính mẫu

71

100

152

(mm)

 

 Các yêu cầu trên cho tải lớn nhất và độ chính xác là gần tuyến tính khi chúng được vẽ 

trên đồ thị với diện tích mặt cắt ngang mẫu. Các yêu cầu cho các hộp tải dùng cho các 

đường kính mẫu khác nên cùng nằm trên đường quan hệ tuyến tính trên. 

Chú thích 2 – Trong giai đoạn thí nghiệm mô đun đàn hồi, hộp tải phải được theo dõi 
và kiểm tra bằng vòng ứng biến hai tuần một lần hoặc sau 50 thí nghiệm để đảm bảo 
hộp tải hoạt động tin cậy. Ngoài hiệu chỉnh bằng vòng ứng biến, có thể dùng hộp tải 
khác đã được hiệu chỉnh và đo độc lập lực tác dụng từ hộp tải cần kiểm tra để đảm 
bảo lực tác dụng là chính xác. Ngoài ra, hộp đo tải cần phải được kiểm tra khi nào có 
sự bất thường với thiết bị đọc/ ghi số liệu, hoặc khi nào có sự nghi ngờ với hộp đo tải. 
Thí nghiệm mô đun đàn hồi sẽ chưa được thực hiện nếu thiết bị quá thời gian quy 
định cần hiệu chỉnh hoặc hộp tải không đáp ứng các yêu cầu sai số như đề cập ở trên. 

6.3.2 Các áp lực của buồng thí nghiệm cần đo bằng các thiết bị đo áp lực thông thường, 

manometer, hoặc sensor đo áp lực với độ chính xác đến 0.7kPa. 

6.3.3 Biến dạng dọc trục – Hệ thống đo bao gồm 2 LVDT gắn cứng đối xứng vào cần pít 

tông phía bên ngoài buồng như trong Hình 2. Hai sensor đo biến dạng này được định 

vị với khoảng cách bằng nhau tính từ trục pít tông và tựa vào bề mặt cứng, gắn chặt 

và bề mặt vuông góc với trục của sensor đo biến dạng. Yêu cầu dùng Sensor biến 

dạng LVDT loại lò xo. Yêu cầu LVDT có các đặc tính sau: 

Đường kính mẫu                                 Khoảng đo (mm)

1

2.5

6

71

152

100

 

 Cả hai LVDT cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau 

  Độ tuyến tính, 0.25 phần trăm của mức đo 

 Mức độ lặp lại, 1 phần trăm của mức đo 

 Độ nhạy tối thiểu, 2mv/v (AC) hay 5 mv/v (DC) 

Formatted: English (United States)

Formatted: Heading 3, Space Before:  0 pt, After:  0 pt,  No
bullets or numbering, Tab stops: Not at  0.63" +  5.98"

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Justified, Indent: Left:  0", Hanging:  0.59",
Space After:  12 pt, Line spacing:  Exactly 15 pt

Formatted: English (United States)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial, Portuguese (Brazil)

Formatted: Justified, Indent: Left:  0", Hanging:  0.59",
Space After:  12 pt, Line spacing:  Exactly 15 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: English (United States)

Formatted: Bullets and Numbering

Formatted: English (United States)

Formatted: English (United States)



AASHTO T 307-99 (2003)  FINAL DRAFT AASHTO T307-99  TCVN xxxx:xx 

AASHTO  T 307-19 

Formatted: Tab stops: Not at  6.29"

Formatted: Border: Top: (No border)

 Các yêu cầu về khoảng đo là gần tuyến tính khi vẽ đồ thị quan hệ với diện tích mặt cắt 

ngang mẫu. Yêu cầu với các LVDT dùng cho các đường kính mẫu khác cần nằm trên 

cùng đường thẳng tuyến tính. Các thiết bị đo biến dạng số hay các loại khác với độ 

tuyến tính và độ lặp lại tương đương có thể sử dụng thay vì LVDT. 

6.3.3.1 Luôn luôn duy trì mối tiếp xúc tốt giữa các LVDT và bề mặt có mũi của LVDT tựa lên, 

cần kết nối để ghi cả hai LVDT từ đó có thể ghi và xem kết quả chúng độc lập và trong tính 

toán lấy giá trị trung bình của hai. 

Chú thích 3 – Nghiêng lệch hay bụi bám bên thành của thiết bị đo biến dạng có thể 
gây ra sự  “dính” thành của LVDT. Kỹ thuật viên thí nghiệm phải ấn và nhả mỗi một 
LVDT trước mỗi thí nghiệm để đảm bảo không có sự dính. Độ sạch và sự bôi trơn 
chấp nhận được (được chỉ định bởi nhà sản xuất) phải được thực hiện cho thành của 
thiết bị. 

6.3.3.2 Hoạt động của các LVDT phải được kiểm tra hàng ngày bằng các chương trình 

đọc/ghi số liệu trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa, các LVDT cần phải được căn chỉnh hai tuần 

một lần, hoặc sau 50 thí nghiệm mô đun đàn hồi, bất kỳ cái nào đến trước, sử dụng micro mét 

với độ chính xác tương đương hoặc bộ máy đo đặc biệt. Thí nghiệm mô đun đàn hồi không 

được thực hiện nếu các LVDT không đáp ứng được các yêu cầu về độ chính xác cho thí 

nghiệm. 

6.3.4 Yêu cầu có thiết bị ghi có dòng kích hoạt thích hợp và được cài đặt phù hợp để ghi 

liên tục các số đọc biến dạng dọc trục. Tín hiệu cần phải không nhiễu và tránh ồn. 

Dùng các dây có bọc chống nhiễu để kết nối LVDT. Nếu có dùng bộ lọc, nó cần phải 

có tần số mà không làm yếu tín hiệu. Các LVDT cần phải được nối độc lập, do vậy tín 

hiệu của mỗi LVDT có thể được quan sát độc lập. Tối thiểu 200 số liệu sẽ được ghi 

cho mỗi LVDT cho một chu kỳ tải.. 

6.4 Thiết bị chuẩn bị mẫu – Cần nhiều loại thiết bị để chuẩn bị mẫu không xáo động cho 

thí nghiệm và để có được mẫu đầm chặt mà chúng có thể đại diện cho các điều kiện ở 

hiện trường. Cần sử dụng các phương pháp đầm khác nhau để chuẩn bị các mẫu có 

vật liệu khác nhau và để mô phỏng các điều kiện hiện trường mong muốn. Xem Phụ 

chương A, B và C với (Phụ chương A) cho chuẩn bị mẫu, (Phụ chương B) cho các 

thiết bị đầm và thủ tục đầm cho vật liệu Loại 1, Loại 2, (Phụ chương C và Phụ lục A) 

đầm cho đất Loại 2. 

6.5 Các thiết bị gọt mẫu cho mẫu không xáo động của nền đất dưới áo đường lấy bằng 

ống thành mỏng phải theo như Tiêu chuẩn T 296. 

6.6 Các thiết bị phụ trợ – Gồm có compa, thước đo micro mét, thước thép chỉnh đến 0.5 

mm, màng cao su dày từ 0.25 đến 0.79 mm, vòng gioăng cao su, nguồn chân không 

với buồng bóng khí và bộ điều chỉnh, máy làm phồng màng, các đá thấm (dùng cho 

đất nền), các đĩa đồng thấm (móng áo đường trên/dưới), cân, các hộp đựng để xác 

định độ ẩm và mẫu báo cáo nếu yêu cầu. 

6.7 Các hệ thống căn chỉnh – kiểm tra định kỳ – Toàn bộ hệ thống (thiết bị đo, cài đặt, và 

các thiết bị ghi) phải được căn chỉnh hai tuần một lần, hoặc sau 50 thí nghiệm mô đun 

đàn hồi bằng cách sử dụng các chương trình đọc/ghi số liệu trong phòng. Các kiểm tra 
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hàng ngày hay định kỳ cho hệ thống phải được thực hiện tuân theo các chương trình 

đọc/ghi số liệu. 

7 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 

7.1 Kích cỡ mẫu – Dựa vào kết quả phân tích sàng các hướng dẫn sau được áp dụng để 

xác định kích cỡ mẫu thí nghiệm. 

7.1.1 Dùng mẫu đường kính 71-mm hay 86-mm cho các thí nghiệm với mẫu đất dính không 

xáo động của vật liệu Loại 2. Đối với vật liệu Loại 1 hoặc các mẫu đầm chặt của Vật 

liệu Loại 2, chọn đất và chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng năm lần kích cỡ hạt 

lớn nhất. Nếu kích cỡ hạt lớn nhất lớn hơn 25 phần trăm đường kính khuôn lớn nhất, 

các hạt này sẽ bị sàng bỏ. Chiều dài các mẫu phải lớn hơn đường kính ít nhất hai lần. 

7.2 Các mẫu đất nền dưới áo đường không xáo động – Các mẫu đất nền không xáo động 

được gọt và chuẩn bị. Cần xác định độ ẩm tự nhiên w của mẫu sau thí nghiệm mô đun 

đàn hồi ba trục, theo các hướng dẫn trong T 265, và kết quả được ghi lại trong báo 

cáo thí nghiệm. 

7.2.1 Để phù hợp cho thí nghiệm, mẫu phải đủ dài và mẫu được cắt từ ống mẫu với chiều 

dài tối thiểu bằng hai lần đường kính. Các mẫu phải đảm bảo không có các khuyết tật. 

Bao gồm cả các khuyết tật như có vết nứt trong mẫu, góc bị vỡ mà chúng không thể 

sửa được trong quá trình chuẩn bị mẫu, hoặc như có các hạt với kích cỡ lớn hơn 

nhiều các cỡ hạt chung của vật liệu. Ví dụ có đá kích cỡ 19.0 mm trong đất hạt mịn 

hoặc có các vật lạ như mẫu gỗ, rễ cây to, các vật chất hữu cơ, các rãnh móc do sỏi 

sạn nằm ở biên ống mẫu, chúng đề không được chấp thuận. 

7.3 Các mẫu được đầm nén trong phòng – Các mẫu chế bị cho vật liệu Loại 1 và Loại 2 

phải được chuẩn bị có độ ẩm (w) và khối lượng riêng ẩm (gw) xấp xỉ như tại hiện 

trường. Các mẫu đầm chặt trong phòng được chuẩn bị cho vật liệu móng trên móng 

dưới dạng hạt, và cho đất nền mà không thể lấy mẫu không xáo động.    

7.3.1 Độ ẩm - Độ ẩm của các mẫu đầm trong phòng bằng độ ẩm tại hiện trường được xác 

tại theo T 238. Nếu không có số liệu độ ẩm tại hiện trường, thì tham khảo Phần 

7.3.3.Độ ẩm của mẫu đầm trong phòng không được khác quá 1.0 phần trăm cho vật 

liệu Loại 1 và 0.5 phần trăm cho vật liệu Loại 2 so với độ ẩm được xác định cho vật 

liệu tại hiện trường. 

7.3.2 Độ chặt khi đầm - Độ chặt của mẫu được đầm là khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện 

trường được xác định theo T 239 hay T 191. Nếu không có các số liệu về độ chặt hiện 

trường, thì tham khảo Phần 7.3.3. Khối lượng thể tích của mẫu đầm trong phòng 

không được lớn hơn 3 phần trăm khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường của lớp 

đó.   

7.3.3 Nếu không có các số liệu về độ ẩm hoặc khối lượng thể tích tự nhiên hiện trường, khi 

đó dùng tỉ lệ phần trăm của khối lượng thể tích khô lớn nhất tương ứng với độ ẩm tốt 

nhất như T 99 hay T 180 theo quy định của đơn vị thí nghiệm hay đơn vị chủ quản về 

giao thông. Độ ẩm của các mẫu đầm trong phòng không được khác quá độ ẩm cần 

chế bị  1.0 phần trăm cho vật liệu Loại 1 hoặc 0.5 phần trăm cho vật liệu Loại 2. 
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Ngoài ra, khối lượng thể tích tự nhiên của mẫu đầm trong phòng không được khác 

nhau quá 3 phần trăm khối lượng thể tích cần chế bị. 

 Ví dụ: Nếu khối lượng thể tích cần thiết là 1950 kg/m3 và độ ẩm cần thiết là 8.0 phần 

trăm cho vật liệu Loại 1, thì độ ẩm giữa 7.0 và 9.0 là có thể chấp nhận được. Cùng 

yêu cầu như trên thì với vật liệu Loại 2, độ ẩm có thể chấp thuận là từ 7.5 đến 8.5 

phần trăm. Khối lượng thể tích có thể chấp thuận cho hai loại vật liệu là từ 1892 đến 

2009 kg/m3.  

7.3.4 Chế bị mẫu – Chế bị các mẫu cho vật liệu Loại 1 và Loại 2 cần tuân theo các điều 

khoản trong Phụ chương A. Độ ẩm và khối lượng thể tích cần đạt dùng để xác định số 

lượng vật liệu cần thiết được đề cập trong Phần 7.3. Phụ chương A cung cấp các 

hướng dẫn cho việc chế bị vật liệu để có được đủ số lượng vật liệu dùng để chuẩn bị 

mẫu với độ ẩm và khối lượng thể tích quy định. Sau khi hoàn tất bước này, quá trình 

đầm mẫu có thể bắt đầu.   

7.4 Các phương pháp đầm và các thiết bị cho việc chế bị mẫu: 

7.4.1 Đầm mẫu cho vật liệu Loại 1 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 1 được trình 

bày trong Phụ chương B. 

7.4.2 Đầm mẫu cho vật liệu Loại 2 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 2 được trình 

bày trong Phụ chương C hoặc Phụ lục A. Nếu cần khảo sự thay đổi khối lượng thể 

tích mẫu của các lớp đầm thì dùng Phụ lục B. 

7.4.3 Các mẫu cần phải bảo vệ để không cho thay đổi độ ẩm bằng cách bọc mẫu bằng 

màng hình trụ và thí nghiệm phải tiến hành trong vòng năm ngày kể từ khi kết thúc 

việc chuẩn bị mẫu. Trước khi cất và sau khi lấy mẫu ra phải cân mẫu để xác định có 

sự giảm độ ẩm hay không. Nếu sự giảm độ ẩm vượt quá 1 phần trăm cho Loại 1 và 

0.5 phần trăm cho Loại 2 thì mẫu đó không được dùng làm thí nghiệm. Như vậy, cần 

phải làm mẫu mới thay thế mẫu không đạt yêu cầu. Có thể dùng lại vật liệu mẫu bị 

loại. 

8 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHO ĐẤT NỀN 

8.1 Trình tự mô tả trong phần này dùng cho các mẫu đất nền không xáo động hay mẫu 

được đầm trong phòng. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu có đường kính 150 

mm hay mẫu Loại 2 có đường kính 70 mm. 

8.2 Lắp đặt buồng ba trục – Trình tự đặt mẫu được gọt từ mẫu không xáo động và các 

mẫu đầm chặt trong phòng vào buồng ba trục và gia tải được thực hiện theo các bước 

sau: 

8.2.1 Đặt đá thấm và giấy lọc được làm ẩm lên trên bản đế đỡ mẫu của buồng ba trục như 

trong Hình 2. 

8.2.2 Đặt cẩn thận mẫu lên đá thấm. Đặt màng bọc vào thiết bị căng màng bọc, tạo chân 

không cho thiết bị căng màng bọc, sau đó cẩn thận trùm màng bọc lên mẫu và thôi tạo 

chân không cho máy căng màng. Khóa kín màng vào đế (hay đĩa ở đáy) bằng gioăng 

cao su hay các loại gioăng kín khác. 
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8.2.3 Đặt giấy lọc ẩm và tấm đĩa có cả đá thấm lên mẫu, gấp ngược màng và khóa kín 

màng vào tấm đĩa bằng gioăng cao su hay các loại gioăng kín khác. 

8.2.4 Nếu như mẫu đã được đầm và giữ trong màng cao su cùng với đá thấm, thì các bước 

Phần 8.2.1, 8.2.2 và 8.2.3 được bỏ qua. Và thay vào đó, lắp đặt mẫu là đặt chúng vào 

đế của buồng ba trục. 

8.2.5 Nối đường thoát nước đáy mẫu vào nguồn chân không qua buồng bóng khí. Tác dụng 

áp lực chân không 7 kPa. Nếu bóng khí xuất hiện, cần kiểm tra hở do các mối nối kém 

hay có lỗ thủng ở màng, hay các gioăng tại đáy và đỉnh mẫu chưa đạt yêu cầu. Sự có 

mặt của gioăng kín khí sẽ đảm bảo rằng màng luôn tiếp xúc tốt với mẫu. Hở qua các 

lỗ trên màng cao su có thể khắc phục bằng cách quét lên bề mặt màng bằng cao su 

lỏng hoặc bằng cách sử dụng màng thứ 2. 

8.2.6 Khi không còn sự hở như đề cập trên, tháo dây khỏi nguồn chân không và đặt buồng 

vào tấm dưới và tấm trên của buồng. Ấn pít tông gia tải và đảm bảo mối liên kết chắc 

chắn với hộp đo tải. Xiết chắc chắn các thanh khóa buồng. 

8.2.7 Trượt hệ thống vào vị trí dưới thiết bị gia tải dọc trục. Định vị buồng là tối quan trọng 

để loại bỏ các lực ngang có thể trong cần pít tông. Liên kết thiết bị gia tải vào cần pít 

tông của buồng ba trục. 

8.3  Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Yêu cầu tiến hành các bước sau đây để 

 thực hiện thí nghiệm mô đun đàn hồi cho mẫu đất nền đã được lắp đặt vào buồng 

ba trục và chúng đã được đặt dưới giá gia tải.  

8.3.1 Mở van thoát nước dẫn từ mẫu ra áp lực khí quyển. Việc này sẽ mô phỏng điều kiện 

có thoát nước. Mô phỏng điều kiện không thoát nước yêu cầu phải bão hòa mẫu. Tiến 

trình đó không bao gồm trong thí nghiệm này.  

8.3.2 Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng đã cài đặt 

theo chỉ định trước là 41.4 kPa vào mẫu. Cần duy trì áp lực tiếp xúc bằng 10 phần 

trăm  0.7 kPa của ứng suất dọc trục lớn nhất của mỗi chuỗi gia tải. 

8.3.2.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác 

dụng các ứng suất như trong Bảng 1, sau khi đã xét đến các lực tác dụng được tính như sau: 

 F = (A x P) – W  (9) 

 trong đó: 

 F = lực tính toán, 

 A = diện tích mặt cắt ngang pit tông 

 P = áp lực hông, và 

 W = trọng lượng của cần pít tông và hệ thống đo biến dạng được gắn ở phía ngoài. 
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Bảng 1 - Các chuỗi tải dùng cho đất nền

Số lần 

Số hiệu chuỗi tải tác

No. kPa psi kPa psi kPa psi kPa psi dụng

0 41.4 6 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 500-1000

1 41.4 6 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

2 41.4 6 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

3 41.4 6 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

4 41.4 6 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

5 41.4 6 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

6 27.6 4 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

7 27.6 4 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

8 27.6 4 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

9 27.6 4 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

10 27.6 4 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

11 13.8 2 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

12 13.8 2 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

13 13.8 2 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

14 13.8 2 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

15 13.8 2 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

Chú thích:  Các chuỗi tải 14 và 15 không áp dụng cho vật liệu Loại 1.

ứng suất dọc

lặp Slặp

ứng suất tiếp

xúc 0.1Smax

áp lực 

hông, S3

ứng suất dọc

trục lớn nhất, Smax

 

8.3.3 Thiết lập ban đầu – Bắt đầu thí nghiệm cần tác dụng tối thiểu 500 vòng tải với ứng 

suất dọc trục lớn nhất là 27.6 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 24.8 kPa bằng cách 

sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian quy định như ở Phần 6.2. Nếu 

mẫu vẫn còn giảm chiều cao ở giai đoạn cuối của quá trình, vòng tải lặp cần tiếp tục 

đến 1000 trước khi thí nghiệm và đây là chuỗi số 0 trong Bảng 1. 

Chú thích 4 – Các thí nghiệm viên cần tiến hành các kiểm tra so sánh số đọc biến 
dạng cho từng sensor đo biến dạng đứng trong quá trình thiết lập ban đầu của mỗi thí 
nghiệm đo mô đun đàn hồi để kiểm tra các lỗi khi lắp đặt và lỗi không thẳng hàng. 
Trong giai đoạn thiết lập ban đầu, cần quan sát hai đường cong biến dạng để đảm bảo 
tỷ số biến dạng đứng là chấp nhận được. Tỷ số biến dạng đứng (Rv) được định nghĩa 
là Rv = Ymax/Ymin trong đó Ymax là giá trị biến dạng đứng lớn nhất trong hai giá trị và 
Ymin là giá trị nhỏ. Nên thử tất cả để có được Rv nhỏ hơn hay bằng 1.10. Giá trị chấp 
nhận được của Rv là nhỏ hơn hay bằng 1.3. Nếu như tỷ số biến dạng đứng là không 
chấp nhận được ( Rv lớn hơn 1.3), thí nghiệm tạm dừng và sắp xếp chỉnh thẳng trục. 
Khi đã có được tỷ số biến dạng đứng chấp nhận được, thí nghiệm sẽ được tiếp tục 
cho đến khi kết thúc. Cần nhấn mạnh rằng sự thẳng trục là tối quan trọng để cho kết 
quả thí nghiệm mô đun đàn hồi hợp lý. Chú thích này cũng được áp dụng cho Phần 
9.3.3. 

8.3.3.1 Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh hưởng 

ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh hưởng gia tải dỡ tải ban 

đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp xúc không tốt ban đầu giữa mẫu và 

đĩa trên đỉnh mẫu. 

8.3.3.2 Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần trăm 

trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại thì cần xem xét 

lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu không không đạt được độ chặt 

hợp lý. Nếu quá trình xem xét này không đưa ra lời giải thích, mẫu cần phải được chế lại và 
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thí nghiệm lần thứ 2. Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi lại đạt 

đến năm phần trăm thì dừng thí nghiệm và đưa vào báo cáo. 

8.3.4 Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 1. Bắt 

đầu với việc giảm ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 13.8 kPa (Chuỗi số 1, Bảng 1) và 

đặt áp lực hông là 41.4 kPa. 

8.3.5 Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian 

được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi 

LVDT qua năm chu kỳ vào báo cáo theo Mẫu C4.1 (Bảng C3.1). 

8.3.6 Tăng ứng suất dọc trục lên 27.6 kPa (Chuỗi số 2) và lặp lại Bước 8.3.5 cho mức tải 

mới này. 

8.3.7 Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 1 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục hồi 

thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm 

phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý. 

8.3.8 Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng tương 

đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng tương đối 

không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về cường độ như 

mong muốn, tiếp tục với thí nghiệm cắt nhanh (Phần 8.3.9). Nếu biến dạng không hồi 

phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì kết thúc thí nghiệm. Không có thí nghiệm 

nào được thực hiện thêm với mẫu ngoại trừ trong Phần 8.3.11.  

8.3.9 Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 27.6 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo 

ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo phương 

pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải trọng giảm 

với biến dạng tương đối tăng lên, (2) biến dạng tương đối đạt năm phần trăm, (3) đạt 

đến khả năng tới hạn của hộp tải. Sensor đo biến dạng gắn trong thành pít tông gia tải 

và hộp tải sẽ ghi số liệu biến dạng đứng và tải tác dụng với tần suất tối đa là 3 giây 

một lần. 

8.3.10 Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu 

từ buồng ba trục. 

8.3.11 Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265. 

8.3.12 Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục. 

9 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHO VẬT LIỆU MÓNG ĐƯỜNG 

9.1 Trình tự mô tả trong phần này dùng cho tất cả móng trên móng dưới áo đường dạng 

hạt. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu được phân loại là vật liệu Loại 1 hoặc 

Loại 2. 

9.2 Lắp đặt buồng ba trục – Khi kết thúc quá trình đầm, đặt đĩa thấm bằng đồng và tấm 

đĩa trên mặt đỉnh mẫu. Cuộn màng cao su khỏi vành của khuôn và trùm lấy tấm đĩa 

trên đỉnh mẫu. Nếu tấm đĩa nhô cao trên vành của khuôn, màng sẽ được bịt kín với 
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tấm đĩa bằng gioăng. Nếu không, việc bịt kín bằng gioăng sẽ thực hiện sau. Lắp đặt 

mẫu vào buồng ba trục như Phần 8.2.1 đến 8.2.7. 

9.2.1 Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng là 103.4 

kPa vào mẫu.  

9.2.2 Tháo nguồn tạo chân không và mở cả đường thoát nước tại đáy và đỉnh mẫu ra không 

khí. 

9.3 Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Sau khi mẫu đã được chuẩn bị và đặt vào thiết 

bị gia tải như mô tả ở Phần 8.2, cần thực hiện các bước sau đối với thí nghiệm mô 

đun đàn hồi: 

9.3.1 Nếu bước lắp đặt chưa thực hiện thì điều chỉnh vị trí thiết bị gia tải dọc hoặc phần đỡ 

đế buồng ba trục để kết nối pit tông của thiết bị gia tải với pít tông của buồng ba trục. 

Pít tông của buồng ba trục phải tựa chắc chắn lên hộp đo tải. Cần duy trì áp lực tiếp 

xúc bằng 10 phần trăm  0.7 kPa của ứng suất dọc trục lớn nhất của mỗi chuỗi gia tải. 

9.3.1.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác 

dụng các ứng suất như trong Bảng 2, sau khi đã xét đến các lực tác được tính như sau: 

 F = (A x P) – W (10) 

 trong đó: 

 F = lực tính toán, 

 A = diện tích mặt cắt ngang pit tông 

 P = áp lực hông, và 

 W = trọng lượng của cần pít tông và hệ thống đo biến dạng được gắn ở phía ngoài. 
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Bảng 2 - Các chuỗi tải dùng cho vật liệu móng trên/móng dưới

Số lần 

Số hiệu chuỗi tải tác

No. kPa psi kPa psi kPa psi kPa psi dụng

0 103.4 15 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 500-1000

1 20.7 3 20.7 3 18.6 2.7 2.1 0.3 100

2 20.7 3 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

3 20.7 3 62.1 9 55.9 8.1 6.2 0.9 100

4 34.5 5 34.5 5 31.0 4.5 3.5 0.5 100

5 34.5 5 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

6 34.5 5 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

7 68.9 10 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

8 68.9 10 137.9 20 124.1 18.0 13.8 2.0 100

9 68.9 10 206.8 30 186.1 27.0 20.7 3.0 100

10 103.4 15 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

11 103.4 15 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

12 103.4 15 206.8 30 186.1 27.0 20.7 3.0 100

13 137.9 20 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

14 137.9 20 137.9 20 124.1 18.0 13.8 2.0 100

15 137.9 20 275.8 40 248.2 36.0 27.6 4.0 100

áp lực 

hông, S3

ứng suất dọc

trục lớn nhất, Smax

ứng suất dọc

lặp Slặp

ứng suất tiếp

xúc 0.1Smax

 

9.3.2 Điều chỉnh thiết bị ghi cho LVDT và hộp tải như theo yêu cầu. 

9.3.3 Thiết lập ban đầu – Đặt áp lực hông là 103.4 kPa và tác dụng tối thiểu 500 vòng tải với 

ứng suất dọc trục lớn nhất là 103.4 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 93.1 kPa theo 

Chuỗi tải 0, Bảng 2, bằng cách sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian 

quy định như ở Phần 6.2. Nếu mẫu vẫn còn giảm chiều cao ở giai đoạn cuối của quá 

trình, vòng tải lặp cần tiếp tục đến 1000 trước khi thí nghiệm. 

9.3.3.1 Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh hưởng 

ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh hưởng gia tải dỡ tải ban 

đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp xúc không tốt ban đầu giữa mẫu và 

đĩa trên đỉnh mẫu. Các van thoát nước nên mở thông với áp suất khí quyển trong cả quá trình 

thí nghiệm mô đun đàn hồi. Việc này sẽ mô phỏng điều kiện có thoát nước. Việc mô phỏng 

điều kiện không thoát nước yêu cầu phải bão hòa mẫu. Tiến trình đó không bao gồm trong thí 

nghiệm này.  

9.3.3.2 Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần trăm 

trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại thì cần xem xét 

lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu không không đạt được độ chặt 

hợp lý. Nếu quá trình xem xét này không đưa ra lời giải thích, mẫu cần phải được chế lại và 

thí nghiệm lần thứ 2. Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi lại đạt 

đến năm phần trăm thì dừng thí nghiệm và đưa vào báo cáo. 

9.3.4 Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 2. 

Giảm ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 21.0 kPa và đặt áp lực hông là 21.0 kPa 

(Chuỗi số 1, Bảng 2). 

9.3.5  Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian 

được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi 

LVDT qua năm chu kỳ vào mẫu báo cáo. 

Formatted: Centered

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: English (United States)

Formatted: Heading 3, Indent: Left:  0", First line:  0",
Space Before:  0 pt, After:  0 pt, Tab stops: Not at  0.63" + 
5.98"

Formatted: Bullets and Numbering



AASHTO T 307-99 (2003)  FINAL DRAFT AASHTO T307-99  TCVN xxxx:xx 

AASHTO  T 307-117 

Formatted: Tab stops: Not at  6.29"

Formatted: Border: Top: (No border)

9.3.6 Tiếp tục với Chuỗi số 2, tăng ứng suất dọc trục lên 41.0 kPa và lặp lại Bước 8.3.5 cho 

mức tải mới này. 

9.3.7 Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 2 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục hồi 

thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm 

phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý. 

9.3.8 Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng tương 

đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng tương đối 

không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về cường độ như 

mong muốn, tiếp tục với thí nghiệm cắt nhanh (Phần 9.3.9). Nếu biến dạng không hồi 

phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì kết thúc thí nghiệm. Không có thí nghiệm 

nào được thực hiện thêm với mẫu ngoại trừ trong Phần 9.3.11.  

9.3.9 Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 34.5 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo 

ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo phương 

pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải trọng giảm 

với biến dạng tương đối tăng lên, (2) biến dạng tương đối đạt năm phần trăm, (3) đạt 

đến khả năng tới hạn của hộp tải. Sensor đo biến dạng gắn trong thành pít tông gia tải 

và hộp tải sẽ ghi số liệu biến dạng đứng và tải tác dụng với tần suất tối đa là 3 giây 

một lần. 

9.3.10 Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu 

từ buồng ba trục. 

9.3.11 Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265. 

9.3.12 Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục. 

10 TÍNH TOÁN 

10.1 Tiến hành tính toán để có được mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng bảng biểu được 

sắp xếp như mẫu Báo cáo C4.1 (Bảng C3.1). Giá trị mô đun đàn hồi này được tính 

cho năm vòng lặp của mỗi một chuỗi tải. Các giá trị này sau đó được lấy trung bình 

trong bảng tính. 

11 BÁO CÁO 

11.1 Báo cáo phải bao gồm các mục sau: 

11.1.1 Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1) 

11.1.2 Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) (các mẫu đầm lại) hay mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) 

(mẫu thành mỏng). 

11.2 Các thông tin chung sau được ghi trong tất cả các mẫu báo cáo: 

11.2.1 Nhận biết mẫu, loại vật liệu (Loại 1 hay Loại 2) và ngày thí nghiệm. 

11.3 Báo cáo các thông tin sau trong các bảng số liệu hợp lý: 
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11.3.1 Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan 

đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu nén lại. 

Mẫu này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu thành mỏng. 

11.3.1.1 Hạng mục 4 – Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho 

tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết lập ban đầu 

(Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để chỉ mẫu có đạt 5 phần 

trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thực hiện 

chuỗi tải thí nghiệm. Ghi lại số các chuỗi tải được thực hiện (có thể kết thúc toàn bộ chuỗi tải 

hay chỉ một phần) cho mẫu.  

11.3.1.2 Hạng mục 5 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích. 

11.3.1.3 Hạng mục 6 – Ghi lại các khối lượng đầm như được vạch ra trong Phụ chương B 

(Loại 1) hoặc Phụ chương C hay Phụ lục A (Loại 2). 

11.3.1.4 Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm/ khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường là các 

thông tin cơ bản cho công tác đầm mẫu như trong Phần 7.3.1 và 7.3.2. Các giá trị này được 

đo từ phương pháp phóng xạ tại hiện trường. Nếu không có các giá trị này, ghi độ ẩm tốt nhất, 

khối lượng thể tích khô lớn nhất, 95 phần trăm khối lượng thể tích khô lớn nhất được sử dụng 

cho công tác đầm mẫu cho Phần 7.3.3 

11.3.1.5 Hạng mục 8 – Ghi độ ẩm mẫu đất đầm như Phần B1.3.16 (Loại 1) hay Phần 

C1.3.12 hoặc D.1.6.3 (Loại 2). Ghi lại độ ẩm của vật liệu sau khi thí nghiệm mô đun đàn hồi 

như Phần 8.3.11 (Đất nền) hay Phần 9.3.11 (Móng đường). Ngoài ra, ghi lại khối lượng thể 

tích cần đạt khi đầm mẫu. 

11.3.1.6 Hạng mục 9 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như 

trong Phần 8.3.9 (Đất nền) và Phần 9.3.9 (Móng đường). 

11.3.2 Mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan 

đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu mẫu 

thành mỏng. Mẫu báo cáo này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu nén lại. 

11.3.2.1 Hạng mục 4 – Ghi lại khoảng cách từ đỉnh nền đến vị trí lấy mẫu (nếu biết). 

11.3.2.2 Hạng mục 5 - Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho 

tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết lập ban đầu 

(Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để chỉ mẫu có đạt 5 phần 

trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thực hiện 

chuỗi tải thí nghiệm. Ghi lại số các chuỗi tải được thực hiện (có thể kết thúc toàn bộ chuỗi tải 

hay chỉ một phần) cho mẫu.  

11.3.2.3 Hạng mục 6 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích. Ghi 

lại khối lượng mẫu. 

11.3.2.4 Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm của mẫu tại hiện trường trước khi tiến hanh thí nghiệm. 

Ghi lại độ ẩm khi kết thúc thí nghiệm như trong Phần 8.3.11. Ghi lại khối lượng thể tích ướt và 

khô của mẫu ống thành mỏng. 
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11.3.2.5 Hạng mục 8 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như 

trong Phần 8.3.9 (Đất nền). 

11.3.3 Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1) đi kèm với báo cáo dạng C4.2 (Bảng C3.2) hay Mẫu 

C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan đến mẫu được 

thí nghiệm. Các thông tin sau sẽ được ghi trong Mẫu C4.1 (Bảng C3.1). 

11.3.3.1 Cột 1 – Ghi lại áp lực hông cho các chuỗi thí nghiệm. Chỉ cần một giá trị cho 5 vòng 

tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức áp lực hông chỉ ra trong Bảng 1 (Đất nền) 

hoặc Bảng 2 (Móng đường). 

11.3.3.2 Cột 2 – Ghi ứng suất lặp biểu kiến cho các chuỗi tải. Chỉ cần một giá trị cho 5 vòng 

tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức ứng suất lặp biểu kiến chỉ ra trong Bảng 1 

(Đất nền) hoặc Bảng 2 (Móng đường). 

11.3.3.3 Cột 4 đến 9 – Ghi lại tải và ứng suất thực tế cho mỗi 5 vòng tải như được chỉ trong 

mẫu. 

11.3.3.4 Cột 10 đến 12 – Ghi lại biến dạng dọc trục phục hồi của mẫu từ các LVDT độc lập 

cho 5 vòng tải. Lấy trung bình từ cả hai LVDT và ghi vào Cột 12. Giá trị này sẽ được dùng để 

tính biến dạng tương đối dọc trục của vật liệu. 

11.3.3.5 Cột 13 – Tính mô đun đàn hồi cho mỗi 5 vòng tải. Giá trị này được tính bằng cách 

chia Cột 8 cho Cột 13. 

11.3.3.6 Trung bình – Tính giá trị trung bình 5 vòng tải cho mỗi cột. 

11.3.3.7 Độ lệch chuẩn – Tính độ lệch chuẩn của các giá trị cho mỗi cột của 5 vòng tải theo 

phương trình sau: 
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PHỤ CHƯƠNG A – CHUẨN BỊ MẪU 

 (Các thông tin bắt buộc) 

A1 PHẠM VI ÁP DỤNG 

A1.1 Các bước sau sẽ cung cấp các hướng dẫn để chế bị vật liệu dùng cho thí nghiệm 

cũng như việc lấy đủ số lượng vật liệu cần thiết để chuẩn bị mẫu (Loại 1 và Loại 2) ở 

độ ẩm và độ chặt chỉ định. 
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A1.1.1 Định tình trạng mẫu – Nếu mẫu là ẩm khi chuyển về từ hiện trường thì làm khô cho 

đến khi vỡ vụn. Có thể làm khô bằng gió hoặc bằng thiết bị làm khô, miễn là nhiệt độ 

không quá 60oC. Sau đó phá vỡ hoàn toàn liên kết các hạt của cấp phối sao cho 

không làm giảm kích cỡ tự nhiên của các hạt. Dùng chày cao su ấn với áp lực trung 

bình cho các hạt lọt qua sàng 4.75-mm (Số 4) là phù hợp để làm vỡ các cục đất sét. 

A1.1.2 Chuẩn bị mẫu – Xác định độ ẩm w1 của mẫu theo T 265. Khối lượng mẫu xác định độ 

ẩm ít nhất là 200g cho đất với đường kính lớn nhất nhỏ hơn 4.75-mm (sàng Số 4) và ít 

nhất 500g cho đất với đường kính hạt lớn nhất lớn hơn 4.75-mm (sàng Số 4). 

A.1.1.2.1. Xác định thể tích hợp lý cho mẫu được đầm để chuẩn bị. Tổng thể tích phải dựa 

vào chiều cao của mẫu đầm, nó dài hơn chiều cao yêu cầu của mẫu thí nghiệm mô đun đàn 

hồi để tính đến phần gọt hai đầu mẫu nếu thấy cần thiết. Đầm theo tỷ số chiều cao/đường kính 

từ 2.1 đến 2.2 là phù hợp cho thí nghiệm. 

A.1.1.2.2 Xác định khối lượng phần hạt được sấy khô bằng tủ sấy (Ws) yêu cầu để có được 

khối lượng thể tích khô gd và độ ẩm w mong muốn theo công thức sau:  

 Ws = 453.59 gdV                                                                                                   (A1.1)  

 trong đó: 

 Ws = khối lượng hạt đất sấy khô, g; 

 gd = khối lượng thể tích khô mong muốn, lb/ft3; 

 V = tổng thể tích mẫu đầm, ft3. 

A1.1.2.3. Xác định khối lượng mẫu cần thiết Wad  ở độ ẩm w1 để có Ws cộng thêm lượng Was 

ít nhất là 500 g để có thêm vật liệu dùng xác định độ ẩm khi đầm. 

 Wad = (Ws + Was)(1 + w1/100)                                                                              (A1.2) 

 trong đó: 

 Wad = khối lượng mẫu ở độ ẩm w1, g; 

 Was = khối lượng dùng xác định độ ẩm (thường là 500 g), g; và 

 w1 = độ ẩm của mẫu được chuẩn bị, phần trăm. 

A1.1.2.4. Xác định khối lượng nước (Waw) yêu cầu để chuyển từ độ ẩm hiện tại (w1) sang độ 

ẩm mong muốn khi đầm (w). (Xem Phần 7.3.3)  

 Waw = (Ws + Was)[(w -  w1)/100]                                                                          (A1.3) 

 trong đó: 

 Waw = khối lượng nước cần thiết để có độ ẩm w, g; và 

 w = độ ẩm mong muốn của vật liệu đầm, phần trăm. 
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A1.1.2.5. Cho mẫu vật liệu với khối lượng Wad vào chậu trộn. 

A1.1.2.6. Thêm khối lượng nước (Waw) là lượng nước cần thiết để chuyển độ ẩm từ w1 sang 

w, vào mẫu vật liệu từng lượng nhỏ và trộn kỹ mỗi lần thêm.  

A1.1.2.7. Bỏ đất trộn vào trong túi nhựa. Buộc kín túi. Bỏ nó vào túi thứ hai và lại buộc kín. 

Để mẫu từ 16 đến 48 giờ, xác định khối lượng đất ẩm và túi đựng chính xác đến gam và ghi 

các giá trị này vào Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng A3.2). 

A1.1.2.8. Vật liệu giờ đã sẵn sàng cho quá trình đầm. 

PHỤ CHƯƠNG B – ĐẦM RUNG CHO ĐẤT LOẠI 1 VÀ LOẠI 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

B1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

B1.1. Đất sẽ được đầm trong khuôn chẻ và dùng loại đầm rung. Chọn kích cỡ khuôn để chế 

bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ hạt lớn nhất. Nếu kích cỡ hạt lớn 

nhất vượt quá 25 phần trăm đường kính khuôn lớn nhất hiện có thì các hạt này sẽ 

được sàng bỏ. Chiều dài của các mẫu phải ít nhất bằng hai lần đường kính. 

B1.2. Mẫu sẽ được đầm theo sáu lớp trong khuôn chẻ được gắn trên gắn trên đế của buồng 

ba trục như trong Hình 3. Các lực đầm được tạo ra bằng máy đầm rung hoạt động 

bằng điện hoặc khí và có công suất cần thiết để đảm bảo độ chặt yêu cầu trong lúc 

giảm thiểu các hư hại đến màng cao su. 

B2. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

B2.1. Khuôn chẻ với đường kính bên trong là 152 mm có chiều cao tối thiểu 381 mm (hay có 

đủ chiều cao để đủ dẫn hướng đầu đầm cho lần nâng cuối cung). 

B2.2. Thiết bị đầm rung – Đầm sẽ được thực hiện bằng cách dùng rung điện hay đầm 

bàn với công suất 750 đến 1250 oát và có thể thực hiện 1800 đến 3000 lần trong 

một phút. 

B2.3. Đầu của đầm dày ít nhất 13 mm và có đường kính không nhỏ hơn 146 mm.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tạo lực 

rung 

Màng cao su 

Khuôn chẻ thép 

hay hợp kim nhôm 

Nhựa lót khuôn 

có lỗ 

Bàn đầm 

Đường tạo chân không 

Kẹp khuôn 

Thanh khóa 

buồng 

Tấm đế của 

buồng 

H- Tấm đĩa ở đáy 

Đĩa thấm bằng đồng hay đá 

(dày nhất là 6.4 mm) 

(dày nhất là 6.4”) 
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Hình B2.1 – Thiết bị đầm rung điển hình cho vật liệu không gia cố Loại 1 

B3. TRÌNH TỰ 

B3.1. Với loại đĩa lót đáy có thể tháo ra thì cần siết chặt đĩa lót vào đế của buồng ba trục. 

Cần đảm bảo kín khí tại đĩa lót đáy và các mặt tiếp xúc của đĩa cần tạo ra khối cứng 

do trong tính toán đã giả thiết rằng tấm đĩa đáy không di chuyển dưới tải trọng. 

B3.2. Bỏ hai đĩa thấm và tấm đĩa trên lên đĩa dưới. Đo toàn bộ chiều cao của đĩa dưới, đĩa 

trên và các đĩa thấm với độ chính xác đến 0.25 mm. 

B3.3. Dỡ đĩa trên và đĩa thấm. Đo chiều dày của màng cao su bằng thước micromet. 

B3.4. Bỏ màng cao su trùm ngoài đĩa dưới và hạ đĩa thấm xuống. Buộc chặt màng cao 

su vào đĩa dưới bằng gioăng cao su hoặc các loại gioăng kín khí khác. 

B3.5. Bỏ khuôn chẻ xung quanh đĩa dưới và kéo màng cao su lên qua khuôn. Khóa 

khuôn chẻ vào vị trí một cách chắc chắn. Cần chú ý không làm rách màng cao su. 

B3.6. Kéo căng màng qua miệng của khuôn. Tác dụng chân không vào khuôn vừa đủ để 

kéo màng tiếp xúc với khuôn. Nếu có vết nhăn thì thôi tác dụng chân không, điều 

chỉnh màng và tác dụng chân không lại. Sử dụng tấm nhựa có lỗ nhỏ để làm tấm 

lót sẽ đảm bảo màng cao su vừa khít trong khuôn. Chân không được duy trì trong suốt 

quá trình đầm. 

B3.7. Đo chính xác đến 0.25 mm đường kính trong của khuôn đượt lót bằng màng cao su và 

đo khoảng cách giữa đỉnh của đĩa thấm dưới và đỉnh của khuôn. 

B3.8. Xác định thể tích V của mẫu sẽ được chuẩn bị bằng cách dùng đường kính xác định 

trong Bước B3.7 và giá trị chiều cao từ 305 đến 318 mm. 

B3.9. Xác định khối lượng của mẫu ở độ ẩm đã được chuẩn bị, để đầm thành mẫu có 

thể tích V để có được độ chặt mong muốn. 

B3.10. Với mẫu đường kính 152-mm (chiều cao mẫu 305 mm) cần sáu lớp đầm với bề 

dày mỗi lớp là 50 mm. Xác định khối lượng ẩm WL cho mỗi lớp đầm. 

 WL = Wt/N                                                                                                            (B3.1) 

 trong đó: 
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 Wt = tổng khối lượng mẫu để cho độ chặt hợp lý, và 

 N = số lớp đầm. 

B3.11. Bỏ toàn bộ khối lượng đất của tất cả các lớp đầm Wad vào chậu trộn. Thêm vào 

lượng nước yêu cầu Waw và trộn kỹ. 

B3.12. Xác định khối lượng đất ướt và chậu trộn. 

B3.13. Bỏ lượng đất ẩm WL vào khuôn. Cần tránh đổ ra ngoài. Dùng dao bay đưa đất từ phía 

thành khuôn ra thành ụ đất ở giữa. 

B3.14. Đưa đầm rung vào và rung đất cho đến khi khoảng cách từ bề mặt lớp đất cho đến 

thành khuôn bằng khoảng cách đo trong B3.7 trừ đi chiều dày mẫu chọn trong Bước 

B3.10. Việc này có thể phải thực hiện đưa vào và nhấc đầm ra một số lần cho đến khi 

có kinh nghiệm biết được số lần đầm yêu cầu. 

B3.15 Lặp lại Bước B3.13 và B3.14 cho mỗi một lớp đầm sau khi xới bề mặt của lớp trước 

đến chiều sâu 6.4 mm. Khoảng cách đo được từ bề mặt của các lớp đất đầm sẽ 

giảm lần lượt bởi bề dày lớp được chọn trong Bước B3.10. Lớp cuối cùng phải có bề 

mặt phẳng và bằng. Khi có dùng đĩa thấm bằng đồng thì bước cuối cùng nên để đĩa 

trên mặt mẫu cùng với đầm. Do màng cao su thứ nhất giảm chất lượng, nếu thấy cần 

thiết có thể dùng màng thứ hai khi kết thúc đầm. 

B3.16. Khi kết thúc quá trình đầm, xác định khối lượng của chậu trộn và đất thừa. Trừ 

khối lượng này từ khối lượng xác định trong Bước B3.12 sẽ được khối lượng đất ướt 

sử dụng (là khối lượng của mẫu). Kiểm chứng lượng nước Wc của phần đất thừa 

bằng cách bọc cẩn thận chậu trộn đất trong quá trình đầm để tránh làm khô hay mất 

ẩm. Độ ẩm của đất được xác định theo T 265. 

B3.17. Tiếp tục với Phần 9 của phương pháp. 

Chú thích B1 – Như là một phương pháp thay thế cho đất kém dính, khuôn cùng với 
màng cao su được giữ bằng chân không như ở Phụ chương B có thể áp dụng.   

PHỤ CHƯƠNG C – ĐẦM CHO ĐẤT LOẠI 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

C1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

C1.1. Phương pháp này dùng để đầm đất Loại 2 cho thí nghiệm mô đun đàn hồi. 

C1.2. Phương pháp chung để đầm đất Loại 2 là dùng lực tĩnh (cải tiến của phương pháp 

ấn kép). Nếu có mẫu ống thành mỏng có thể dùng cho thí nghiệm thì mẫu không cần 

phải đầm.  

C1.3. Quá trình là đầm một khối lượng đất đã biết để có được thể tích ấn định bởi các 

kích thước của khuôn theo như lắp đặt. Đường kính của khuôn nhỏ nhất là 71 mm. 

Chọn kích cỡ khuôn để chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ 
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hạt lớn nhất. Nếu kích cỡ hạt lớn nhất vượt quá 25 phần trăm đường kính khuôn lớn 

nhất hiện có thì các hạt này sẽ được sàng bỏ. Chiều dài của các mẫu phải ít nhất 

bằng hai lần đường kính. Các bộ phận lắp đặt của một khuôn điển hình được thể 

hiện như trong Hình C3.1. Như là một phương pháp thay thế cho đất kém dính, 

khuôn cùng với màng cao su được giữ bằng chân không như ở Phụ chương B có thể 

áp dụng. Cần thực hiện một số bước cho quá trình đầm tĩnh như Phần C3 tiếp theo 

của phụ chương này và chúng được minh họa từ Hình C3.2 đến C3.6. 

C2. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

C2.1. Thiết bị được thể hiện trên Hình C3.1. 

C3. TRÌNH TỰ 

C3.1. Mẫu sẽ được đầm thành 5 lớp với khối lượng như nhau. Xác định khối lượng đất ẩm 

WL dùng cho mỗi lớp theo WL = Wt/5. 

C3.2. Bỏ một trong các nút chèn vào khuôn. 

C3.3. Bỏ khối đất WL xác định trong Bước C3.1 vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ 

phía thành khuôn ra thành ụ đất ở giữa. 

C3.4. Ấn khối chèn thứ hai vào khuôn và đưa toàn bộ vào máy đầm tĩnh. Tác dụng một lực 

nhỏ. Điều chỉnh vị trí khuôn theo khối lượng đất sao cho khoảng cách từ hai đầu 

khuôn đến các khối chèn tương ứng là như nhau. Áp lực của giai đoạn gia tải 

đầu có chức năng giữ khuôn đúng vị trí. Để mẫu có độ chặt đồng đều cần đẩy đồng 

thời hai nút chèn cho đến khi không còn sự thay đổi thể tích. 

C3.5. Tăng dần tải cho đến khi các nút chèn dừng lại ở hai mép của khuôn. Duy trì tải 

trong một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút. Độ nở ra của đất phụ thuộc vào 

tốc độ gia tải và thời gian gia tải. Nếu tốc độ gia tải càng chậm và thời gian gia tải càng 

lâu, độ nở của đất sẽ càng nhỏ (Hình C3.2). 

Chú thích C1 - Để có được độ chặt đồng đều, cần rất cẩn thận để đảm bảo lớp đất 
thứ nhất nằm chính xác ở vị trí giữa khuôn. Cẩn kiểm tra và thực hiện các điều chỉnh 
cần thiết sau khi kết thúc Bước C3.3 và C3.5. 

Chú thích C2 – Có thể đo độ di động của cần ấn để xác định đã đạt được thể tích cần 
thiết cho mỗi lớp hay chưa thay vì dùng các tấm đệm. 

C3.6. Giảm tải về không và dỡ khuôn khỏi máy gia tải. 

C3.7. Tháo cần tải. Cào bề mặt lớp đất đầm với độ sâu 3.2 mm và bỏ khối lượng đất ẩm WL 

cho lớp thứ hai vào khuôn và tạo thành ụ. Bỏ nút chèn vào khuôn với chiều cao như 

trong Hình C3.3. 

C3.8. Tăng dần tải cho đến khi các nút chèn dừng lại ở hai mép của khuôn. Duy trì tải trong 

một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút (Hình C3.3). 
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C3.9. Dỡ tải và quay ngược khuôn lấy nút chèn ở đáy ra vẫn giữ nút chèn ở trên trong 

khuôn. Cào mặt dưới của lớp 1 và bỏ khối lượng đất ẩm WL cho lớp đầm thứ 3 và 

tạo phần đất thêm thành ụ. Thêm nút chèn vào khuôn với chiều cao như trong Hình 

C3.4. 

C3.10. Bỏ khuôn vào máy nén. Tăng dần tải cho đến khi nút chèn bằng với đầu mép của 

khuôn. Duy trì tải trong một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút. 

C3.11. Theo các bước thể hiện trong Hình C3.5 và C3.6 để đầm hai lớp còn lại. 

C3.12. Sau khi kết thúc đầm, xác định độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. Ghi giá trị 

này trong Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2). 

C3.13. Dùng cần tháo mẫu, ấn mẫu đất đầm ra khỏi khuôn đầm và vào khuôn lấy mẫu. 

Quá trình tháo mẫu cần thực hiện chậm để tránh tác động của tải vào mẫu. 

C3.14. Dùng khuôn lấy mẫu, trượt mẫu lên tấm đĩa dưới của buồng ba trục. Tấm đĩa dưới 

dạng hình tròn và có đường kính bằng đường kính mẫu và có chiều dày tối thiểu là 13 

mm. Tấm nên là loại vật liệu không hút ẩm của đất. 

C3.15. Xác định khối lượng mẫu đến gam. Đo chiều cao và đường kính mẫu đến 0.25 

mm. Ghi lại các giá trị này vào Báo cáo C4.1 (Bảng C3.1). 

C3.16. Đặt tấm đĩa giống tấm dùng trong Bước C3.14 lên mặt trên của mẫu. 

C3.17. Dùng thiết bị căng màng cao su bằng chân không, trùm màng bọc lấy mẫu. Cẩn 

thận kéo đầu cuối của màng trùm qua các tấm đĩa. Dùng gioăng cao su hoặc loại 

tương tự siết chặt màng vào các tấm đĩa.    

C3.18. Tiếp tục với Phần 8 của phương pháp này. 
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Hình C3.1 – Đầm Thiết bị đầm tĩnh điển hình cho vật liệu Loại 2 

 

Nơi khớp với cổ nối 

của khuôn lấy mẫy 

Chú thích: S.D. = Đường kính mẫu 

Tất cả các vật liệu phải là thép không 

ghi hoặc hợp kim nhôm (Cường độ 

cao) 

Khuôn đầm 

(có thể liền hay chẻ) 

(1) Yêu cầu 

Khuôn lấy mẫu 

(1) Yêu cầu 

 

Không theo tỷ lệ 

Cần lấy mẫu 

 (1) Yêu cầu 

Các nút chèn cần thiết 

 

2 – cao 100.1 mm (3.940’’) 

2 – cao 71.6 mm (2.820’’) 

2 – cao 43.2 mm (1.700’’) 

 
H = Các kích thước như trong 

các Hình 5-9 hoặc chế tạo bởi 

phòng thí nghiệm để có 28.4 

mm (1.12’’)  

 

Nút “chèn”  

 

Chú thích: Bản vẽ này là các thiết bị 

đầm điển hình. Các kích thước có thể 

thay đổi do các phụ kiện có thể có trong 

phòng thí nghiệm. 
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Hình C3.2 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nút chèn rắn hình trụ, với chiều 

cao theo quy định và đường kính là 

70.9 mm (2.79”)  

Cao 

100.1 mm 

(3.940”) 

Cao 

100.1 mm 

(3.940”) 

Lớp 

1 

Bước 3.5 – Lớp 1 

 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn có chiều cao được chọn. 

 Ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các 

mép khuôn. 

 Tháo nút chèn trên. 

 Xới lớp đất 1 

 Tiếp tục bước tiếp theo 
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Hình C3.3 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

71.6 mm 

(2.820”) 

Cao 

100.1 mm 

(3.940”) 

Lớp 

1 

Bước 3.7 – Lớp 2 

 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 71.6 mm (2.82”). 

 Ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 100.1 mm 

(3.940”) giữ nút 71.6 mm (2.820”) trong khuôn. 

 Xới lớp đất 1 

 Tiếp tục bước tiếp theo Lớp 

2 
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Hình C3.4 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

71.6 mm 

(2.820”) 

Lớp 

1 

Bước 3.9 – Lớp 3 

 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 71.6 mm (2.82”). 

 Ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 71.6 mm 

(2.280”) giữ nút 71.6 mm (2.820”) (ở lớp 3) 

trong khuôn. 

 Xới lớp đất 2 

 Tiếp tục bước tiếp theo 
Lớp 

2 

Cao 

71.6 mm 

(2.820”) 

Lớp 

3 
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Hình C3.5 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cao 

43.2 mm 

(1.700”) 

Lớp 

1 

Bước 3.13 – Lớp 5 

 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 43.2 mm (1.700”). 

 Ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 ấn mẫu đầm ra khỏi khuôn, dùng khuôn lấy 

mẫu và các thiết bị lấy mẫu. 

 Bỏ vào màng cao su 

 Thí nghiệm xác định MR. 

Lớp 

2 

Cao 

71.6 mm 

(2.820”) 

Lớp 

3 

Lớp 

4 
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Hình C3.6 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 5 

 

 

 

 

 

Cao 

43.2 mm 

(1.700”) 

Lớp 

1 

Bước 3.11 – Lớp 4 

 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 43.2 mm (1.700”). 

 Ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 71.6 mm (2.280”) 

giữ nút 43.2 mm (1.700”) trong khuôn. 

 Xới lớp đất 3 

 Tiếp tục bước tiếp theo 

Lớp 

2 

Cao 

43.2 mm 

(1.700”) 

Lớp 

3 

Lớp 

4 

Lớp 

5 
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C4. Các mẫu báo cáo 
(Các thông tin không bắt buộc)

Bảng C4.1 - Mẫu C4.1

Mô đun đàn hồi cho các vật liệu Móng trên/Móng dưới và đất nền

1. Mẫu số                        --------------

2. Loại vật liệu           --------------

3. Ngày thí nghiệm    -------------

4. Thí nghiệm mô đun đàn hồi

Cột 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Các thông số

áp lực 

buồng

ứng suất 

dọc trục 

lớn nhất 

biểu kiến

Vòng tải 

số

Tải dọc 

trục lớn 

nhất thực 

tế

Tải trọng 

lặp thực 

tế tác 

dụng

Tải tiếp 

xúc thực 

tế

ứng suất 

dọc trục 

lớn nhất 

thực tế 

tác dụng

ứng suất 

lặp thực 

tế tác 

dụng

ứng suất 

tiếp xúc 

thực tế

Số đọc 

Biến 

dạng 

phục hồi 

của 

LVDT 1

Số đọc 

Biến 

dạng 

phục hồi 

của 

LVDT 2

Trung bình 

số đọc Biến 

dạng phục 

hồi LVDT 

1, 2

Biến 

dạng 

tương đối 

đàn hồi

Mô đun 

đàn hồi

Ký hiệu S3 Smax cI Pmax PlÆp PtiÕp xúc Smax SlÆp StiÕp xúc H1 H2 Htrung bình r Mr

Đơn vị kPa kPa --- N N N kPa kPa kPa mm mm mm mm/mm MPa

Độ chính xác --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1

2

3

4

5

Chú thích: Lặp lại vùng tô mờ cho chuỗi tải 2 đến 15.

Cột trung bình

Độ lệch chuẩn

Chuỗi 1
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Bảng C4.2 – Mẫu báo cáo C4.2 

Mô đun Đàn hồi của vật liệu Móng trên/ Móng dưới và Đất nền 

(CÁC MẪU ĐƯỢC ĐẦM LẠI) 

1. NGÀY LẤY MẪU ----------------- 

2. SỐ HIỆU MẪU  

3. LOẠI VẬT LIỆU (LOẠI 1 HAY LOẠI 2)                                                                                          

4. CÁC THÔNG TIN THÍ NGHIỆM                                                                                                     

    THIẾT LẬP BAN ĐẦU – BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI KHÔNG PHỤC HỒI HƠN 5%? (Y = CÓ HAY N = KHÔNG)    

    THÍ NGHIỆM - BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI KHÔNG PHỤC HỒI HƠN 5%? (Y = CÓ HAY N = KHÔNG)      

    THÍ NGHIỆM – SỐ CHUỖI TẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN (0 – 15) 

5. CÁC THÔNG TIN VỀ MẪU: 

    ĐƯỜNG KÍNH MẪU. mm 

 ĐỈNH 

 GIỮA 

 ĐÁY 

 TRUNG BÌNH 

 BỀ DÀY MÀNG CAO SU (1), mm 

BỀ DÀY MÀNG CAO SU (2), mm 

    ĐƯỜNG KÍNH CUỐI CÙNG, mm 

    CHIỀU CAO MẪU, TẤM TRÊN, TẤM DƯỚI, mm 

    CHIỀU CAO TẤM TRÊN VÀ TẤM DƯỚI, mm 

    CHIỀU CAO BAN ĐẦU Lo, mm  

    DIỆN TÍCH BAN ĐẦU, Ao, mm2 

    THỂ TÍCH BAN ĐẦU, AoLo, mm3 

6. TRỌNG LƯỢNG MẪU: 

     TRỌNG LƯỢNG BAN ĐẦU CỦA KHAY ĐỰNG VÀ ĐẤT ẨM, gam 

     TRỌNG LƯỢNG CUỐI CÙNG CỦA KHAY ĐỰNG VÀ ĐẤT ẨM, gam 

     TRỌNG LƯỢNG CỦA ĐẤT ẨM SỬ DỤNG, gam 

7. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT: 

    ĐỘ ẨM TẠI HIỆN TRƯỜNG (THEO PHƯƠNG PHÁP PHÓNG XẠ), PHẦN TRĂM 

    TRỌNG LƯỢNG TẠI HIỆN TRƯỜNG (THEO PHƯƠNG PHÁP PHÓNG XẠ), gam 

    HAY 

    ĐỘ ẨM TỐI ƯU, PHẦN TRĂM 

    KHỐI LƯỢNG RIÊNG KHÔ LỚN NHẤT, kg/m3 

   95% KHỐI LƯỢNG RIÊNG KHÔ LỚN NHẤT, kg/m3. 

8. CÁC TÍNH CHẤT CỦA MẪU: 

    ĐỘ ẨM KHI ĐẦM, PHẦN TRĂM 

    ĐỘ ẨM SAU KHI THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI, PHẦN TRĂM 

    KHỐI LƯỢNG RIÊNG KHÔ KHI ĐẦM, gd, kg/m3 

9. THÍ NGHIỆM CẮT NHANH 

    KÈM THEO BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI (Y = CÓ, N = KHÔNG) 

    SỨC KHÁNG CẮT LỚN NHẤT THEO NÉN BA TRỤC 

     (TẢI LỚN NHẤT/ DIỆN TÍCH TIẾT DIỆN), kPa 

    MẪU CÓ PHÁ HOẠI KHI THÍ NGHIỆM CẮT HAY KHÔNG? (Y = CÓ, N = KHÔNG) 

10. NGÀY THÍ NGHIỆM 

NHẬN XÉT CHUNG:   

THÍ NGHIỆM BỞI                              NGÀY 
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Bảng C4.3 – Mẫu báo cáo C4.3 

Mô đun Đàn hồi của vật liệu Móng trên/ Móng dưới và Đất nền 

(CÁC MẪU THÀNH MỎNG) 

1. NGÀY LẤY MẪU ----------------- 

2. SỐ HIỆU MẪU                                                                                                                                                                            
------- 

3. LOẠI VẬT LIỆU (LOẠI 1 HAY LOẠI 2)                                                                                          

4. ƯỚC TÍNH KHOẢNG CÁCH TỪ ĐỈNH NỀN ĐẾN MẪU, m 

5. CÁC THÔNG TIN THÍ NGHIỆM                                                                                                     

    THIẾT LẬP BAN ĐẦU – BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI KHÔNG PHỤC HỒI HƠN 5%? (Y = CÓ HAY N = KHÔNG)    

    THÍ NGHIỆM - BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI KHÔNG PHỤC HỒI HƠN 5%? (Y = CÓ HAY N = KHÔNG)      

    THÍ NGHIỆM – SỐ CHUỖI TẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN (0 – 15) 

6. CÁC THÔNG TIN VỀ MẪU: 

    ĐƯỜNG KÍNH MẪU. mm 

 ĐỈNH 

 GIỮA 

 ĐÁY 

 TRUNG BÌNH 

 BỀ DÀY MÀNG CAO SU (1), mm 

    BỀ DÀY MÀNG CAO SU (2), mm 

    ĐƯỜNG KÍNH CUỐI CÙNG, mm 

    CHIỀU CAO BAN ĐẦU Lo, mm  

    DIỆN TÍCH BAN ĐẦU, Ao, mm2 

    THỂ TÍCH BAN ĐẦU, AoLo, mm3 

     TRỌNG LƯỢNG BAN ĐẦU, gam 

7. CÁC TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT: 

    ĐỘ ẨM TẠI HIỆN TRƯỜNG, PHẦN TRĂM 

    ĐỘ ẨM SAU KHI THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI, PHẦN TRĂM 

    KHỐI LƯỢNG RIÊNG, gw, kg/m3 

    KHỐI LƯỢNG RIÊNG KHÔ, gd, kg/m3 

9. THÍ NGHIỆM CẮT NHANH 

    KÈM THEO BIỂU ĐỒ ỨNG SUẤT – BIẾN DẠNG TƯƠNG ĐỐI (Y = CÓ, N = KHÔNG) 

    SỨC KHÁNG CẮT LỚN NHẤT THEO NÉN BA TRỤC 

     (TẢI LỚN NHẤT/ DIỆN TÍCH TIẾT DIỆN), kPa 

    MẪU CÓ PHÁ HOẠI KHI THÍ NGHIỆM CẮT HAY KHÔNG? (Y = CÓ, N = KHÔNG) 

10. NGÀY THÍ NGHIỆM 

NHẬN XÉT CHUNG:   

 

THÍ NGHIỆM BỞI                        NGÀY 
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PHỤ LỤC A – ĐẦM DÙI CHO ĐẤT LOẠI 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

X1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

X1.1. Phần này trình bày phương pháp đầm dùi cho đất Loại 2 dùng cho thí nghiệm mô đun 

đàn hồi. 

X1.2. Mẫu sẽ được đầm theo năm lớp trong khuôn chẻ. Hoặc là loại đầm tay bằng khí nén 

hoặc loại đầm cơ thủy lực miễn là đủ công đầm. Số lần đầm và áp lực đầm  cho mỗi 

lớp là hằng số. Áp lực đầm được điều chỉnh theo độ chặt yêu cầu. 

X2. Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 

X2.1. Phương pháp đầm dùi sẽ cho đất Loại 2 các đặc tính giống như phương pháp đầm 

tại hiện trường. Do vậy khi đầm khô hơn độ ẩm tốt nhất, phần lớn kết cấu đất bị kết 

cụm; và khi đầm ướt hơn, hầu hết kết cấu bị phân tán. 

X2.2. Phương pháp này có thể gây ra sự thay đổi độ chặt của đất trong mẫu, và nó có 

thể ảnh hưởng đến mô đun đàn hồi, M. Khi đạt độ chặt đồng đều cho tất cả các lớp 

đầm là rất quan trọng thì nên dùng phương pháp trong Phụ lục B. 

X3. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

 X3.1. Khuôn đựng mẫu thí nghiệm – Một khuôn chẻ với phần cổ có thể tháo ra như 

trong Hình X6.1 sẽ được sử dụng. Đường kính trong nhỏ nhất của khuôn là 71 

mm. Khuôn phải có đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ hạt lớn nhất. Chiều dài 

của các mẫu sau khi gọt phải ít nhất bằng hai lần đường kính.  

Chú thích X1 - Đối với đất kém dính, khuôn với màng cao su được lắp đặt và giữ 
bằng chân không như mô tả trong Phụ chương B có thể sử dụng. 

X3.2. Đầm tay – Có thể sử dụng thiết bị đầm tay bằng khí nén như trong Hình X6.2. Thể tích 

của bình khí phải ít nhất bằng 200 lần thể tích của đầm khi pít tông giãn hết mức. Cần 

đầm phải có ren để lắp các chân đầm có đường kính thay đổi từ 13 đến 19 mm. Điều 

khiển và đo áp lực khí của bình phải có khả năng điều chỉnh và đọc áp lực từ 0 cho 

đến 400 kPa. Căn chỉnh phải thực hiện định kỳ bằng cách dùng vòng ứng biến lực hay 

hộp đo tải. 

Chú thích X2 – Thiết bị này được mô phỏng từ thiết bị đầm mini của Harvard. Đầm 
hoạt động bằng khí nén tốt hơn đầm bằng lò xo nén do công đầm ổn định hơn và giảm 
thiểu được sự thay đổi do thí nghiệm viên. 

X3.3. Đầm cơ - Có thể sử dụng đầm cơ thủy lực có khả năng tạo áp lực chân đầm từ 250 

đến 2000 kPa và thỏa mãn các yêu cầu của T 190. Khi sử dụng đầm cơ, đường 

kính trong của khuôn chẻ phải được chọn theo yêu cầu để có thể làm việc được với 

đầm, miễn là các yêu cầu trong Phần X3.1 được thỏa mãn. 
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X4. BƯỚC TIẾN HÀNH KHI ĐẦM TAY 

 X4.1. Mẫu phải được chuẩn bị theo Phụ chương A. Nếu như đường kính hạt lớn nhất 

vượt quá 25 phần trăm đường kính trong của khuôn thì các hạt vượt cỡ đó sẽ bị sàng 

bỏ. Mẫu được chế bị dài hơn mẫu thí nghiệm 6 đến 8 mm để tính đến phần gọt 

mẫu hai đầu. Cần tăng lượng vật liệu để tính đến cả phần gọt. 

X4.2. Mẫu sẽ được đầm theo năm lớp có khối lượng bằng nhau. Xác định khối lượng đất WL 

cho mỗi lần đầm theo: 

 WL = WT/5                                                                                                            (X4.1) 

 trong đó: 

  WT = tổng khối lượng đất để có được mẫu theo độ chặt mong muốn, bao gồm cả 

phần mẫu bị gọt đi. 

Chú thích X3 – Trong hầu hết các trường hợp, độ chặt mong muốn được xác định 
theo các điều kiện hiện trường. Trong các trường hợp còn lại, độ chặt yêu cầu có thể 
xác định bằng cách tiến hành thí nghiệm độ chặt - độ ẩm trong phòng theo các bước 
của T 99 hoặc T 180. 

X4.3. Điều chỉnh áp lực khí trong bình theo mức được dùng cho lần thử đầu tiên. Nối 

chân đầm có đường kính yêu cầu vào pít tông đầm. Xác định số lần đầm yêu cầu để 

phủ kín một lớp theo Bảng X4.1. 

Bảng X4.1 - Số lần đầm để phủ kín mặt một lần cho một lớp khi đầm tay 

Đường kính

mẫu 13 mm 15 mm 17 mm 19 mm

71 mm 30 22 17 14

86 mm 44 33 26 20

102 mm 62 46 36 29

152 mm 137 103 80 64

Đường kính chân đầm

 

Chú thích X4 – Giữ các số liệu về sự thay đổi khi đầm, loại đất và các điều kiện về độ 
chặt - độ ẩm sẽ giúp việc lựa chọn áp lực khí ban đầu để có được độ chặt mong 
muốn. 

X4.4. Cho khối đất ẩm WL của một lớp đầm vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ thành 

khuôn ra giữa và tạo tạo thành ụ đất ở giữa khuôn. 

X4.5. Giữ đầm thẳng đứng, tác dụng số lần đầm cần thiết vào đất. Đầm phải được  phân bố 

đều trên bề mặt của mẫu. Mỗi một đầm cần tác dụng chậm và chỉ đủ lực để pít tông di 

chuyển khoảng 5 – 10 mm. 

Chú thích X5 – Chú ý: Pít tông không nên di chuyển ra đầu cuối của đầm khi đó lực 
đầm sẽ không được kiểm soát. 

X4.6. Cào nhẹ bề mặt của lớp 1 đến độ sâu 3 mm trước khi đặt lớp đất thứ 2 cho lần đầm 

kế tiếp. 
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X4.7. Lặp lại Bước X4.5 và X4.6 cho đến khi kết thúc 5 lớp đầm. Tiếp tục với Phần 

X6.1. 

X5. BƯỚC TIẾN HÀNH KHI ĐẦM CƠ 

X5.1. Mẫu phải được chuẩn bị và cân theo theo các Phần X4.1 và X4.2. 

X5.2. Điều chỉnh áp lực chân đầm dùng cho lần thử đầu tiên. 

X5.3. Cho khối đất ẩm WL của một lớp đầm vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ thành 

khuôn ra giữa và tạo tạo thành ụ đất ở giữa khuôn. 

X5.4. Tác dụng 1 vòng quay của đầm cho lớp thứ nhất (thường từ 5 đến 6 lần đầm cho một 

vòng quay theo như T 190) để có được một lần đầm phủ đề trên mặt cắt ngang. 

X5.5. Cào nhẹ bề mặt của lớp 1 đến độ sâu 3 mm trước khi đặt lớp đất thứ 2 cho lần đầm 

kế tiếp. 

X5.6. Lặp lại Bước X5.3 và X5.5 cho đến khi kết thúc 5 lớp đầm.  

X6. GỌT MẪU VÀ CÁC TÍNH TOÁN 

X6.1. Tháo cổ khuôn đầm, gọt mẫu đến mép trên của khuôn. Một vài vết lõm trên bề 

mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. Tháo 

khuôn chẻ từ đế và bửa đôi khuôn. 

X6.2. Xác định và ghi lại khối lượng toàn bộ mẫu đến g. Dùng mẫu như trong Hình X6.2 để 

ghi số liệu. 

X6.3. Xác định và ghi lại độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. 

X6.4. Tính toán và ghi lại khối lượng thể tích (ẩm) trung bình của toàn bộ mẫu gs. Nếu 

như khối lượng thể tích trung bình khác với khối lượng thể tích yêu cầu nhỏ hơn 

độ chính xác yêu cầu trong Phần 7.3.2 hay 7.3.3 thì tiếp tục Phần 7.3.4 của phần thí 

nghiệm này. 

X6.5. Nếu như khối lượng thể tích trung bình khác với khối lượng thể tích yêu cầu lớn 

hơn độ chính xác yêu cầu trong Phần 7.3.2 hay 7.3.3, thì áp lực đầm cần phải được 

điều chỉnh để tăng hay giảm độ chặt về hướng yêu cầu. Lặp lại X4 hay X5. 

Chú thích X6 – Nếu như đủ vật liệu thì nên dùng vật liệu mới cho mỗi một mẫu tiếp 
theo. Nếu vật liệu cũ được sử dụng lại sẽ có các ảnh hưởng về cấu trúc của các mẫu 
được đầm sau đó.  

 

 

 

 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Indent: Left:  0", Hanging:  0.59", Space Before:
 18 pt

Formatted: Style8, Indent: Left:  0", First line:  0", Space
Before:  0 pt, After:  0 pt, Tab stops: Not at  0.63" +  5.98"

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Indent: Left:  0", Hanging:  0.59", Space Before:
 18 pt

Formatted: Style8, Indent: Left:  0", First line:  0", Space
Before:  0 pt, After:  0 pt, Tab stops: Not at  0.63" +  5.98"

Formatted: Font: (Default) Arial



TCVN xxxx:xx  AASHTO T307-99 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình X6.1 – Khuôn cho mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ nối dài 

Khuôn chẻ 

Tầm đế 

Chú thích: 1. Hai nửa khuôn được nối với nhau bằng 2 ống kẹp. 

      2. H = I.D. x 2 
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Hình X6.2 – Hệ thống đầm dùi bằng khí nén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đo áp 

lực 

Điều 

chỉnh áp 

lực 

Cấp khí 

nén 

Bình khí nén 

Chân đầm đặc 

trưng  

Chiếu bằng 

Chiếu cạnh 

Chú thích: 1. L = Chiều/c mẫu + chiều/c cổ – Bề/d lớp +12 mm. 

    2. Thể tích bình khí tối thiểu = 200 x thể tích đầm. 

    3. Đo chính xác đến 0.5 kPa. 

    4. Xi lanh khí nén là loại màng cuộn.  

Đầm 
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  PHỤ LỤC B – ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐỘ CHẶT ĐỒNG NHẤT CHO ĐẤT LOẠI 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

X7. PHẠM VI ÁP DỤNG 

X7.1. Phần này cung cấp các bước để đo và giảm thiểu hay loại trừ sự khác nhau về độ 

chặt ở trong mẫu của đất Loại 2 dùng cho thí nghiệm mô đun đàn hồi. 

X7.2. Mẫu sẽ được đầm thành năm lớp trong khuôn có độ chặt thay đổi. Thí nghiệm sẽ dùng 

đầm dùi (Phụ lục A). Số đầm sẽ được điều chỉnh cho mỗi lớp để tránh sự thay đổi độ 

chặt trong mẫu. 

Hình X6.3 - Đầm dùi dùng cho đất Loại 2  

Đầm dùi cho đất loại 2

Dự án

Độ ẩm yêu cầu (%)

Kích thước khuôn - D x H (mm) Thể tích khuôn (cm3)

Khối lượng 

khuôn (g)

Mẫu số

Khối lượng đất sàng bỏ (gam)

Số đầm cho một lớp

áp lực khí hoặc áp lực chân đầm (Pa)

Khối lượng mẫu và khuôn (gam)

Khối lượng khuôn (gam)

Khối lượng đất ẩm (gam)

Khối lượng đất khô (gam)

Độ ẩm (%)

Khối lượng thể tích khô (kg/m
3
)

Khối lượng thể tích ướt (kg/m
3
)

Khác nhau tính theo phần trăm

Khối lượng thể tích khô của mẫu và theo yêu cầu 

(%)

Độ ẩm của mẫu và theo yêu cầu (%)

Mẫu số

Nhận xét

Khối lượng thể tích khô 

yêu cầu (kg/m3)

Mô tả đất
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X8. Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG 

X8.1. Mẫu được chế bị thành từng lớp, nếu dùng các công đầm như nhau cho mỗi lớp sẽ 

xuất hiện sự thay đổi độ chặt và lớp thứ nhất sẽ chặt hơn lớp cuối cùng. Để đo 

hiệu ứng này, khuôn thay đổi độ chặt sẽ được sử dụng để xác định độ chặt cho mỗi 

lớp. Dùng quá trình thử dần để điều chỉnh công đầm cho mỗi lớp cho đến khi 

đạt được độ chặt mong muốn với sự thay đổi ít nhất. 

X8.2. Sự thay đổi độ chặt có thể xảy ra với các phương pháp đầm dùi (Phụ lục A), nén 

tĩnh (Phụ chương A), đầm rung (Phụ chương B). Khuôn đầm thay đổi độ chặt có 

thể dùng kết hợp với bất kỳ một trong 3 phương pháp đầm để đo sự thay đổi độ 

chặt từ trên xuống dưới trong mẫu. 

X8.3. Để có được đặc tính chính xác nhất của mô đun đàn hồi, sự thay đổi độ chặt trong 

mẫu nên là nhỏ nhất. Mẫu thí nghiệm nên có cấu trúc gần với mẫu được đầm ngoài 

hiện trường. Việc sử dụng đầm dùi có thể giúp đạt được cấu trúc phù hợp hơn. 

X9. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ 

X9.1. Khuôn thay đổi độ chặt – Khuôn thay đổi độ chặt được thể hiện trên Hình X10.1. 

Đó là loại khuôn chẻ có các gờ để lắp năm vòng có thể thay thế cho nhau, chúng 

được đánh số cố định từ 1 đến 5. Đường kính trong của vòng bằng với đường kính 

trong của khuôn. Chiều cao và đường kính của khuôn giống như khuôn dùng để 

chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi (Phụ lục A). 

X9.2. Đầm - Để đo sự thay đổi độ chặt (dùng cho Phần X10), cùng loại đầm dùng cho 

chuẩn bị mẫu thí nghiệm mô đun đàn hồi như được mô tả trong Phụ chương B, C hay 

Phụ lục A sẽ được sử dụng. Để giảm thiểu sự thay đổi độ chặt (trong Phần X11) có 

thể dùng đầm dùi bằng tay, hoặc bằng cơ như mô tả trong Phụ lục A. 

X10. THỦ TỤC ĐẦM NHẰM ĐO SỰ THAY ĐỔI ĐỘ CHẶT 

X10.1. Vật liệu mẫu được chuẩn bị như Phụ chương A. Nếu như đường kính hạt lớn nhất 

vượt quá 25 phần trăm đường kính trong của khuôn thì các hạt vượt cỡ đó sẽ bị 

sàng bỏ. Mẫu được chế bị dài hơn mẫu thí nghiệm 6 đến 8 mm để tính đến phần gọt 

mẫu hai đầu. Cần tăng lượng vật liệu để tính đến cả phần gọt. 

X10.2. Mẫu sẽ được đầm cùng đường kính, sử dụng cùng thiết bị và phương pháp đầm 

được dùng để chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi như mô tả trong Phụ 

chương B, C hay Phụ lục A.    

X10.3. Tháo cổ khuôn đầm, gọt mẫu đến mép trên của khuôn. Một vài vết lõm trên bề 

mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. Tháo khuôn 

từ đế và bửa đôi khuôn. Để lại các vòng trong mẫu đất 

X10.4. Xác định và ghi lại khối lượng toàn bộ mẫu đến g. Để xác nó lấy khối lượng mẫu có 

vòng trừ đi khối lượng vòng. 

X10.5. Xác định và ghi lại độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. 
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X10.6. Dùng cưa hay các thiết bị cắt khác, cẩn thận cắt mẫu ra năm phần. Các vết cắt nên 

thực hiện ở khoảng giữa các vòng. Làm phẳng mặt của các mẫu. Một vài vết lõm trên 

bề mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. 

X10.7. Xác định và ghi lại khối lượng của các mẫu được đánh số đến gam. Dùng mẫu bảng 

như trong Hình X10.2 để ghi số liệu. 

X10.8. Xác định và ghi lại số liệu độ ẩm của các mẫu được đánh số. 

X10.9. Tính và ghi lại khối lượng thể tích (ẩm) trung bình của toàn bộ mẫu gs và của mỗi một 

mẫu g1 đến g5.  

X10.10. Nếu sự khác nhau lớn nhất giữa khối lượng thể tích của từng mẫu và khối lượng 

thể tích trung bình là 1 phần trăm hay nhỏ hơn, báo cáo độ chặt là đồng nhất. Nếu 

sự khác nhau lớn nhất giữa khối lượng thể tích của từng mẫu và khối lượng thể tích 

trung bình lớn hơn 1 phần trăm, báo cáo độ chặt là không đồng nhất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình X10.1 – Khuôn thay đổi độ chặt 

 

 

Cổ nối dài 

Khuôn chẻ 

Tầm đế 

Chú thích: 1. L = Chiều/c mẫu + chiều/c cổ – Bề/d lớp +12 mm. 

    2. Thể tích bình khí tối thiểu = 200 x thể tích đầm. 

    3. Đo chính xác đến 0.5 kPa. 

    4. Xi lanh khí nén là loại màng cuộn.  

Vòng độ chặt 

Lõm vào để lắp 

vòng độ chặt  
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Hình X10.2 – Kiểm tra sự thay đổi độ chặt 

Dự án

Mẫu số

Thể tích vòng (cm
3
)

Vị trí lớp 

trong 

khuôn

Thứ tự 

đầm 
a

Số vòng Số đầm 

cho một 

lớp
b

Vòng Vòng + 

đất (ẩm)

Đất (ẩm) Đất (khô) Nước Độ ẩm Khối lượng thể 

tích khô của lớp 

(kg/m
3
)

Khác nhau theo phần trăm 

giữa độ chặt trung bình và 

độ chặt mỗi lớp.

1 (Đỉnh)

2

3

4

5 (Đáy)

Khối lượng thể 

tích trung bình 

(kg/m
3
)

Độ ẩm 

trung 

bình (%)

Khác nhau theo phần trăm 

giữa độ độ ẩm trung bình 

và độ ẩm yêu cầu (%)

b
Các yêu cầu với đầm dùi (Phụ chương A4).

Nhận xét

Mẫu có bị sàng bỏ hạt 

hay không

Độ ẩm của mẫu và theo yêu cầu (%)

Khối lượng (g)

a
Với đầm tĩnh, lớp thứ nhất thường thực hiện trước, với đầm dùi lớp dưới trước.

Khối lượng thể tích theo yêu cầu (kg/m
3
) áp lực đầm (Pa)

Khối lượng đất sàng bỏ (gam) Kích thước khuôn - 

D x H (mm)

Mô tả đất

Khác nhau theo phần 

trăm giữa độ chặt trung 

bình và độ chặt yêu cầu.
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X11. BƯỚC ĐẦM MẪU THÍ NGHIỆM ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC ĐỘ CHẶT 

X11.1. Tiếp theo các bước từ Phần X10.1 đến X10.9 bằng cách sử dụng phương pháp đầm 

tay, máy hay đầm dùi  (Phụ lục A). 

Chú thích X7 – Không dùng yêu cầu số đầm là như nhau cho các lớp như trong Phụ 
lục A. Tuy nhiên nên dùng số đầm như nhau cho các lớp cho lần thử đầu tiên để 
khẳng định rằng độ chặt khác  nhau là có tồn tại. 

X11.2. Nếu sự khác nhau giữa độ chặt trung bình và độ chặt yêu cầu lớn hơn giá trị cho phép 

như trong Phần 7.3.2 và 7.3.3 thì giữ nguyên số lần đầm như nhau cho các lớp, điều 

chỉnh áp lực đầm để tăng lên hay giảm xuống độ chặt về hướng độ chặt yêu cầu. Lặp 

lại Bước X11.1. 

X11.3. Sau khi đạt được độ chặt yêu cầu, kiểm tra sự đồng nhất về độ chặt theo Phần X10. 

Nếu độ chặt là không đồng nhất, giữ áp lực đầm là như nhau và điều chỉnh số lần đầm 

cho mỗi lớp đầm cho đến khi độ đồng nhất đạt yêu cầu. 

Chú thích X8 – Nếu đủ số lượng vật liệu, nên dùng vật liệu mới cho các mẫu tiếp 
theo. Nếu dùng lại vật liệu cũ sẽ có các ảnh hưởng về cấu trúc cho các mẫu đất được 
đầm tiếp theo. 

X11.4. Sử dụng áp lực đầm và số lần đầm cho cho các lớp như đã xác định để chuẩn bị 

mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi bằng cách dùng các bước như trong Phụ lục A. 

 

Tiêu chuẩn Phương pháp thí nghiệm tiêu chuẩn  

Xác định mô đun đàn hồi của đất và đất cấp phối 

AASHTO T 307-99 (2003)  

1.  Phạm vi 

1.1.   Phương 
pháp này bao gồm trình tự chuẩn bị và thí nghiệm với đất nền đường không 
gia cố, các vật liệu không gia cố làm móng đường lớp trên và lớp dưới để xác định mô 
đun đàn hồi (Mr) dưới các điều kiện được mô phỏng cả về trạng thái vật lý và ứng suất 
của vật liệu dưới áo đường mềm chịu tác dụng tải trọng động của bánh xe.  

1.2  Phương pháp mô tả ở đây được áp dụng cho các mẫu đất tự nhiên nguyên dạng, 
các mẫu đất nền đường đầm chặt, cho móng đường lớp trên và lớp dưới không gia cố, 
được chế bị bằng đầm trong phòng thí nghiệm. 

1.3. Trong phương pháp này, các trị số ứng suất dùng cho thí nghiệm mẫu để xác định 
mô đun đàn hồi được dựa vào vị trí của mẫu trong kết cấu móng mặt đường. Các  
mẫu nằm trong lớp móng trên và móng dưới chịu ứng suất khác so với các mẫu 
trong lớp nền. Nói chung, kích cỡ mẫu thí nghiệm phụ thuộc vào loại vật liệu, dựa 
vào cấp phối và giới hạn dẻo như mô tả ở phần sau.  
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1.4. Giá trị mô đun đàn hồi xác định từ thí nghiệm này là số đo của mô đun đàn hồi 
của vật liệu móng trên, móng dưới và đất nền, và chúng được ghi nhận là có một số 
đặc tính phi tuyến. 

1.5. Mô đun đàn hồi có thể sử dụng với các mô hình phân tích kết cấu để tính kết cấu 
áo đường dưới tải trong bánh xe, và dùng để thiết kế kết cấu áo đường. 

1.6. Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu 
chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá 
trình sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập các 
thao tác về an toàn và sức khoẻ phù hợp và quy định áp dụng các hạn chế  trước khi 
sử dụng. 

 Chú thích 1 – Mẫu thí nghiệm và thiết bị mô tả trong phương pháp này có thể sử 
dụng để xác định các thông tin liên quan hữu ích như hệ số Poisson và đặc tính 
tạo vệt bánh xe của đất nền, vật liệu móng trên và móng dưới. Trình tự xác định 
chúng không được trình bày trong tiêu chuẩn này.  

1. Các tài liệu tham khảo 

1.1. Các tiêu chuẩn AASHTO: 

  R 1, Sử dụng hệ thống đơn vị quốc tế 

  T 88, Phân tích thành phần hạt của đất 

  T 89, Xác định giới hạn chảy của đất 

  T 90, Xác định giới hạn dẻo và chỉ số dẻo của đất 

  T 99, Quan hệ độ ẩm - độ chặt của đất dùng búa 2.5-kg (5.5-lb) và chiều cao rơi 
305-mm (12-in.) 

  T 100, Tỉ trọng của đất 

  T 180, Quan hệ độ ẩm - độ chặt của đất dùng búa 4.54-kg (105-lb) và chiều cao  
rơi 457-mm (18-in.) 

  T 190, Xác định giá trị R và áp lực nở của đất đầm chặt 

  T 191, Độ chặt tại chỗ của đất theo phương pháp rót cát 

  T 233, Độ chặt của đất tại hiện trường theo khối, cục hoặc lấy mẫu 

  T 265, Thí nghiệm trong phòng xác định độ ẩm của đất 

  T296, Cường độ nén không cố kết không thoát nước của đất dính bằng thí 
 nghiệm nén ba trục  

3.  Các thuật ngữ 

3.1 Các vật liệu hạt không gia cố làm móng trên và móng dưới– chúng bao gồm hỗn hợp 
đất, cấp phối và các vật liệu tự nhiên. Không có chất kết dính nào được sử dụng 
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cho các lớp móng trên và móng dưới để gia cố. Các loại vật liệu này được phân loại là 
Loại 1 hay Loại 2 như được định nghĩa tiếp theo trong Phần 3.3 và 3.4. 

3.2 Nền đất dưới móng – Nền đất dưới móng được chuẩn bị và đầm nén trước khi rải 
các lớp móng trên và/hoặc lớp móng dưới mặt đường. Loại này có thể được phân loại 
thành Loại 1 hoặc Loại 2 như được định nghĩa tiếp theo trong Phần 3.3 và 3.4. 

3.3 Vật liệu loại 1 – dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 1 bao 
gồm tất cả các vật liệu móng trên không gia cố, móng dưới không gia cố, và nền 
đất dưới móng không gia cố thoả mãn các tiêu chuẩn ít hơn 70 phần trăm lọt sàng 
2.00-mm (số 10) và ít hơn 20 phần trăm lọt qua sàng 75- m (số 200), và có chỉ 
số dẻo không lớn hơn 10. Đất được phân Loại 1 sẽ được chế mẫu trong khuôn có 
 đường kính là 150-mm. 

3.4 Vật liệu loại 2 - dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 2 bao 
gồm tất cả các vật liệu móng trên/móng dưới không gia cố, và nền đất dưới móng 
không gia cố không đáp ứng các tiêu chuẩn cho Vật liệu loại 1 như đề cập ở 3.3. 
Đất nền đường không gia cố được lấy mẫu bằng phương pháp thành mỏng được xếp 
vào Loại 2. 

3.5 Mô đun đàn hồi của các vật liệu không gia cố – mô đun của một vật liệu không 
gia cố được xác định bằng các thí nghiệm nén ba trục lặp cho các mẫu của vật liệu 
không gia cố. Mô đun đàn hồi (Mr) là tỉ số giữa giá trị ứng suất lặp dọc trục và giá 
trị biến dạng tương đối dọc trục hồi phục. 

3.6. Dạng tải nửa hình sin – dạng xung tải yêu cầu. Xung tải theo dạng (1-cos )/2 như Hình 
1.  

3.7. Tải trọng dọc trục lớn nhất (Pmax) – tổng tải trọng tác dụng lên mẫu, bao gồm cả tải 
tiếp xúc và tải lặp. 

 Pmax = PtiÕp xóc + PlÆp    (1) 

3.8 Tải trọng tiếp xúc (Ptiếp xúc) – tải trọng đứng tác dụng vào mẫu để đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa mẫu và tấm truyền tải trên mẫu. 

 Ptiếp xúc = 
0.1Pmax    (2) 

  PlÆp  = 
Pmax - Ptiếp xúc  (3) 

3.9 ứng suất dọc trục lớn nhất (Smax) – tổng ứng suất tác dụng lên mẫu bao gồm cả ứng suất tiếp xúc và ứng suất lặp. 

 Smax = 
Pmax/A   (4) 

 ở đây: 

 A = diện tích mặt 
cắt ngang ban đầu 
của mẫu. 

 

 

Thời gian 
gia tải 

0.1 giây 

Xung tải 
trọng nửa 
hình sin 

(1-cos)/2 

Tải trọng tiếp xúc (Phần 
trăm) 

H
ệ 

số
 t

ải
 t
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n

g
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ặp
 (

C
S
) 

Tải trọng tác 
dụng lớn nhất 

H
ệ số

 tải trọ
n

g
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ô

n
g
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n
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h
ất –

 P
h

ần
 trăm

 

Thời 
gian 
nghỉ 

Thời gian nghỉ là 0.9 s cho thiết bị gia tải thủy lực  
và 0.9 đến 3 s cho thiết bị gia tải bằng khí nén 
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3.10. ứng suất dọc trục lặp (Slặp) – ứng suất dọc trục lặp được tác dụng 

 SlÆp = PlÆp/A   (5) 

3.11. ứng suất tiếp xúc (Stiếp xúc) – ứng suất dọc trục được tác dụng vào mẫu để duy trì 
tiếp xúc tốt giữa tấm truyền tải và mẫu. 

 Stiếp xúc = Ptiếp xúc/A  (6) 

 Như vậy, 

 Stiếp xúc = 0.1Smax  (7) 

3.12. S3 là tổng ứng suất theo phương bán kính; nó là áp lực tác dụng trong buồng ba trục 
(ứng suất chính nhỏ nhất). 

3.13. er là biến dạng dọc trục phục hồi do Slặp. 

3.14. r là biến dạng tương đối phục hồi do Slặp 

 r = er/L                                                                                                                     (8) 

 ở đây: 

 L = chiều dài ban đầu của mẫu. 

Hình 1 - Định nghĩa các thuật ngữ thí nghiệm mô đun đàn hồi, Tải trọng dọc trục 

lặp (Tải trọng đứng lặp, Plặp) – Tải lặp tác dụng vào mẫu thí nghiệm   
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3.15. Mô đun đàn hồi (Mr) được định nghĩa là Slặp/r. 

3.16. Khoảng thời gian tải trọng là khoảng thời gian mà mẫu chịu tác dụng một chu kỳ ứng 
suất (thường là 0.1s). 

3.17. Khoảng thời gian các chu kỳ là khoảng thời gian giữa các chu kỳ ứng suất liên tiếp 
(thường 1.0 đến 3.1 s, phụ thuộc vào loại thiết bị tải trọng. Xem Phần 6.2). 

4.  Tóm tắt phương pháp 

4.1. ứng suất dọc trục lặp có biên độ không đổi, khoảng thời gian tải trọng (0.1s) và 
khoảng thời gian các chu kỳ (1.0 đến 3.1 s) được tác dụng vào mẫu thí nghiệm 
 hình  trụ. 
Trong khi thí nghiệm, mẫu chịu ứng suất lặp động và ứng suất hông tĩnh được 
cung cấp bởi áp lực buồng ba trục. Tổng biến dạng dọc trục phục hồi do tải của 
 mẫu được đo và dùng để tính toán mô đun đàn hồi.  

5. Các ứng dụng của thí nghiệm 

5.1. Mô đun đàn hồi cung cấp mối quan hệ cơ bản giữa ứng suất và biến dạng của vật 
liệu mặt đường cho các phân tích kết cấu của hệ thống áo đường. 

5.2. Mô đun đàn hồi là thông số đặc trưng cho các vật liệu xây dựng mặt đường bao 
gồm cả lớp đất ngay dưới lớp áo đường dưới các điều kiện khác nhau (về độ ẩm, 
độ chặt, v.v..) và các trạng thái ứng suất được mô phỏng điều kiện áo đường chịu 
 tải trọng bánh xe động. 

6. Thiết bị thí nghiệm 

6.1. Buồng nén ba trục – Buồng nén được dùng để chứa mẫu và chất lỏng tạo áp lực 
hông trong khi thí nghiệm. Buồng ba trục điển hình phù hợp cho thí nghiệm mô 
đun đàn hồi như Hình 2. Biến dạng được đo phía ngoài bằng hai thiết bị đo biến 
 dạng loại lò xo chịu tải thay đổi tuyến tính (LVDT) như Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cần gia tải lặp 

Giấy lọc 

Đế mẫu 

Cần khóa 
buồng 

Buồng 
(lexan hay acrylic) 

Tấm đĩa đậy 
trên 

Hộp tải 

Cần gia tải của buồng 
đường kính 13 mm cho 
đất Loại 2 
đường kính 38 mm cho 
đất Loại 1  

Chỗ nối cấp 
áp lực 

LVDT 

Mẫu 

Giá cứng cho 
LVDT 

Cầu thép 

Điểm tựa dạng cầu 

Chỗ nối chân không Chỗ nối nguồn 

Tấm đế 

Đĩa thấm đồng 
hay đá thấm 

Màng cao su 

Giấy lọc 

Đĩa thấm đồng 
hay đá thấm 

Gioăng 

Tấm đĩa 

Lót cầu 
Thompson 
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6.1.1. Khí được dùng cho buồng ba trục thay vì chất lỏng. 

6.1.2. Buồng ba trục được làm từ polycarbonate, acrylic hoặc các vật liệu có thể nhìn qua phù 
hợp để đảm bảo sự quan sát mẫu trong quá trình thí nghiệm. 

6.2. Thiết bị gia tải – Thiết bị gia tải là loại máy gia tải từ trên, vòng lặp tải là kín, động 
cơ điện truyền lực bằng thuỷ lực hoặc áp lực khí có khả năng tác dụng các vòng tải 
lặp dạng xung nửa hình sin với các khoảng thời gian như sau. 

 

 

 

 

6.2.1. Xung tải nửa hình sin phải tuân theo Mục 3.6. Tất cả các cài đặt ban đầu và thí 
  nghiệm 
được tiến hành cho xung tải nửa hình sin. Dạng sóng nửa hình sin được hệ thống tạo 
ra và các phản hồi phải được hiển thị để cho phép người thí nghiệm vi chỉnh để 
đảm bảo chúng trùng nhau trong khi cài đặt và khi thí nghiệm. 

6.3. Thiết bị đo lực và các tác động của mẫu: 

6.3.1. Thiết bị đo lực dọc trục là hộp đo lực bằng điện đặt giữa cần truyền lực và thanh 
pít tông của buồng như trong Hình 2. Yêu cầu các hộp tải có tính năng như sau: 

 

 

 

 

 

Hình 2 – Buồng ba trục điển hình với các LVDT và hộp tải 

Tải lớn nhất

      (kN)

2.2

8

22.24

   4.5

   10.0

   22.24

Độ chính xác yêu cầu

   (N)

Đường kính mẫu

71

100

152

(mm)

 

Loại thiết bị gia tải Xung lực (s)

Bằng khí 0.1

Bằng thuỷ lực 0.1

Thời gian nghỉ (s)  

       0.9 đến 3.0

0.9  
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 Các yêu cầu trên cho tải lớn nhất và độ chính xác là gần tuyến tính khi chúng được 
vẽ trên đồ thị với diện tích mặt cắt ngang mẫu. Các yêu cầu cho các hộp tải dùng 
cho các đường kính mẫu khác nên cùng nằm trên đường quan hệ tuyến tính trên. 

 Chú thích 2 – Trong giai đoạn thí nghiệm mô đun đàn hồi, hộp tải phải được theo 
dõi và kiểm tra bằng vòng ứng biến hai tuần một lần hoặc sau 50 thí nghiệm để 
đảm bảo hộp tải hoạt động tin cậy. Ngoài hiệu chỉnh bằng vòng ứng biến, có thể 
dùng hộp tải khác đã được hiệu chỉnh và đo độc lập lực tác dụng từ hộp tải cần kiểm 
tra để đảm bảo lực tác dụng là chính xác. Ngoài ra, hộp đo tải cần phải được kiểm 
tra khi nào có sự bất thường với thiết bị đọc/ ghi số liệu, hoặc khi nào có sự nghi 
ngờ với hộp đo tải. Thí nghiệm mô đun đàn hồi sẽ chưa được thực hiện nếu thiết 
bị quá thời gian quy định cần hiệu chỉnh hoặc hộp tải không đáp ứng các yêu cầu 
 sai số như đề cập ở trên. 

6.3.2. Các áp lực của buồng thí nghiệm cần đo bằng các thiết bị đo áp lực thông thường, 
manometer, hoặc sensor đo áp lực với độ chính xác đến 0.7kPa. 

6.3.3. Biến dạng dọc trục – Hệ thống đo bao gồm 2 LVDT gắn cứng đối xứng vào cần 
pít tông phía bên ngoài buồng như trong Hình 2. Hai sensor đo biến dạng này 
được định vị với khoảng cách bằng nhau tính từ trục pít tông và tựa vào bề mặt 
cứng, gắn chặt và bề mặt vuông góc với trục của sensor đo biến dạng. Yêu cầu 
dùng Sensor biến dạng LVDT loại lò xo. Yêu cầu LVDT có các đặc tính sau: 

        

 

 

   

 Cả hai LVDT cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau 

  Độ tuyến tính, 0.25 phần trăm của mức đo 

  Mức độ lặp lại, 1 phần trăm của mức đo 

  Độ nhạy tối thiểu, 2mv/v (AC) hay 5 mv/v (DC) 

 Các yêu cầu về khoảng đo là gần tuyến tính khi vẽ đồ thị quan hệ với diện tích 
mặt cắt ngang mẫu. Yêu cầu với các LVDT dùng cho các đường kính mẫu khác cần 
nằm trên cùng đường thẳng tuyến tính. Các thiết bị đo biến dạng số hay các loại 
khác với độ tuyến tính và độ lặp lại tương đương có thể sử dụng thay vì LVDT. 

6.3.3.1.Luôn luôn duy trì mối tiếp xúc tốt giữa các LVDT và bề mặt có mũi của LVDT 
 tựa lên, cần kết nối để ghi cả hai LVDT từ đó có thể ghi và xem kết quả chúng 
độc  lập và trong tính toán lấy giá trị trung bình của hai. 

 Chú thích 3 – Nghiêng lệch hay bụi bám bên thành của thiết bị đo biến dạng có thể 
gây ra sự  “dính” thành của LVDT. Kỹ thuật viên thí nghiệm phải ấn và nhả 
mỗi một LVDT trước mỗi thí nghiệm để đảm bảo không có sự dính. Độ sạch và  
sự bôi trơn chấp nhận được (được chỉ định bởi nhà sản xuất) phải được thực hiện cho 
 thành của thiết bị. 

Đường kính mẫu                                 Khoảng đo (mm)

1

2.5

6

71

152

100
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6.3.3.2.Hoạt động của các LVDT phải được kiểm tra hàng ngày bằng các chương trình đọc/ghi 
số liệu trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa, các LVDT cần phải được căn chỉnh hai 
tuần một lần, hoặc sau 50 thí nghiệm mô đun đàn hồi, bất kỳ cái nào  đến 
trước, sử dụng micro mét với độ chính xác tương đương hoặc bộ máy đo đặc biệt. 
Thí nghiệm mô đun đàn hồi không được thực hiện nếu các LVDT không đáp ứng 
 được các yêu cầu về độ chính xác cho thí nghiệm. 

6.3.4. Yêu cầu có thiết bị ghi có dòng kích hoạt thích hợp và được cài đặt phù hợp để 
  ghi liên 
tục các số đọc biến dạng dọc trục. Tín hiệu cần phải không nhiễu và tránh  ồn. Dùng 
các dây có bọc chống nhiễu để kết nối LVDT. Nếu có dùng bộ lọc, nó cần phải có 
tần số mà không làm yếu tín hiệu. Các LVDT cần phải được nối độc lập, do vậy tín 
hiệu của mỗi LVDT có thể được quan sát độc lập. Tối thiểu 200 số liệu sẽ được ghi 
cho mỗi LVDT cho một chu kỳ tải.. 

6.4. Thiết bị chuẩn bị mẫu – Cần nhiều loại thiết bị để chuẩn bị mẫu không xáo động 
cho thí nghiệm và để có được mẫu đầm chặt mà chúng có thể đại diện cho các 
điều kiện ở hiện trường. Cần sử dụng các phương pháp đầm khác nhau để  chuẩn 
bị các mẫu có vật liệu khác nhau và để mô phỏng các điều kiện hiện trường mong 
muốn. Xem Phụ chương A, B và C với (Phụ chương A) cho chuẩn bị mẫu, (Phụ chương 
B) cho các thiết bị đầm và thủ tục đầm cho vật liệu Loại 1, Loại 2, (Phụ chương C và 
Phụ lục A) đầm cho đất Loại 2. 

6.5. Các thiết bị gọt mẫu cho mẫu không xáo động của nền đất dưới áo đường lấy 
 bằng ống thành mỏng phải theo như Tiêu chuẩn T 296. 

6.6. Các thiết bị phụ trợ – Gồm có compa, thước đo micro mét, thước thép chỉnh đến 0.5 
mm, màng cao su dày từ 0.25 đến 0.79 mm, vòng gioăng cao su, nguồn  chân 
không với buồng bóng khí và bộ điều chỉnh, máy làm phồng màng, các đá  thấm 
(dùng cho đất nền), các đĩa đồng thấm (móng áo đường trên/dưới), cân, các hộp đựng 
để xác định độ ẩm và mẫu báo cáo nếu yêu cầu. 

6.7. Các hệ thống căn chỉnh – kiểm tra định kỳ – Toàn bộ hệ thống (thiết bị đo, cài 
đặt, và các thiết bị ghi) phải được căn chỉnh hai tuần một lần, hoặc sau 50 thí 
nghiệm mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng các chương trình đọc/ghi số liệu trong 
phòng. Các kiểm tra hàng ngày hay định kỳ cho hệ thống phải được thực hiện tuân 
theo các chương trình đọc/ghi số liệu. 

7. CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM 

7.1.Kích cỡ mẫu – Dựa vào kết quả phân tích sàng các hướng dẫn sau được áp dụng  để xác 
định kích cỡ mẫu thí nghiệm. 

7.1.1Dùng mẫu đường kính 71-mm hay 86-mm cho các thí nghiệm với mẫu đất dính 
không xáo động của vật liệu Loại 2. Đối với vật liệu Loại 1 hoặc các mẫu đầm chặt 
của Vật liệu Loại 2, chọn đất và chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng năm 
lần kích cỡ hạt lớn nhất. Nếu kích cỡ hạt lớn nhất lớn hơn 25 phần trăm đường kính 
khuôn lớn nhất, các hạt này sẽ bị sàng bỏ. Chiều dài các mẫu phải lớn hơn đường kính 
ít nhất hai lần. 

7.2.Các mẫu đất nền dưới áo đường không xáo động – Các mẫu đất nền không xáo  động 
được gọt và chuẩn bị. Cần xác định độ ẩm tự nhiên w của mẫu sau thí  nghiệm 
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mô đun đàn hồi ba trục, theo các hướng dẫn trong T 265, và kết quả được  ghi lại 
trong báo cáo thí nghiệm. 

7.2.1Để phù hợp cho thí nghiệm, mẫu phải đủ dài và mẫu được cắt từ ống mẫu với chiều dài 
tối thiểu bằng hai lần đường kính. Các mẫu phải đảm bảo không có các  khuyết 
tật. Bao gồm cả các khuyết tật như có vết nứt trong mẫu, góc bị vỡ mà chúng không 
thể sửa được trong quá trình chuẩn bị mẫu, hoặc như có các hạt với kích cỡ lớn hơn 
nhiều các cỡ hạt chung của vật liệu. Ví dụ có đá kích cỡ 19.0 mm trong đất hạt mịn 
hoặc có các vật lạ như mẫu gỗ, rễ cây to, các vật chất hữu cơ, các rãnh móc do sỏi sạn 
nằm ở biên ống mẫu, chúng đề không được chấp thuận. 

7.3. Các mẫu được đầm nén trong phòng – Các mẫu chế bị cho vật liệu Loại 1 và Loại 
2 phải được chuẩn bị có độ ẩm (w) và khối lượng riêng ẩm ( w) xấp xỉ như tại hiện 
trường. Các mẫu đầm chặt trong phòng được chuẩn bị cho vật liệu móng trên móng 
dưới dạng hạt, và cho đất nền mà không thể lấy mẫu không xáo động.    

7.3.1. Độ ẩm - Độ ẩm của các mẫu đầm trong phòng bằng độ ẩm tại hiện trường được 
xác tại theo T 238. Nếu không có số liệu độ ẩm tại hiện trường, thì tham khảo Phần 

7.3.3.Độ ẩm của mẫu đầm trong phòng không được khác quá 1.0 phần trăm 

cho vật liệu Loại 1 và 0.5 phần trăm cho vật liệu Loại 2 so với độ ẩm được xác định 
cho vật liệu tại hiện trường. 

7.3.2. Độ chặt khi đầm - Độ chặt của mẫu được đầm là khối lượng thể tích tự nhiên tại 
hiện trường được xác định theo T 239 hay T 191. Nếu không có các số liệu về độ 
chặt hiện trường, thì tham khảo Phần 7.3.3. Khối lượng thể tích của mẫu đầm trong 

phòng không được lớn hơn 3 phần trăm khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường của 
lớp đó.   

7.3.3. Nếu không có các số liệu về độ ẩm hoặc khối lượng thể tích tự nhiên hiện trường, 
khi đó dùng tỉ lệ phần trăm của khối lượng thể tích khô lớn nhất tương ứng với độ ẩm 
tốt nhất như T 99 hay T 180 theo quy định của đơn vị thí nghiệm hay đơn vị 
chủ quản về giao thông. Độ ẩm của các mẫu đầm trong phòng không được khác quá 

độ ẩm cần chế bị  1.0 phần trăm cho vật liệu Loại 1 hoặc 0.5 phần trăm 
cho vật liệu Loại 2. Ngoài ra, khối lượng thể tích tự nhiên của mẫu đầm trong 

phòng không được khác nhau quá 3 phần trăm khối lượng thể tích cần chế bị. 

 Ví dụ: Nếu khối lượng thể tích cần thiết là 1950 kg/m3 và độ ẩm cần thiết là 8.0 
phần trăm cho vật liệu Loại 1, thì độ ẩm giữa 7.0 và 9.0 là có thể chấp nhận được. 
Cùng yêu cầu như trên thì với vật liệu Loại 2, độ ẩm có thể chấp thuận là từ 7.5 
đến 8.5 phần trăm. Khối lượng thể tích có thể chấp thuận cho hai loại vật liệu là từ 
 1892 đến 2009 kg/m3.  

7.3.4. Chế bị mẫu – Chế bị các mẫu cho vật liệu Loại 1 và Loại 2 cần tuân theo các điều 
khoản trong Phụ chương A. Độ ẩm và khối lượng thể tích cần đạt dùng để xác 
định số lượng vật liệu cần thiết được đề cập trong Phần 7.3. Phụ chương A cung 
cấp các hướng dẫn cho việc chế bị vật liệu để có được đủ số lượng vật liệu dùng để 
chuẩn bị mẫu với độ ẩm và khối lượng thể tích quy định. Sau khi hoàn tất bước này, 
 quá trình đầm mẫu có thể bắt đầu.   

7.4. Các phương pháp đầm và các thiết bị cho việc chế bị mẫu: 

7.4.1. Đầm mẫu cho vật liệu Loại 1 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 1 được trình 
bày trong Phụ chương B. 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial



AASHTO T 307-99 (2003)  FINAL DRAFT  

 AASHTO  T 307-53T307-2 

Formatted: Tab stops:  6.29", Right

Formatted: Right:  0.01", Border: Top: (Single solid line,
Auto,  0.5 pt Line width), Tab stops:  6.29", Right

7.4.2. Đầm mẫu cho vật liệu Loại 2 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 2 được 
trình bày trong Phụ chương C hoặc Phụ lục A. Nếu cần khảo sự thay đổi khối lượng 
thể tích mẫu của các lớp đầm thì dùng Phụ lục B. 

7.4.3. Các mẫu cần phải bảo vệ để không cho thay đổi độ ẩm bằng cách bọc mẫu bằng 
màng hình trụ và thí nghiệm phải tiến hành trong vòng năm ngày kể từ khi kết thúc 
việc chuẩn bị mẫu. Trước khi cất và sau khi lấy mẫu ra phải cân mẫu để xác định 
có sự giảm độ ẩm hay không. Nếu sự giảm độ ẩm vượt quá 1 phần trăm cho Loại 1 và 
0.5 phần trăm cho Loại 2 thì mẫu đó không được dùng làm thí nghiệm. Như vậy, cần 
phải làm mẫu mới thay thế mẫu không đạt yêu cầu. Có thể dùng lại vật liệu mẫu bị 
loại. 

8.  TRÌNH TỰ  THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHO ĐẤT NỀN 

8.1. Trình tự mô tả trong phần này dùng cho các mẫu đất nền không xáo động hay 
mẫu được đầm trong phòng. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu có đường 
 kính 150 mm hay mẫu Loại 2 có đường kính 70 mm. 

8.2. Lắp đặt buồng ba trục – Trình tự đặt mẫu được gọt từ mẫu không xáo động và các 
mẫu đầm chặt trong phòng vào buồng ba trục và gia tải được thực hiện theo các 
 bước sau: 

8.2.1 Đặt đá thấm và giấy lọc được làm ẩm lên trên bản đế đỡ mẫu của buồng ba trục 
 như trong Hình 2. 

8.2.2 Đặt cẩn thận mẫu lên đá thấm. Đặt màng bọc vào thiết bị căng màng bọc, tạo 
chân không cho thiết bị căng màng bọc, sau đó cẩn thận trùm màng bọc lên mẫu và 
thôi tạo chân không cho máy căng màng. Khóa kín màng vào đế (hay đĩa ở 
 đáy) bằng gioăng cao su hay các loại gioăng kín khác. 

8.2.3 Đặt giấy lọc ẩm và tấm đĩa có cả đá thấm lên mẫu, gấp ngược màng và khóa kín 
màng vào tấm đĩa bằng gioăng cao su hay các loại gioăng kín khác. 

8.2.4 Nếu như mẫu đã được đầm và giữ trong màng cao su cùng với đá thấm, thì các 
bước Phần 8.2.1, 8.2.2 và 8.2.3 được bỏ qua. Và thay vào đó, lắp đặt mẫu là đặt 
 chúng vào đế của buồng ba trục. 

8.2.5 Nối đường thoát nước đáy mẫu vào nguồn chân không qua buồng bóng khí. Tác dụng áp 
lực chân không 7 kPa. Nếu bóng khí xuất hiện, cần kiểm tra hở do các  mối nối 
kém hay có lỗ thủng ở màng, hay các gioăng tại đáy và đỉnh mẫu chưa đạt yêu cầu. 
Sự có mặt của gioăng kín khí sẽ đảm bảo rằng màng luôn tiếp xúc tốt   
với mẫu. Hở qua các lỗ trên màng cao su có thể khắc phục bằng cách quét lên bề 
mặt màng bằng cao su lỏng hoặc bằng cách sử dụng màng thứ 2. 

8.2.6 Khi không còn sự hở như đề cập trên, tháo dây khỏi nguồn chân không và đặt buồng 
vào tấm dưới và tấm trên của buồng. ấn pít tông gia tải và đảm bảo mối liên kết chắc 
chắn với hộp đo tải. Xiết chắc chắn các thanh khóa buồng. 

8.2.7 Trượt hệ thống vào vị trí dưới thiết bị gia tải dọc trục. Định vị buồng là tối quan 
  trọng để 
loại bỏ các lực ngang có thể trong cần pít tông. Liên kết thiết bị gia tải vào cần pít 
tông của buồng ba trục. 
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8.3. Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Yêu cầu tiến hành các bước sau đây để  
  thực 
hiện thí nghiệm mô đun đàn hồi cho mẫu đất nền đã được lắp đặt vào buồng ba 
trục và chúng đã được đặt dưới giá gia tải.  

8.3.1. Mở van thoát nước dẫn từ mẫu ra áp lực khí quyển. Việc này sẽ mô phỏng điều  
  kiện có 
thoát nước. Mô phỏng điều kiện không thoát nước yêu cầu phải bão hòa mẫu. Tiến 
trình đó không bao gồm trong thí nghiệm này.  

8.3.2. Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng đã cài đặt 
theo chỉ định trước là 41.4 kPa vào mẫu. Cần duy trì áp lực tiếp xúc bằng 10 phần 

trăm  0.7 kPa của ứng suất dọc trục lớn nhất của mỗi chuỗi gia tải. 

8.3.2.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác 
dụng các ứng suất như trong Bảng 1, sau khi đã xét đến các lực tác dụng được tính như 
sau: 

 F = (A x P) – W  (9) 

 trong đó: 

 F = lực tính toán, 

 A = diện tích mặt cắt ngang pit tông 

 P = áp lực hông, và 

 W = trọng lượng của cần pít tông và hệ thống đo biến dạng được gắn ở phía 
 ngoài. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Bảng 1 - Các chuỗi tải dùng cho đất nền

Số lần 

Số hiệu chuỗi tải tác

No. kPa psi kPa psi kPa psi kPa psi dụng

0 41.4 6 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 500-1000

1 41.4 6 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

2 41.4 6 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

3 41.4 6 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

4 41.4 6 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

5 41.4 6 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

6 27.6 4 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

7 27.6 4 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

8 27.6 4 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

9 27.6 4 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

10 27.6 4 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

11 13.8 2 13.8 2 12.4 1.8 1.4 0.2 100

12 13.8 2 27.6 4 24.8 3.6 2.8 0.4 100

13 13.8 2 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

14 13.8 2 55.2 8 49.7 7.2 5.5 0.8 100

15 13.8 2 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

Chú thích:  Các chuỗi tải 14 và 15 không áp dụng cho vật liệu Loại 1.

ứng suất dọc

lặp Slặp

ứng suất tiếp

xúc 0.1Smax

áp lực 

hông, S3

ứng suất dọc

trục lớn nhất, Smax
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8.3.3. Thiết lập ban đầu – Bắt đầu thí nghiệm cần tác dụng tối thiểu 500 vòng tải với 
  ứng suất 
dọc trục lớn nhất là 27.6 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 24.8 kPa bằng  cách sử 
dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian quy định như ở Phần 6.2.  Nếu 
mẫu vẫn còn giảm chiều cao ở giai đoạn cuối của quá trình, vòng tải lặp cần tiếp 
tục đến 1000 trước khi thí nghiệm và đây là chuỗi số 0 trong Bảng 1. 

 Chú thích 4 – Các thí nghiệm viên cần tiến hành các kiểm tra so sánh số đọc biến 
dạng cho từng sensor đo biến dạng đứng trong quá trình thiết lập ban đầu của mỗi 
thí nghiệm đo mô đun đàn hồi để kiểm tra các lỗi khi lắp đặt và lỗi không thẳng 
hàng. Trong giai đoạn thiết lập ban đầu, cần quan sát hai đường cong biến dạng 
để đảm bảo tỷ số biến dạng đứng là chấp nhận được. Tỷ số biến dạng đứng (Rv) 
được định nghĩa là Rv = Ymax/Ymin trong đó Ymax là giá trị biến dạng đứng lớn 
nhất trong hai giá trị và Ymin là giá trị nhỏ. Nên thử tất cả để có được Rv nhỏ hơn 
hay bằng 1.10. Giá trị chấp nhận được của Rv là nhỏ hơn hay bằng 1.3. Nếu như 
tỷ số biến dạng đứng là không chấp nhận được ( Rv lớn hơn 1.3), thí nghiệm tạm 
dừng và sắp xếp chỉnh thẳng trục. Khi đã có được tỷ số biến dạng đứng chấp nhận 
được, thí nghiệm sẽ được tiếp tục cho đến khi kết thúc. Cần nhấn mạnh rằng sự 
thẳng trục là tối quan trọng để cho kết quả thí nghiệm mô đun đàn hồi hợp lý. Chú 
 thích này cũng được áp dụng cho Phần 9.3.3. 

8.3.3.1.Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh  hưởng 
ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh hưởng gia tải dỡ 
tải ban đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp xúc không tốt ban 
đầu giữa mẫu và đĩa trên đỉnh mẫu. 

8.3.3.2.Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần trăm 
trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại thì 
cần xem xét lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu không 
không đạt được độ chặt hợp lý. Nếu quá trình xem xét này không đưa ra lời giải 
thích, mẫu cần phải được chế lại và thí nghiệm lần thứ 2. Nếu như tổng biến dạng 
tương đối thẳng đứng không phục hồi lại đạt đến năm phần trăm thì dừng thí 
nghiệm và đưa vào báo cáo. 

8.3.4 Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 1. Bắt 
đầu với việc giảm ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 13.8 kPa (Chuỗi số 1,  Bảng 1) 
và đặt áp lực hông là 41.4 kPa. 

8.3.5  Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian 
được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi 
LVDT qua năm chu kỳ vào báo cáo theo Mẫu C4.1 (Bảng C3.1). 

8.3.6 Tăng ứng suất dọc trục lên 27.6 kPa (Chuỗi số 2) và lặp lại Bước 8.3.5 cho mức 
 tải mới này. 
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8.3.7 Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 1 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục 
hồi thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm 
phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý. 

8.3.8 Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng 
tương đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng 
tương đối không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về 
cường độ như mong muốn, tiếp tục với thí nghiệm cắt nhanh (Phần 8.3.9). Nếu 
biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì kết thúc thí  nghiệm. 
Không có thí nghiệm nào được thực hiện thêm với mẫu ngoại trừ trong Phần 8.3.11.  

8.3.9 Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 27.6 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo 
ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo  phương 
pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải  trọng 
giảm với biến dạng tương đối tăng lên, (2) biến dạng tương đối đạt năm phần trăm, (3) 
đạt đến khả năng tới hạn của hộp tải. Sensor đo biến dạng gắn trong thành pít tông 
gia tải và hộp tải sẽ ghi số liệu biến dạng đứng và tải tác dụng với tần suất tối đa là 3 
giây một lần. 

8.3.10 Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu 
từ buồng ba trục. 

8.3.11 Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265. 

8.3.12 Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục. 

9. THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐàN HỒI CHO vật liệu móng đường 

9.1. Trình tự mô tả trong phần này dùng cho tất cả móng trên móng dưới áo đường dạng 
hạt. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu được phân loại là vật liệu Loại 1 hoặc 
Loại 2. 

9.2. Lắp đặt buồng ba trục – Khi kết thúc quá trình đầm, đặt đĩa thấm bằng đồng và 
tấm đĩa trên mặt đỉnh mẫu. Cuộn màng cao su khỏi vành của khuôn và trùm lấy 
tấm đĩa trên đỉnh mẫu. Nếu tấm đĩa nhô cao trên vành của khuôn, màng sẽ được 
bịt kín với tấm đĩa bằng gioăng. Nếu không, việc bịt kín bằng gioăng sẽ thực hiện 
sau. Lắp đặt mẫu vào buồng ba trục như Phần 8.2.1 đến 8.2.7. 

9.2.1. Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng là  103.4 
kPa vào mẫu.  

9.2.2. Tháo nguồn tạo chân không và mở cả đường thoát nước tại đáy và đỉnh mẫu ra không 
khí. 

9.3.  Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Sau khi mẫu đã được chuẩn bị và đặt 
vào thiết bị gia tải như mô tả ở Phần 8.2, cần thực hiện các bước sau đối với thí 
 nghiệm mô đun đàn hồi: 

9.3.1.  Nếu bước lắp đặt chưa thực hiện thì điều chỉnh vị trí thiết bị gia tải dọc hoặc 
phần đỡ đế buồng ba trục để kết nối pit tông của thiết bị gia tải với pít tông của 
buồng ba trục. Pít tông của buồng ba trục phải tựa chắc chắn lên hộp đo tải. Cần 

duy trì áp lực tiếp xúc bằng 10 phần trăm  0.7 kPa của ứng suất dọc trục lớn nhất 
của  mỗi chuỗi gia tải. 
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9.3.1.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác 
dụng các ứng suất như trong Bảng 2, sau khi đã xét đến các lực tác được tính như sau: 

 F = (A x P) – W (10) 

 trong đó: 

 F = lực tính toán, 

 A = diện tích mặt cắt ngang pit tông 

 P = áp lực hông, và 

 W = trọng lượng của cần pít tông và hệ thống đo biến dạng được gắn ở phía 
 ngoài. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

9.3.2. Điều chỉnh thiết bị ghi cho LVDT và hộp tải như theo yêu cầu. 

9.3.3. Thiết lập ban đầu – Đặt áp lực hông là 103.4 kPa và tác dụng tối thiểu 500 vòng tải 
với ứng suất dọc trục lớn nhất là 103.4 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 93.1 
kPa theo Chuỗi tải 0, Bảng 2, bằng cách sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng 
thời gian quy định như ở Phần 6.2. Nếu mẫu vẫn còn giảm chiều cao ở giai đoạn 
cuối của quá trình, vòng tải lặp cần tiếp tục đến 1000 trước khi thí nghiệm. 

9.3.3.1. Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh 
hưởng ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh  hưởng gia 
tải dỡ tải ban đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp  xúc 
không tốt ban đầu giữa mẫu và đĩa trên đỉnh mẫu. Các van thoát nước nên mở 
thông với áp suất khí quyển trong cả quá trình thí nghiệm mô đun đàn hồi. Việc 
này sẽ mô phỏng điều kiện có thoát nước. Việc mô phỏng điều kiện không thoát 
nước yêu cầu phải bão hòa mẫu. Tiến trình đó không bao gồm trong thí nghiệm này.  

Bảng 2 - Các chuỗi tải dùng cho vật liệu móng trên/móng dưới

Số lần 

Số hiệu chuỗi tải tác

No. kPa psi kPa psi kPa psi kPa psi dụng

0 103.4 15 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 500-1000

1 20.7 3 20.7 3 18.6 2.7 2.1 0.3 100

2 20.7 3 41.4 6 37.3 5.4 4.1 0.6 100

3 20.7 3 62.1 9 55.9 8.1 6.2 0.9 100

4 34.5 5 34.5 5 31.0 4.5 3.5 0.5 100

5 34.5 5 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

6 34.5 5 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

7 68.9 10 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

8 68.9 10 137.9 20 124.1 18.0 13.8 2.0 100

9 68.9 10 206.8 30 186.1 27.0 20.7 3.0 100

10 103.4 15 68.9 10 62.0 9.0 6.9 1.0 100

11 103.4 15 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

12 103.4 15 206.8 30 186.1 27.0 20.7 3.0 100

13 137.9 20 103.4 15 93.1 13.5 10.3 1.5 100

14 137.9 20 137.9 20 124.1 18.0 13.8 2.0 100

15 137.9 20 275.8 40 248.2 36.0 27.6 4.0 100

áp lực 

hông, S3

ứng suất dọc

trục lớn nhất, Smax

ứng suất dọc

lặp Slặp

ứng suất tiếp

xúc 0.1Smax
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9.3.3.2. Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần 
trăm trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại 
thì cần xem xét lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu 
không không đạt được độ chặt hợp lý. Nếu quá trình xem xét này không đưa ra lời giải 
thích, mẫu cần phải được chế lại và thí nghiệm lần thứ 2. Nếu như tổng biến dạng 
tương đối thẳng đứng không phục hồi lại đạt đến năm phần trăm thì dừng thí 
nghiệm và đưa vào báo cáo. 

9.3.4. Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 2. Giảm 
ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 21.0 kPa và đặt áp lực hông là 21.0 kPa (Chuỗi số 
1, Bảng 2). 

9.3.5.  Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian 
được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi 
LVDT qua năm chu kỳ vào mẫu báo cáo. 

9.3.6. Tiếp tục với Chuỗi số 2, tăng ứng suất dọc trục lên 41.0 kPa và lặp lại Bước 8.3.5 cho 
mức tải mới này. 

9.3.7. Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 2 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục 
hồi thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm 
phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý. 

9.3.8. Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng 
tương đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng 
tương đối không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về 
cường độ như mong muốn, tiếp tục với thí nghiệm cắt nhanh (Phần 9.3.9). Nếu 
biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì kết thúc thí  nghiệm. 
Không có thí nghiệm nào được thực hiện thêm với mẫu ngoại trừ trong Phần 9.3.11.  

9.3.9. Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 34.5 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo 
ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo  
phương pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải 
trọng giảm với biến dạng tương đối tăng lên, (2) biến dạng tương đối đạt năm  phần 
trăm, (3) đạt đến khả năng tới hạn của hộp tải. Sensor đo biến dạng gắn trong thành 
pít tông gia tải và hộp tải sẽ ghi số liệu biến dạng đứng và tải tác dụng với tần suất tối 
đa là 3 giây một lần. 

9.3.10. Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu 
từ buồng ba trục. 

9.3.11. Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265. 

9.3.12. Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục. 

10. TÍNH TOÁN 

10.1. Tiến hành tính toán để có được mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng bảng biểu được 
sắp xếp như mẫu Báo cáo C4.1 (Bảng C3.1). Giá trị mô đun đàn hồi này  được tính 
cho năm vòng lặp của mỗi một chuỗi tải. Các giá trị này sau đó được lấy trung 
 bình trong bảng tính. 

11. BÁO CÁO 
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11.1. Báo cáo phải bao gồm các mục sau: 

11.1.1. Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1) 

11.1.2. Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) (các mẫu đầm lại) hay mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) 
(mẫu thành mỏng). 

11.2. Các thông tin chung sau được ghi trong tất cả các mẫu báo cáo: 

11.2.1 Nhận biết mẫu, loại vật liệu (Loại 1 hay Loại 2) và ngày thí nghiệm. 

11.3. Báo cáo các thông tin sau trong các bảng số liệu hợp lý: 

11.3.1. Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan 
đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu nén 
lại. Mẫu này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu thành mỏng. 

11.3.1.1.Hạng mục 4 – Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho 
tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết 
lập ban đầu (Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để 
chỉ mẫu có đạt 5 phần trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay 
không trong giai đoạn thực hiện chuỗi tải thí nghiệm. Ghi lại số các chuỗi tải  được thực 
hiện (có thể kết thúc toàn bộ chuỗi tải hay chỉ một phần) cho mẫu.  

11.3.1.2.Hạng mục 5 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích. 

13.3.1.3.Hạng mục 6 – Ghi lại các khối lượng đầm như được vạch ra trong Phụ chương B (Loại 1) 
hoặc Phụ chương C hay Phụ lục A (Loại 2). 

11.3.1.4.Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm/ khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường là các 
thông tin cơ bản cho công tác đầm mẫu như trong Phần 7.3.1 và 7.3.2. Các giá trị này 
được đo từ phương pháp phóng xạ tại hiện trường. Nếu không có các giá trị  này, ghi 
độ ẩm tốt nhất, khối lượng thể tích khô lớn nhất, 95 phần trăm khối lượng  thể tích 
khô lớn nhất được sử dụng cho công tác đầm mẫu cho Phần 7.3.3 

11.3.1.5 Hạng mục 8 – Ghi độ ẩm mẫu đất đầm như Phần B1.3.16 (Loại 1) hay Phần 
C1.3.12 hoặc D.1.6.3 (Loại 2). Ghi lại độ ẩm của vật liệu sau khi thí nghiệm mô 
đun đàn hồi như Phần 8.3.11 (Đất nền) hay Phần 9.3.11 (Móng đường). Ngoài ra, 
 ghi lại khối lượng thể tích cần đạt khi đầm mẫu. 

11.3.1.6.Hạng mục 9 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như 
trong Phần 8.3.9 (Đất nền) và Phần 9.3.9 (Móng đường). 

11.3.2    Mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan 
đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu mẫu 
thành mỏng. Mẫu báo cáo này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu nén lại. 

11.3.2.1 Hạng mục 4 – Ghi lại khoảng cách từ đỉnh nền đến vị trí lấy mẫu (nếu biết). 

11.3.2.2.Hạng mục 5 - Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho 
tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết 
lập ban đầu (Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để 
chỉ mẫu có đạt 5 phần trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay 
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không trong giai đoạn thực hiện chuỗi tải thí nghiệm. Ghi lại số các chuỗi tải  được thực 
hiện (có thể kết thúc toàn bộ chuỗi tải hay chỉ một phần) cho mẫu.  

11.3.2.3.Hạng mục 6 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích. Ghi 
lại khối lượng mẫu. 

11.3.2.4.Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm của mẫu tại hiện trường trước khi tiến hanh thí  nghiệm. 
Ghi lại độ ẩm khi kết thúc thí nghiệm như trong Phần 8.3.11. Ghi lại khối  lượng thể 
tích ướt và khô của mẫu ống thành mỏng. 

11.3.2.5.Hạng mục 8 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như 
trong Phần 8.3.9 (Đất nền). 

11.3.3. Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1) đi kèm với báo cáo dạng C4.2 (Bảng C3.2) hay  Mẫu 
C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan đến  mẫu được 
thí nghiệm. Các thông tin sau sẽ được ghi trong Mẫu C4.1 (Bảng C3.1). 

11.3.3.1.Cột 1 – Ghi lại áp lực hông cho các chuỗi thí nghiệm. Chỉ cần một giá trị cho 5 
vòng tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức áp lực hông chỉ ra trong 
 Bảng 1 (Đất nền) hoặc Bảng 2 (Móng đường). 

11.3.3.2.Cột 2 – Ghi ứng suất lặp biểu kiến cho các chuỗi tải. Chỉ cần một giá trị cho 5 
vòng tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức ứng suất lặp biểu kiến chỉ ra 
trong Bảng 1 (Đất nền) hoặc Bảng 2 (Móng đường). 

11.3.3.3.Cột 4 đến 9 – Ghi lại tải và ứng suất thực tế cho mỗi 5 vòng tải như được chỉ trong 
mẫu. 

11.3.3.4.Cột 10 đến 12 – Ghi lại biến dạng dọc trục phục hồi của mẫu từ các LVDT độc 
lập cho 5 vòng tải. Lấy trung bình từ cả hai LVDT và ghi vào Cột 12. Giá trị này 
 sẽ được dùng để tính biến dạng tương đối dọc trục của vật liệu. 

11.3.3.5.Cột 13 – Tính mô đun đàn hồi cho mỗi 5 vòng tải. Giá trị này được tính bằng cách 
chia Cột 8 cho Cột 13. 

11.3.3.7. Trung bình – Tính giá trị trung bình 5 vòng tải cho mỗi cột. 

11.3.3.8.Độ lệch chuẩn – Tính độ lệch chuẩn của các giá trị cho mỗi cột của 5 vòng tải 
 theo phương trình sau: 

 
 

2

1

ix x
s

n







    

   

 
2

2

1

i

i

x
x

n

n









                                                                                               (11) 

 

 

 

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial



AASHTO T 307-99 (2003)  FINAL DRAFT  

 AASHTO  T 307-61T307-2 

Formatted: Tab stops:  6.29", Right

Formatted: Right:  0.01", Border: Top: (Single solid line,
Auto,  0.5 pt Line width), Tab stops:  6.29", Right

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ CHƯƠNG A – CHUẨN BỊ MẪU 

 

 (Các thông tin bắt buộc) 

 

A1. PHẠM VI 

A1.1. Các bước sau sẽ cung cấp các hướng dẫn để chế bị vật liệu dùng cho thí nghiệm 
cũng như việc lấy đủ số lượng vật liệu cần thiết để chuẩn bị mẫu (Loại 1 và Loại 
 2) ở độ ẩm và độ chặt chỉ định. 

A1.1.1.1 Định tình trạng mẫu – Nếu mẫu là ẩm khi chuyển về từ hiện trường thì làm khô 
cho đến khi vỡ vụn. Có thể làm khô gió hoặc bằng thiết bị làm khô, miễn là nhiệt 
độ không quá 60oC. Sau đó phá vỡ hoàn toàn liên kết các hạt của cấp phối sao cho 
không làm giảm kích cỡ tự nhiên của các hạt. Dùng chày cao su ấn với áp lực trung bình 
cho các hạt lọt qua sàng 4.75-mm (Số 4) là phù hợp để làm vỡ các cục đất  sét. 
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A1.1.2 Chuẩn bị mẫu – Xác định độ ẩm w1 của mẫu theo T 265. Khối lượng mẫu xác 
định độ ẩm ít nhất là 200g cho đất với đường kính lớn nhất nhỏ hơn 4.75-mm 
(sàng Số 4) và ít nhất 500g cho đất với đường kính hạt lớn nhất lớn hơn 4.75-mm 
(sàng Số  4). 

A.1.1.2.1.Xác định thể tích hợp lý cho mẫu được đầm để chuẩn bị. Tổng thể tích phải 
dựa vào chiều cao của mẫu đầm, nó dài hơn chiều cao yêu cầu của mẫu thí 
nghiệm mô đun đàn hồi để tính đến phần gọt hai đầu mẫu nếu thấy cần thiết. 
Đầm theo tỷ số chiều cao/đường kính từ 2.1 đến 2.2 là phù hợp cho thí nghiệm. 

A.1.1.2.2Xác định khối lượng phần hạt được sấy khô bằng tủ sấy (Ws) yêu cầu để có được khối 
lượng thể tích khô d và độ ẩm w mong muốn theo công thức sau:  

 Ws = 453.59 dV                                                                                                   (A1.1)  

 trong đó: 

 Ws = khối lượng hạt đất sấy khô, g; 

 d = khối lượng thể tích khô mong muốn, lb/ft3; 

 V = tổng thể tích mẫu đầm, ft3. 

A1.1.2.3.Xác định khối lượng mẫu cần thiết Wad  ở độ ẩm w1 để có Ws cộng thêm lượng Was ít 
nhất là 500 g để có thêm vật liệu dùng xác định độ ẩm khi đầm. 

 Wad = (Ws + Was)(1 + w1/100)                                                                              (A1.2) 

 trong đó: 

 Wad = khối lượng mẫu ở độ ẩm w1, g; 

 Was = khối lượng dùng xác định độ ẩm (thường là 500 g), g; và 

 w1 = độ ẩm của mẫu được chuẩn bị, phần trăm. 

A1.1.2.4.Xác định khối lượng nước (Waw) yêu cầu để chuyển từ độ ẩm hiện tại (w1) sang độ 
ẩm mong muốn khi đầm (w). (Xem Phần 7.3.3)  

 Waw = (Ws + Was)[(w -  w1)/100]                                                                          (A1.3) 

 trong đó: 

 Waw = khối lượng nước cần thiết để có độ ẩm w, g; và 

 w = độ ẩm mong muốn của vật liệu đầm, phần trăm. 

A1.1.2.5. Cho mẫu vật liệu với khối lượng Wad vào chậu trộn. 

A1.1.2.6.Thêm khối lượng nước (Waw) là lượng nước cần thiết để chuyển độ ẩm từ w1 sang w, 
vào mẫu vật liệu từng lượng nhỏ và trộn kỹ mỗi lần thêm.  

A1.1.2.7.BỎ đất trộn vào trong túi nhựa. Buộc kín túi. Bỏ nó vào túi thứ hai và lại buộc kín. 
Để mẫu từ 16 đến 48 giờ, xác định khối lượng đất ẩm và túi đựng chính xác đến 
gam và ghi các giá trị này vào Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng A3.2). 
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A1.1.2.8. Vật liệu giờ đã sẵn sàng cho quá trình đầm. 

PHỤ CHƯƠNG B – Đầm rung cho đất loại 1 và loại 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

B1. PHẠM VI 

B1.1. Đất sẽ được đầm trong khuôn chẻ và dùng loại đầm rung. Chọn kích cỡ khuôn để 
chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ hạt lớn nhất. Nếu kích cỡ 
hạt lớn nhất vượt quá 25 phần trăm đường kính khuôn lớn nhất hiện có thì các hạt 
này sẽ được sàng bỏ. Chiều dài của các mẫu phải ít nhất bằng hai lần đường kính. 

B1.2. Mẫu sẽ được đầm theo sáu lớp trong khuôn chẻ được gắn trên gắn trên đế của 
buồng ba trục như trong Hình 3. Các lực đầm được tạo ra bằng máy đầm rung hoạt 
động bằng điện hoặc khí và có công suất cần thiết để đảm bảo độ chặt yêu 
cầu  trong lúc giảm thiểu các hư hại đến màng cao su. 

B2. Thiết bị 

B2.1. Khuôn chẻ với đường kính bên trong là 152 mm có chiều cao tối thiểu 381 mm (hay có 
đủ chiều cao để đủ dẫn hướng đầu đầm cho lần nâng cuối cung). 

B2.2. Thiết bị đầm rung – Đầm sẽ được thực hiện bằng cách dùng rung điện hay đầm 
bàn với công suất 750 đến 1250 oát và có thể thực hiện 1800 đến 3000 lần trong 
 một phút. 

B2.3. Đầu của đầm dày ít nhất 13 mm và có đường kính không nhỏ hơn 146 mm. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị tạo lực 
rung 

Màng cao su 

Khuôn chẻ thép 
hay hợp kim nhôm 

Nhựa lót khuôn 
có lỗ 

Bàn đầm 

Đường tạo chân không 

Kẹp khuôn 

Thanh khóa 
buồng 

Tấm đế của 
buồng 

H- Tấm đĩa ở đáy 

Đế Cứng 

Đĩa thấm bằng đồng hay đá 
(dày nhất là 6.4 mm) 

(dày nhất là 6.4”) 
 

Chú thích: Bàn đầm nên nhỏ hơn đường kính mẫu 6.350.5 mm (0.250.02 inch)  
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B3. Các bước thực hiện 

B3.1. Với loại đĩa lót đáy có thể tháo ra thì cần siết chặt đĩa lót vào đế của buồng ba 
trục. Cần đảm bảo kín khí tại đĩa lót đáy và các mặt tiếp xúc của đĩa cần tạo ra 
khối cứng do trong tính toán đã giả thiết rằng tấm đĩa đáy không di chuyển dưới tải 
 trọng. 

B3.2. Bỏ hai đĩa thấm và tấm đĩa trên lên đĩa dưới. Đo toàn bộ chiều cao của đĩa dưới, 
đĩa trên và các đĩa thấm với độ chính xác đến 0.25 mm. 

B3.3. Dỡ đĩa trên và đĩa thấm. Đo chiều dày của màng cao su bằng thước micromet. 

B3.4. Bỏ màng cao su trùm ngoài đĩa dưới và hạ đĩa thấm xuống. Buộc chặt màng cao 
 su vào đĩa dưới bằng gioăng cao su hoặc các loại gioăng kín khí khác. 

B3.5. Bỏ khuôn chẻ xung quanh đĩa dưới và kéo màng cao su lên qua khuôn. Khóa 
khuôn chẻ vào vị trí một cách chắc chắn. Cần chú ý không làm rách màng cao su. 

B3.6. Kéo căng màng qua miệng của khuôn. Tác dụng chân không vào khuôn vừa đủ để 
kéo màng tiếp xúc với khuôn. Nếu có vết nhăn thì thôi tác dụng chân không, điều 
chỉnh màng và tác dụng chân không lại. Sử dụng tấm nhựa có lỗ nhỏ để làm tấm 
lót sẽ đảm bảo màng cao su vừa khít trong khuôn. Chân không được duy trì trong 
suốt quá trình đầm. 

B3.7. Đo chính xác đến 0.25 mm đường kính trong của khuôn đượt lót bằng màng cao su 
và đo khoảng cách giữa đỉnh của đĩa thấm dưới và đỉnh của khuôn. 

B3.8. Xác định thể tích V của mẫu sẽ được chuẩn bị bằng cách dùng đường kính xác 
định trong Bước B3.7 và giá trị chiều cao từ 305 đến 318 mm. 

B3.9. Xác định khối lượng của mẫu ở độ ẩm đã được chuẩn bị, để đầm thành mẫu có 
 thể tích V để có được độ chặt mong muốn. 

B3.10. Với mẫu đường kính 152-mm (chiều cao mẫu 305 mm) cần sáu lớp đầm với bề 
 dày mỗi lớp là 50 mm. Xác định khối lượng ẩm WL cho mỗi lớp đầm. 

 WL = Wt/N                                                                                                            (B3.1) 

 trong đó: 

 Wt = tổng khối lượng mẫu để cho độ chặt hợp lý, và 

 N = số lớp đầm. 

B3.11. Bỏ toàn bộ khối lượng đất của tất cả các lớp đầm Wad vào chậu trộn. Thêm vào 
 lượng nước yêu cầu Waw và trộn kỹ. 

B3.12. Xác định khối lượng đất ướt và chậu trộn. 

Hình B2.1 – Thiết bị đầm rung điển hình cho vật liệu không gia cố Loại 1 
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B3.13. Bỏ lượng đất ẩm WL vào khuôn. Cần tránh đổ ra ngoài. Dùng dao bay đưa đất từ 
phía thành khuôn ra thành ụ đất ở giữa. 

B3.14. Đưa đầm rung vào và rung đất cho đến khi khoảng cách từ bề mặt lớp đất cho đến 
thành khuôn bằng khoảng cách đo trong B3.7 trừ đi chiều dày mẫu chọn trong Bước 
B3.10. Việc này có thể phải thực hiện đưa vào và nhấc đầm ra một số lần cho đến 
khi có kinh nghiệm biết được số lần đầm yêu cầu. 

B3.15 Lặp lại Bước B3.13 và B3.14 cho mỗi một lớp đầm sau khi xới bề mặt của lớp trước đến 
chiều sâu 6.4 mm. Khoảng cách đo được từ bề mặt của các lớp đất đầm sẽ  giảm 
lần lượt bởi bề dày lớp được chọn trong Bước B3.10. Lớp cuối cùng phải có bề mặt 
phẳng và bằng. Khi có dùng đĩa thấm bằng đồng thì bước cuối cùng nên để đĩa 
 trên mặt mẫu cùng với đầm. Do màng cao su thứ nhất giảm chất lượng,  nếu thấy 
cần thiết có thể dùng màng thứ hai khi kết thúc đầm. 

B3.16. Khi kết thúc quá trình đầm, xác định khối lượng của chậu trộn và đất thừa. Trừ 
khối lượng này từ khối lượng xác định trong Bước B3.12 sẽ được khối lượng đất ướt 
sử dụng (là khối lượng của mẫu). Kiểm chứng lượng nước Wc của phần đất  thừa 
bằng cách bọc cẩn thận chậu trộn đất trong quá trình đầm để tránh làm khô hay 
mất ẩm. Độ ẩm của đất được xác định theo T 265. 

B3.17. Tiếp tục với Phần 9 của phương pháp. 

 Chú thích B1 – Như là một phương pháp thay thế cho đất kém dính, khuôn cùng 
với màng cao su được giữ bằng chân không như ở Phụ chương B có thể áp dụng.   

 

 

 

  PHỤ CHƯƠNG C – Đầm cho đất loại 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

C1. PHẠM VI 

C1.1. Phương pháp này dùng để đầm đất Loại 2 cho thí nghiệm mô đun đàn hồi. 

C1.2. Phương pháp chung để đầm đất Loại 2 là dùng lực tĩnh (cải tiến của phương pháp 
ấn kép). Nếu có mẫu ống thành mỏng có thể dùng cho thí nghiệm thì mẫu không 
cần phải đầm.  

C1.3. Quá trình là đầm một khối lượng đất đã biết để có được thể tích ấn định bởi các 
kích thước của khuôn theo như lắp đặt. Đường kính của khuôn nhỏ nhất là 71 mm. 
Chọn kích cỡ khuôn để chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ 
hạt lớn nhất. Nếu kích cỡ hạt lớn nhất vượt quá 25 phần trăm đường kính khuôn lớn 
nhất hiện có thì các hạt này sẽ được sàng bỏ. Chiều dài của các mẫu phải ít nhất 
bằng hai lần đường kính. Các bộ phận lắp đặt của một khuôn điển hình được thể 
hiện như trong Hình C3.1. Như là một phương pháp thay thế cho đất kém dính, 
khuôn cùng với màng cao su được giữ bằng chân không như ở Phụ chương B có thể 
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áp dụng. Cần thực hiện một số bước cho quá trình đầm tĩnh như Phần C3 tiếp theo 
của phụ chương này và chúng được minh họa từ Hình C3.2 đến C3.6. 

C2. Thiết bị 

C2.1. Thiết bị được thể hiện trên Hình C3.1. 

C3. Các bước thực hiện 

C3.1. Mẫu sẽ được đầm thành 5 lớp với khối lượng như nhau. Xác định khối lượng đất ẩm WL 
dùng cho mỗi lớp theo WL = Wt/5. 

C3.2. Bỏ một trong các nút chèn vào khuôn. 

C3.3. Bỏ khối đất WL xác định trong Bước C3.1 vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ 
 phía thành khuôn ra thành ụ đất ở giữa. 

C3.4. ấn khối chèn thứ hai vào khuôn và đưa toàn bộ vào máy đầm tĩnh. Tác dụng một lực 
nhỏ. Điều chỉnh vị trí khuôn theo khối lượng đất sao cho khoảng cách từ hai 
đầu khuôn đến các khối chèn tương ứng là như nhau. áp lực của giai đoạn gia tải 
đầu có chức năng giữ khuôn đúng vị trí. Để mẫu có độ chặt đồng đều cần đẩy 
đồng thời hai nút chèn cho đến khi không còn sự thay đổi thể tích. 

C3.5. Tăng dần tải cho đến khi các nút chèn dừng lại ở hai mép của khuôn. Duy trì tải 
trong một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút. Độ nở ra của đất phụ thuộc vào 
tốc độ gia tải và thời gian gia tải. Nếu tốc độ gia tải càng chậm và thời gian gia tải 
càng lâu, độ nở của đất sẽ càng nhỏ (Hình C3.2). 

 Chú thích C1 - Để có được độ chặt đồng đều, cần rất cẩn thận để đảm bảo lớp 
đất thứ nhất nằm chính xác ở vị trí giữa khuôn. Cẩn kiểm tra và thực hiện các 
điều  chỉnh cần thiết sau khi kết thúc Bbước C3.3 và C3.5. 

 Chú thích C2 – Có thể đo độ di động của cần ấn để xác định đã đạt được thể 
tích cần thiết cho mỗi lớp hay chưa thay vì dùng các tấm đệm. 

C3.6. Giảm tải về không và dỡ khuôn khỏi máy gia tải. 

C3.7. Tháo cần tải. Cào bề mặt lớp đất đầm với độ sâu 3.2 mm và bỏ khối lượng đất ẩm 
WL cho lớp thứ hai vào khuôn và tạo thành ụ. Bỏ nút chèn vào khuôn với chiều 
 cao như trong Hình C3.3. 

C3.8. Tăng dần tải cho đến khi các nút chèn dừng lại ở hai mép của khuôn. Duy trì tải trong 
một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút (Hình C3.3). 

C3.9. Dỡ tải và quay ngược khuôn lấy nút chèn ở đáy ra vẫn giữ nút chèn ở trên trong  khuôn. 
Cào mặt dưới của lớp 1 và bỏ khối lượng đất ẩm WL cho lớp đầm thứ 3 và  tạo phần 
đất thêm thành ụ. Thêm nút chèn vào khuôn với chiều cao như trong Hình C3.4. 

C3.10. Bỏ khuôn vào máy nén. Tăng dần tải cho đến khi nút chèn bằng với đầu mép của 
khuôn. Duy trì tải trong một khoảng thời gian không ít hơn 1 phút. 

C3.11. Theo các bước thể hiện trong Hình C3.5 và C3.6 để đầm hai lớp còn lại. 
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C3.12. Sau khi kết thúc đầm, xác định độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. Ghi giá trị 
 này trong Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2). 

C3.13. Dùng cần tháo mẫu, ấn mẫu đất đầm ra khỏi khuôn đầm và vào khuôn lấy mẫu. 
Quá trình tháo mẫu cần thực hiện chậm để tránh tác động của tải vào mẫu. 

C3.14. Dùng khuôn lấy mẫu, trượt mẫu lên tấm đĩa dưới của buồng ba trục. Tấm đĩa dưới 
dạng hình tròn và có đường kính bằng đường kính mẫu và có chiều dày tối thiểu là 
13 mm. Tấm nên là loại vật liệu không hút ẩm của đất. 

C3.15. Xác định khối lượng mẫu đến gam. Đo chiều cao và đường kính mẫu đến 0.25 
 mm. Ghi lại các giá trị này vào Báo cáo C4.1 (Bảng C3.1). 

C3.16. Đặt tấm đĩa giống tấm dùng trong Bước C3.14 lên mặt trên của mẫu. 

C3.17. Dùng thiết bị căng màng cao su bằng chân không, trùm màng bọc lấy mẫu. Cẩn 
thận kéo đầu cuối của màng trùm qua các tấm đĩa. Dùng gioăng cao su hoặc loại 
 tương tự siết chặt màng vào các tấm đĩa.    

C3.18. Tiếp tục với Phần 8 của phương pháp này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nơi khớp với cổ nối 
của khuôn lấy mẫy 
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Nút chèn rắn hình trụ, với chiều 
cao theo quy định và đường kính là 
70.9 mm (2.79”)  

Cao 
100.1 mm 
(3.940”) 

Cao 
100.1 mm 

Lớp 
1 

Bước 3.5 – Lớp 1 
 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn có chiều cao được chọn. 

 ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các 

mép khuôn. 

 Tháo nút chèn trên. 

 Xới lớp đất 1 

 Tiếp tục bước tiếp theo 

Hình C3.1 – Đầm Thiết bị đầm tĩnh điển hình cho vật liệu Loại 2  
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Hình C3.2 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 1 

 

Cao 
71.6 mm 
(2.820”) 

Cao 
100.1 mm 
(3.940”) 

Lớp 
1 

Bước 3.7 – Lớp 2 
 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 71.6 mm (2.82”). 

 ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 100.1 mm 

(3.940”) giữ nút 71.6 mm (2.820”) trong khuôn. 

 Xới lớp đất 1 

 Tiếp tục bước tiếp theo Lớp 
2 
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Cao 
71.6 mm 
(2.820”) 

Lớp 
1 

Bước 3.9 – Lớp 3 
 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 71.6 mm (2.82”). 

 ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 
khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 71.6 mm 

(2.280”) giữ nút 71.6 mm (2.820”) (ở lớp 3) 
trong khuôn. 

 Xới lớp đất 2 

 Tiếp tục bước tiếp theo 
Lớp 

2 

Lớp 
3 
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Hình C3.4 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 3 

 

Cao 
43.2 mm 
(1.700”) 

Lớp 
1 

Bước 3.13 – Lớp 5 
 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 43.2 mm (1.700”). 

 ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 ấn mẫu đầm ra khỏi khuôn, dùng khuôn lấy 

mẫu và các thiết bị lấy mẫu. 

 Bỏ vào màng cao su 

 Thí nghiệm xác định MR. 

Lớp 
2 

Cao 
71.6 mm 

Lớp 
3 

Lớp 
4 
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Hình C3.5 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 4 

 

Cao 
43.2 mm 
(1.700”) 

Lớp 
1 

Bước 3.11 – Lớp 4 
 

 Cân chính xác khối lượng đất ẩm cho 1 lớp. 

 Bỏ đất vào khuôn. 

 Lắp nút chèn cao 43.2 mm (1.700”). 

 ấn nút chèn cho đến khi chúng ngang các mép 

khuôn. 

 Quay ngược khuôn và tháo nút 71.6 mm (2.280”) 

giữ nút 43.2 mm (1.700”) trong khuôn. 

 Xới lớp đất 3 

 Tiếp tục bước tiếp theo 

Lớp 
2 

Cao 

Lớp 
3 

Lớp 
4 

Lớp 
5 
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C4. Các mẫu báo cáo 
(Các thông tin không bắt buộc)

Bảng C4.1 - Mẫu C4.1

Mô đun đàn hồi cho các vật liệu Móng trên/Móng dưới và đất nền

1. Mẫu số                        --------------

2. Loại vật liệu           --------------

3. Ngày thí nghiệm    -------------

4. Thí nghiệm mô đun đàn hồi

Cột 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Các thông số

áp lực 

buồng

ứng suất 

dọc trục 

lớn nhất 

biểu kiến

Vòng tải 

số

Tải dọc 

trục lớn 

nhất thực 

tế

Tải trọng 

lặp thực 

tế tác 

dụng

Tải tiếp 

xúc thực 

tế

ứng suất 

dọc trục 

lớn nhất 

thực tế 

tác dụng

ứng suất 

lặp thực 

tế tác 

dụng

ứng suất 

tiếp xúc 

thực tế

Số đọc 

Biến 

dạng 

phục hồi 

của 

LVDT 1

Số đọc 

Biến 

dạng 

phục hồi 

của 

LVDT 2

Trung bình 

số đọc Biến 

dạng phục 

hồi LVDT 

1, 2

Biến 

dạng 

tương đối 

đàn hồi

Mô đun 

đàn hồi

Ký hiệu S3 Smax cI Pmax PlÆp PtiÕp xúc Smax SlÆp StiÕp xúc H1 H2 Htrung bình r Mr

Đơn vị kPa kPa --- N N N kPa kPa kPa mm mm mm mm/mm MPa

Độ chính xác --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1

2

3

4

5

Chú thích: Lặp lại vùng tô mờ cho chuỗi tải 2 đến 15.

Cột trung bình

Độ lệch chuẩn

Chuỗi 1

 

Hình C3.6 - Đầm cho đất Loại 2 – Lớp 5 
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Bảng C4.2 – Mẫu báo cáo C4.2 
Mô đun Đàn hồi của vật liệu Móng trên/ Móng dưới và Đất nền 

(Các mẫu được đầm lại) 

1. Ngày lấy mẫu ----------------- 

2. Số hiệu mẫu                                                                                                                                                                             

3. Loại vật liệu (Loại 1 hay Loại 2)                                                                                          

4. Các thông tin thí nghiệm                                                                                                     

    Thiết lập ban đầu – Biến dạng tương đối không phục hồi hơn 5%? (Y = Có hay N = Không)    

    Thí nghiệm - Biến dạng tương đối không phục hồi hơn 5%? (Y = Có hay N = Không)      

    Thí nghiệm – Số chuỗi tải được thực hiện (0 – 15) 

5. Các thông tin về mẫu: 

    Đường kính mẫu. mm 

 Đỉnh 

 Giữa 

 Đáy 

 Trung bình 

 Bề dày màng cao su (1), mm 

Bề dày màng cao su (2), mm 

    Đường kính cuối cùng, mm 

    Chiều cao mẫu, tấm trên, tấm dưới, mm 

    Chiều cao tấm trên và tấm dưới, mm 

    Chiều cao ban đầu Lo, mm  

    Diện tích ban đầu, Ao, mm2 

    Thể tích ban đầu, AoLo, mm3 

6. Trọng lượng mẫu: 

     Trọng lượng ban đầu của khay đựng và đất ẩm, gam 

     Trọng lượng cuối cùng của khay đựng và đất ẩm, gam 

     Trọng lượng của đất ẩm sử dụng, gam 

7. Các tính chất của đất: 

    Độ ẩm tại hiện trường (Theo phương pháp phóng xạ), phần trăm 

    Trọng lượng tại hiện trường (Theo phương pháp phóng xạ), gam 

    Hay 

    Độ ẩm tối ưu, Phần trăm 

    Khối lượng riêng khô lớn nhất, kg/m3 

   95% khối lượng riêng khô lớn nhất, kg/m3. 

8. Các tính chất của mẫu: 

    Độ ẩm khi đầm, Phần trăm 

    Độ ẩm sau khi thí nghiệm mô đun đàn hồi, Phần trăm 

    Khối lượng riêng khô khi đầm, d, kg/m3 

9. Thí nghiệm cắt nhanh 

    Kèm theo biểu đồ ứng suất – biến dạng tương đối (Y = Có, N = Không) 

    Sức kháng cắt lớn nhất theo nén ba trục 

     (Tải lớn nhất/ Diện tích tiết diện), kPa 

    Mẫu có phá hoại khi thí nghiệm cắt hay không? (Y = Có, N = Không) 

10. Ngày thí nghiệm 

Nhận xét chung:   

 

Thí nghiệm bởi                              Ngày 
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Bảng C4.3 – Mẫu báo cáo C4.3 
Mô đun Đàn hồi của vật liệu Móng trên/ Móng dưới và Đất nền 

(Các mẫu thành mỏng) 

1. Ngày lấy mẫu ----------------- 

2. Số hiệu mẫu                                                                                                                                                                            
------- 

3. Loại vật liệu (Loại 1 hay Loại 2)                                                                                          

4. Ước tính khoảng cách từ đỉnh nền đến mẫu, m 

5. Các thông tin thí nghiệm                                                                                                     

    Thiết lập ban đầu – Biến dạng tương đối không phục hồi hơn 5%? (Y = Có hay N = Không)    

    Thí nghiệm - Biến dạng tương đối không phục hồi hơn 5%? (Y = Có hay N = Không)      

    Thí nghiệm – Số chuỗi tải được thực hiện (0 – 15) 

6. Các thông tin về mẫu: 

    Đường kính mẫu. mm 

 Đỉnh 

 Giữa 

 Đáy 

 Trung bình 

 Bề dày màng cao su (1), mm 

    Bề dày màng cao su (2), mm 

    Đường kính cuối cùng, mm 

    Chiều cao ban đầu Lo, mm  

    Diện tích ban đầu, Ao, mm2 

    Thể tích ban đầu, AoLo, mm3 

     Trọng lượng ban đầu, gam 

7. Các tính chất của đất: 

    Độ ẩm tại hiện trường, phần trăm 

    Độ ẩm sau khi thí nghiệm mô đun đàn hồi, Phần trăm 

    Khối lượng riêng, w, kg/m3 

    Khối lượng riêng khô, d, kg/m3 

9. Thí nghiệm cắt nhanh 

    Kèm theo biểu đồ ứng suất – biến dạng tương đối (Y = Có, N = Không) 

    Sức kháng cắt lớn nhất theo nén ba trục 

     (Tải lớn nhất/ Diện tích tiết diện), kPa 

    Mẫu có phá hoại khi thí nghiệm cắt hay không? (Y = Có, N = Không) 

10. Ngày thí nghiệm 

Nhận xét chung:   

 

Thí nghiệm bởi                        Ngày 

 

 

 

 

 

 

  PHỤ lục A – Đầm dùi cho đất loại 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 
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X1. PHẠM VI 

X1.1. Phần này trình bày phương pháp đầm dùi cho đất Loại 2 dùng cho thí nghiệm mô 
đun đàn hồi. 

X1.2. Mẫu sẽ được đầm theo năm lớp trong khuôn chẻ. Hoặc là loại đầm tay bằng khí nén 
hoặc loại đầm cơ thủy lực miễn là đủ công đầm. Số lần đầm và áp lực đầm 
cho mỗi lớp là hằng số. áp lực đầm được điều chỉnh theo độ chặt yêu cầu. 

   

X2. PHẠM VI sử dụng và tầm quan trọng 

X2.1. Phương pháp đầm dùi sẽ cho đất Loại 2 các đặc tính giống như phương pháp đầm 
tại hiện trường. Do vậy khi đầm khô hơn độ ẩm tốt nhất, phần lớn kết cấu đất bị 
kết cụm; và khi đầm ướt hơn, hầu hết kết cấu bị phân tán. 

X2.2. Phương pháp này có thể gây ra sự thay đổi độ chặt của đất trong mẫu, và nó có 
thể ảnh hưởng đến mô đun đàn hồi, M. Khi đạt độ chặt đồng đều cho tất cả các lớp 
 đầm là rất quan trọng thì nên dùng phương pháp trong Phụ lục B. 

X3. Thiết bị đầm 

 X3.1. Khuôn đựng mẫu thí nghiệm – Một khuôn chẻ với phần cổ có thể tháo ra như 
trong Hình X6.1 sẽ được sử dụng. Đường kính trong nhỏ nhất của khuôn là 71 
 mm.  Khuôn 
phải có đường kính tối thiểu bằng 5 lần kích cỡ hạt lớn nhất. Chiều dài của các mẫu 
sau khi gọt phải ít nhất bằng hai lần đường kính.  

 Chú thích X1 - Đối với đất kém dính, khuôn với màng cao su được lắp đặt và giữ 
bằng chân không như mô tả trong Phụ chương B có thể sử dụng. 

X3.2. Đầm tay – Có thể sử dụng thiết bị đầm tay bằng khí nén như trong Hình X6.2. 
Thể tích của bình khí phải ít nhất bằng 200 lần thể tích của đầm khi pít tông 
giãn hết mức. Cần đầm phải có ren để lắp các chân đầm có đường kính thay đổi 
từ 13 đến 19 mm. Điều khiển và đo áp lực khí của bình phải có khả năng điều 
chỉnh và đọc áp lực từ 0 cho đến 400 kPa. Căn chỉnh phải thực hiện định kỳ bằng 
cách dùng  vòng ứng biến lực hay hộp đo tải. 

 Chú thích X2 – Thiết bị này được mô phỏng từ thiết bị đầm mini của Harvard. 
Đầm hoạt động bằng khí nén tốt hơn đầm bằng lò xo nén do công đầm ổn định 
hơn và giảm thiểu được sự thay đổi do thí nghiệm viên. 

X3.3. Đầm cơ - Có thể sử dụng đầm cơ thủy lực có khả năng tạo áp lực chân đầm từ 250 
đến 2000 kPa và thỏa mãn các yêu cầu của T 190. Khi sử dụng đầm cơ, đường 
 kính  trong của 
khuôn chẻ phải được chọn theo yêu cầu để có thể làm việc được với đầm, miễn là các 
yêu cầu trong Phần X3.1 được thỏa mãn. 

X4. Các bước tiến hành khi đầm tay 

 X4.1. Mẫu phải được chuẩn bị theo Phụ chương A. Nếu như đường kính hạt lớn nhất 
vượt quá 25 phần trăm đường kính trong của khuôn thì các hạt vượt cỡ đó sẽ bị sàng 
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bỏ. Mẫu được chế bị dài hơn mẫu thí nghiệm 6 đến 8 mm để tính đến phần gọt 
 mẫu hai đầu. Cần tăng lượng vật liệu để tính đến cả phần gọt. 

X4.2. Mẫu sẽ được đầm theo năm lớp có khối lượng bằng nhau. Xác định khối lượng đất WL 
cho mỗi lần đầm theo: 

 WL = WT/5                                                                                                            (X4.1) 

 trong đó: 

 WT = tổng khối lượng đất để có được mẫu theo độ chặt mong muốn, bao gồm cả 
phần mẫu bị gọt đi. 

 Chú thích X3 – Trong hầu hết các trường hợp, độ chặt mong muốn được xác định 
theo các điều kiện hiện trường. Trong các trường hợp còn lại, độ chặt yêu cầu có 
thể xác định bằng cách tiến hành thí nghiệm độ chặt - độ ẩm trong phòng theo 
các bước của T 99 hoặc T 180. 

X4.3. Điều chỉnh áp lực khí trong bình theo mức được dùng cho lần thử đầu tiên. Nối 
chân đầm có đường kính yêu cầu vào pít tông đầm. Xác định số lần đầm yêu 
cầu  để phủ kín một lớp theo Bảng X4.1. 

 

 

 

 

 

 

 Chú thích X4 – Giữ các số liệu về sự thay đổi khi đầm, loại đất và các điều 
kiện về độ chặt - độ ẩm sẽ giúp việc lựa chọn áp lực khí ban đầu để có được độ 
 chặt mong muốn. 

X4.4. Cho khối đất ẩm WL của một lớp đầm vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ  thành 
khuôn ra giữa và tạo tạo thành ụ đất ở giữa khuôn. 

X4.5. Giữ đầm thẳng đứng, tác dụng số lần đầm cần thiết vào đất. Đầm phải được 
phân bố đều trên bề mặt của mẫu. Mỗi một đầm cần tác dụng chậm và chỉ đủ 
 lực để pít tông di chuyển khoảng 5 – 10 mm. 

 Chú thích X5 – Chú ý: Pít tông không nên di chuyển ra đầu cuối của đầm khi 
 đó lực đầm sẽ không được kiểm soát. 

X4.6. Cào nhẹ bề mặt của lớp 1 đến độ sâu 3 mm trước khi đặt lớp đất thứ 2 cho lần 
 đầm kế tiếp. 

X4.7. Lặp lại Bước X4.5 và X4.6 cho đến khi kết thúc 5 lớp đầm. Tiếp tục với Phần 
 X6.1. 

Bảng X4.1 - Số lần đầm để phủ kín mặt một lần cho một lớp khi đầm tay 

Đường kính

mẫu 13 mm 15 mm 17 mm 19 mm

71 mm 30 22 17 14

86 mm 44 33 26 20

102 mm 62 46 36 29

152 mm 137 103 80 64

Đường kính chân đầm
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X5. Các bước tiến hành khi đầm cơ 

X5.1. Mẫu phải được chuẩn bị và cân theo theo các Phần X4.1 và X4.2. 

X5.2. Điều chỉnh áp lực chân đầm dùng cho lần thử đầu tiên. 

X5.3. Cho khối đất ẩm WL của một lớp đầm vào khuôn. Dùng dao bay đưa đất từ thành 
khuôn ra giữa và tạo tạo thành ụ đất ở giữa khuôn. 

X5.4. Tác dụng 1 vòng quay của đầm cho lớp thứ nhất (thường từ 5 đến 6 lần đầm cho một 
vòng quay theo như T 190) để có được một lần đầm phủ đề trên mặt cắt ngang. 

 X5.5. Cào nhẹ bề mặt của lớp 1 đến độ sâu 3 mm trước khi đặt lớp đất thứ 2 cho lần 
đầm kế tiếp. 

X4.7. Lặp lại Bước X5.3 và X5.5 cho đến khi kết thúc 5 lớp đầm.  

X6. Gọt mẫu và các tính toán 

X6.1. Tháo cổ khuôn đầm, gọt mẫu đến mép trên của khuôn. Một vài vết lõm trên bề 
mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. Tháo  khuôn 
chẻ từ đế và bửa đôi khuôn. 

X6.2. Xác định và ghi lại khối lượng toàn bộ mẫu đến g. Dùng mẫu như trong Hình X6.2 để 
ghi số liệu. 

X6.3. Xác định và ghi lại độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. 

X6.4. Tính toán và ghi lại khối lượng thể tích (ẩm) trung bình của toàn bộ mẫu s. Nếu 
như khối lượng thể tích trung bình khác với khối lượng thể tích yêu cầu nhỏ hơn 
độ chính xác yêu cầu trong Phần 7.3.2 hay 7.3.3 thì tiếp tục Phần 7.3.4 của phần 
thí nghiệm này. 

X6.5. Nếu như khối lượng thể tích trung bình khác với khối lượng thể tích yêu cầu lớn 
hơn độ chính xác yêu cầu trong Phần 7.3.2 hay 7.3.3, thì áp lực đầm cần phải được 
điều chỉnh để tăng hay giảm độ chặt về hướng yêu cầu. Lặp lại X4 hay X5. 

 Chú thích X6 – Nếu như đủ vật liệu thì nên dùng vật liệu mới cho mỗi một mẫu tiếp 
theo. Nếu vật liệu cũ được sử dụng lại sẽ có các ảnh hưởng về cấu trúc của  các mẫu 
được đầm sau đó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ nối dài 
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Hình X6.1 – Khuôn cho mẫu  

 

Đo áp 

lực 

Điều 
chỉnh áp 

Đầm 
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Hình X6.2 – Hệ thống đầm dùi bằng khí nén  

Đầm dùi cho đất loại 2

Dự án

Độ ẩm yêu cầu (%)

Kích thước khuôn - D x H (mm) Thể tích khuôn (cm3)

Khối lượng 

khuôn (g)

Mẫu số

Khối lượng đất sàng bỏ (gam)

Số đầm cho một lớp

áp lực khí hoặc áp lực chân đầm (Pa)

Khối lượng mẫu và khuôn (gam)

Khối lượng khuôn (gam)

Khối lượng đất ẩm (gam)

Khối lượng đất khô (gam)

Độ ẩm (%)

Khối lượng thể tích khô (kg/m
3
)

Khối lượng thể tích ướt (kg/m
3
)

Khác nhau tính theo phần trăm

Khối lượng thể tích khô của mẫu và theo yêu cầu 

(%)

Độ ẩm của mẫu và theo yêu cầu (%)

Mẫu số

Nhận xét

Khối lượng thể tích khô 

yêu cầu (kg/m3)

Mô tả đất
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  PHỤ lục B – Để đạt được độ chặt đồng nhất cho đất loại 2 

 (Các thông tin bắt buộc) 

Hình X6.3 - Đầm dùi dùng cho đất Loại 2  Formatted: Font: (Default) Arial
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X7. PHẠM VI 

X7.1. Phần này cung cấp các bước để đo và giảm thiểu hay loại trừ sự khác nhau về độ 
chặt ở trong mẫu của đất Loại 2 dùng cho thí nghiệm mô đun đàn hồi. 

X7.2. Mẫu sẽ được đầm thành năm lớp trong khuôn có độ chặt thay đổi. Thí nghiệm sẽ 
dùng đầm dùi (Phụ lục A). Số đầm sẽ được điều chỉnh cho mỗi lớp để tránh sự 
 thay đổi độ chặt trong mẫu. 

X8. PHẠM VI sử dụng và tầm quan trọng 

X8.1. Mẫu được chế bị thành từng lớp, nếu dùng các công đầm như nhau cho mỗi lớp sẽ xuất 
hiện sự thay đổi độ chặt và lớp thứ nhất sẽ chặt hơn lớp cuối cùng. Để đo  hiệu 
ứng này, khuôn thay đổi độ chặt sẽ được sử dụng để xác định độ chặt cho mỗi lớp. 
Dùng quá trình thử dần để điều chỉnh công đầm cho mỗi lớp cho đến khi  đạt được 
độ chặt mong muốn với sự thay đổi ít nhất. 

X8.2. Sự thay đổi độ chặt có thể xảy ra với các phương pháp đầm dùi (Phụ lục A), nén 
tĩnh (Phụ chương A), đầm rung (Phụ chương B). Khuôn đầm thay đổi độ chặt có 
thể dùng kết hợp với bất kỳ một trong 3 phương pháp đầm để đo sự thay đổi độ 
 chặt từ trên xuống dưới trong mẫu. 

X8.3. Để có được đặc tính chính xác nhất của mô đun đàn hồi, sự thay đổi độ chặt 
trong mẫu nên là nhỏ nhất. Mẫu thí nghiệm nên có cấu trúc gần với mẫu được đầm 
ngoài hiện trường. Việc sử dụng đầm dùi có thể giúp đạt được cấu trúc phù hợp hơn. 

 X3. Thiết bị đầm 

X9.1. Khuôn thay đổi độ chặt – Khuôn thay đổi độ chặt được thể hiện trên Hình X10.1. 
Đó là loại khuôn chẻ có các gờ để lắp năm vòng có thể thay thế cho nhau, chúng 
được đánh số cố định từ 1 đến 5. Đường kính trong của vòng bằng với đường kính 
trong của khuôn. Chiều cao và đường kính của khuôn giống như khuôn dùng để 
chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi (Phụ lục A). 

X9.2. Đầm - Để đo sự thay đổi độ chặt (dùng cho Phần X10), cùng loại đầm dùng cho 
chuẩn bị mẫu thí nghiệm mô đun đàn hồi như được mô tả trong Phụ chương B, C 
hay Phụ lục A sẽ được sử dụng. Để giảm thiểu sự thay đổi độ chặt (trong Phần 
X11) có thể dùng đầm dùi bằng tay, hoặc bằng cơ như mô tả trong Phụ lục A. 

X10.  Thủ tục đầm nhằm đo sự thay đổi độ chặt 

X10.1. Vật liệu mẫu được chuẩn bị như Phụ chương A. Nếu như đường kính hạt lớn nhất vượt 
quá 25 phần trăm đường kính trong của khuôn thì các hạt vượt cỡ đó sẽ bị  sàng bỏ. 
Mẫu được chế bị dài hơn mẫu thí nghiệm 6 đến 8 mm để tính đến phần gọt 
 mẫu hai đầu. Cần tăng lượng vật liệu để tính đến cả phần gọt. 

X10.2. Mẫu sẽ được đầm cùng đường kính, sử dụng cùng thiết bị và phương pháp đầm 
được dùng để chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi như mô tả trong Phụ 
 chương B, C hay Phụ lục A.    

X10.3. Tháo cổ khuôn đầm, gọt mẫu đến mép trên của khuôn. Một vài vết lõm trên bề 
mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. Tháo  khuôn từ 
đế và bửa đôi khuôn. Để lại các vòng trong mẫu đất 
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X10.4. Xác định và ghi lại khối lượng toàn bộ mẫu đến g. Để xác nó lấy khối lượng mẫu có 
vòng trừ đi khối lượng vòng. 

X10.5. Xác định và ghi lại độ ẩm của phần đất thừa theo T 265. 

X10.6. Dùng cưa hay các thiết bị cắt khác, cẩn thận cắt mẫu ra năm phần. Các vết cắt nên 
thực hiện ở khoảng giữa các vòng. Làm phẳng mặt của các mẫu. Một vài vết lõm 
trên bề mặt gọt do các hạt kích cỡ lớn bong ra sẽ được bù lại bằng đất mịn hơn. 

X10.7. Xác định và ghi lại khối lượng của các mẫu được đánh số đến gam. Dùng mẫu bảng như 
trong Hình X10.2 để ghi số liệu. 

X10.8. Xác định và ghi lại số liệu độ ẩm của các mẫu được đánh số. 

X10.9. Tính và ghi lại khối lượng thể tích (ẩm) trung bình của toàn bộ mẫu s và của mỗi 
một mẫu 1 đến 5.   

X10.10. Nếu sự khác nhau lớn nhất giữa khối lượng thể tích của từng mẫu và khối lượng 
thể tích trung bình là 1 phần trăm hay nhỏ hơn, báo cáo độ chặt là đồng nhất. Nếu 
sự khác nhau lớn nhất giữa khối lượng thể tích của từng mẫu và khối lượng thể tích 
trung bình lớn hơn 1 phần trăm, báo cáo độ chặt là không đồng nhất 
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vòng độ chặt  
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Hình X10.1 – Khuôn thay đổi độ chặt 

Dự án

Mẫu số

Thể tích vòng (cm
3
)

Vị trí lớp 

trong 

khuôn

Thứ tự 

đầm 
a

Số vòng Số đầm 

cho một 

lớp
b

Vòng Vòng + 

đất (ẩm)

Đất (ẩm) Đất (khô) Nước Độ ẩm Khối lượng thể 

tích khô của lớp 

(kg/m
3
)

Khác nhau theo phần trăm 

giữa độ chặt trung bình và 

độ chặt mỗi lớp.

1 (Đỉnh)

2

3

4

5 (Đáy)

Khối lượng thể 

tích trung bình 

(kg/m
3
)

Độ ẩm 

trung 

bình (%)

Khác nhau theo phần trăm 

giữa độ độ ẩm trung bình 

và độ ẩm yêu cầu (%)

b
Các yêu cầu với đầm dùi (Phụ chương A4).

Nhận xét

Mẫu có bị sàng bỏ hạt 

hay không

Độ ẩm của mẫu và theo yêu cầu (%)

Khối lượng (g)

a
Với đầm tĩnh, lớp thứ nhất thường thực hiện trước, với đầm dùi lớp dưới trước.

Khối lượng thể tích theo yêu cầu (kg/m
3
) áp lực đầm (Pa)

Khối lượng đất sàng bỏ (gam) Kích thước khuôn - 

D x H (mm)

Mô tả đất

Khác nhau theo phần 

trăm giữa độ chặt trung 

bình và độ chặt yêu cầu.
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X11. Các bước đầm mẫu thí nghiệm để đạt được độ chặt đồng nhất 

X11.1. Tiếp theo các bước từ Phần X10.1 đến X10.9 bằng cách sử dụng phương pháp đầm 
tay, máy hay đầm dùi  (Phụ lục A). 

 Chú thích X7 – Không dùng yêu cầu số đầm là như nhau cho các lớp như trong 
Phụ lục A. Tuy nhiên nên dùng số đầm như nhau cho các lớp cho lần thử đầu tiên để 
khẳng định rằng độ chặt khác  nhau là có tồn tại. 

X11.2. Nếu sự khác nhau giữa độ chặt trung bình và độ chặt yêu cầu lớn hơn giá trị cho 
phép như trong Phần 7.3.2 và 7.3.3 thì giữ nguyên số lần đầm như nhau cho các 
lớp, điều chỉnh áp lực đầm để tăng lên hay giảm xuống độ chặt về hướng độ chặt 
yêu cầu. Lặp lại Bước X11.1. 

X11.3. Sau khi đạt được độ chặt yêu cầu, kiểm tra sự đồng nhất về độ chặt theo Phần 
X10. Nếu độ chặt là không đồng nhất, giữ áp lực đầm là như nhau và điều chỉnh 
số lần đầm cho mỗi lớp đầm cho đến khi độ đồng nhất đạt yêu cầu. 

 Chú thích X8 – Nếu đủ số lượng vật liệu, nên dùng vật liệu mới cho các mẫu tiếp 
theo. Nếu dùng lại vật liệu cũ sẽ có các ảnh hưởng về cấu trúc cho các mẫu đất 
 được đầm tiếp theo. 

X11.4. Sử dụng áp lực đầm và số lần đầm cho cho các lớp như đã xác định để chuẩn bị 
mẫu cho thí nghiệm mô đun đàn hồi bằng cách dùng các bước như trong Phụ lục 
 A. 
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	1 PHẠM VI ÁP DỤNG
	1.1 Phương pháp này bao gồm trình tự chuẩn bị và thí nghiệm với đất nền đường không gia cố, các vật liệu không gia cố làm móng đường lớp trên và lớp dưới để xác định mô đun đàn hồi (Mr) dưới các điều kiện được mô phỏng cả về trạng thái vật lý và ứng s...
	1.2 Phương pháp mô tả ở đây được áp dụng cho các mẫu đất tự nhiên nguyên dạng, các mẫu đất nền đường đầm chặt, cho móng đường lớp trên và lớp dưới không gia cố, được chế bị bằng đầm trong phòng thí nghiệm.
	1.3 Trong phương pháp này, các trị số ứng suất dùng cho thí nghiệm mẫu để xác định mô đun đàn hồi được dựa vào vị trí của mẫu trong kết cấu móng mặt đường. Các mẫu nằm trong lớp móng trên và móng dưới chịu ứng suất khác so với các mẫu trong lớp nền. N...
	1.4 Giá trị mô đun đàn hồi xác định từ thí nghiệm này là số đo của mô đun đàn hồi của vật liệu móng trên, móng dưới và đất nền, và chúng được ghi nhận là có một số đặc tính phi tuyến.
	1.5 Mô đun đàn hồi có thể sử dụng với các mô hình phân tích kết cấu để tính kết cấu áo đường dưới tải trong bánh xe, và dùng để thiết kế kết cấu áo đường.
	1.6 Tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thao tác, và thiết bị có hại. Tiêu chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập c...

	2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN
	2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO:

	3 THUẬT NGỮ
	3.1 Các vật liệu hạt không gia cố làm móng trên và móng dưới– chúng bao gồm hỗn hợp đất, cấp phối và các vật liệu tự nhiên. Không có chất kết dính nào được sử dụng cho các lớp móng trên và móng dưới để gia cố. Các loại vật liệu này được phân loại là L...
	3.2 Nền đất dưới móng – Nền đất dưới móng được chuẩn bị và đầm nén trước khi rải các lớp móng trên và/hoặc lớp móng dưới mặt đường. Loại này có thể được phân loại thành Loại 1 hoặc Loại 2 như được định nghĩa tiếp theo trong Phần 3.3 và 3.4.
	3.3 Vật liệu loại 1 – dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 1 bao gồm tất cả các vật liệu móng trên không gia cố, móng dưới không gia cố, và nền đất dưới móng không gia cố thoả mãn các tiêu chuẩn ít hơn 70 phần trăm lọt sàng 2.00-...
	3.4 Vật liệu loại 2 - dùng cho thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi, Vật liệu loại 2 bao gồm tất cả các vật liệu móng trên/móng dưới không gia cố, và nền đất dưới móng không gia cố không đáp ứng các tiêu chuẩn cho Vật liệu loại 1 như đề cập ở 3.3. Đất n...
	3.5 Mô đun đàn hồi của các vật liệu không gia cố – mô đun của một vật liệu không gia cố được xác định bằng các thí nghiệm nén ba trục lặp cho các mẫu của vật liệu không gia cố. Mô đun đàn hồi (Mr) là tỉ số giữa giá trị ứng suất lặp dọc trục và giá trị...
	3.6 Dạng tải nửa hình sin – dạng xung tải yêu cầu. Xung tải theo dạng (1-cosq)/2 như Hình 1.
	3.7 Tải trọng dọc trục lớn nhất (Pmax) – tổng tải trọng tác dụng lên mẫu, bao gồm cả tải tiếp xúc và tải lặp.
	3.8 Tải trọng tiếp xúc (Ptiếp xúc) – tải trọng đứng tác dụng vào mẫu để đảm bảo sự tiếp xúc tốt giữa mẫu và tấm truyền tải trên mẫu.
	3.9 Ứng suất dọc trục lớn nhất (Smax) – tổng ứng suất tác dụng lên mẫu bao gồm cả ứng suất tiếp xúc và ứng suất lặp.
	3.10 Ứng suất dọc trục lặp (Slặp) – ứng suất dọc trục lặp được tác dụng
	3.11 Ứng suất tiếp xúc (Stiếp xúc) – ứng suất dọc trục được tác dụng vào mẫu để duy trì tiếp xúc tốt giữa tấm truyền tải và mẫu.
	3.12 S3 là tổng ứng suất theo phương bán kính; nó là áp lực tác dụng trong buồng ba trục (ứng suất chính nhỏ nhất).
	3.13 er là biến dạng dọc trục phục hồi do Slặp.
	3.14 (r là biến dạng tương đối phục hồi do Slặp
	3.15 Mô đun đàn hồi (Mr) được định nghĩa là Slặp/(r.
	3.16 Khoảng thời gian tải trọng là khoảng thời gian mà mẫu chịu tác dụng một chu kỳ ứng suất (thường là 0.1s).
	3.17 Khoảng thời gian các chu kỳ là khoảng thời gian giữa các chu kỳ ứng suất liên tiếp (thường 1.0 đến 3.1 s, phụ thuộc vào loại thiết bị tải trọng. Xem Phần 6.2).

	4 TÓM TẮT PHƯƠNG PHÁP thí nghIỆM
	4.1 Ứng suất dọc trục lặp có biên độ không đổi, khoảng thời gian tải trọng (0.1s) và khoảng thời gian các chu kỳ (1.0 đến 3.1 s) được tác dụng vào mẫu thí nghiệm hình trụ. Trong khi thí nghiệm, mẫu chịu ứng suất lặp động và ứng suất hông tĩnh được cun...

	5 Ý NGHĨA VÀ SỬ DỤNG
	5.1 Mô đun đàn hồi cung cấp mối quan hệ cơ bản giữa ứng suất và biến dạng của vật liệu mặt đường cho các phân tích kết cấu của hệ thống áo đường.
	5.2 Mô đun đàn hồi là thông số đặc trưng cho các vật liệu xây dựng mặt đường bao gồm cả lớp đất ngay dưới lớp áo đường dưới các điều kiện khác nhau (về độ ẩm, độ chặt, v.v..) và các trạng thái ứng suất được mô phỏng điều kiện áo đường chịu tải trọng b...

	6 DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ
	6.1 Buồng nén ba trục – Buồng nén được dùng để chứa mẫu và chất lỏng tạo áp lực hông trong khi thí nghiệm. Buồng ba trục điển hình phù hợp cho thí nghiệm mô đun đàn hồi như Hình 2. Biến dạng được đo phía ngoài bằng hai thiết bị đo biến dạng loại lò xo...
	6.1.1 Khí được dùng cho buồng ba trục thay vì chất lỏng.
	6.1.2 Buồng ba trục được làm từ polycarbonate, acrylic hoặc các vật liệu có thể nhìn qua phù hợp để đảm bảo sự quan sát mẫu trong quá trình thí nghiệm.

	6.2 Thiết bị gia tải – Thiết bị gia tải là loại máy gia tải từ trên, vòng lặp tải là kín, động cơ điện truyền lực bằng thuỷ lực hoặc áp lực khí có khả năng tác dụng các vòng tải lặp dạng xung nửa hình sin với các khoảng thời gian như sau.
	6.2.1 Xung tải nửa hình sin phải tuân theo Mục 3.6. Tất cả các cài đặt ban đầu và thí nghiệm được tiến hành cho xung tải nửa hình sin. Dạng sóng nửa hình sin được hệ thống tạo ra và các phản hồi phải được hiển thị để cho phép người thí nghiệm vi chỉnh...

	6.3 Thiết bị đo lực và các tác động của mẫu:
	6.3.1 Thiết bị đo lực dọc trục là hộp đo lực bằng điện đặt giữa cần truyền lực và thanh pít tông của buồng như trong Hình 2. Yêu cầu các hộp tải có tính năng như sau:
	6.3.2 Các áp lực của buồng thí nghiệm cần đo bằng các thiết bị đo áp lực thông thường, manometer, hoặc sensor đo áp lực với độ chính xác đến 0.7kPa.
	6.3.3 Biến dạng dọc trục – Hệ thống đo bao gồm 2 LVDT gắn cứng đối xứng vào cần pít tông phía bên ngoài buồng như trong Hình 2. Hai sensor đo biến dạng này được định vị với khoảng cách bằng nhau tính từ trục pít tông và tựa vào bề mặt cứng, gắn chặt v...
	6.3.3.1 Luôn luôn duy trì mối tiếp xúc tốt giữa các LVDT và bề mặt có mũi của LVDT tựa lên, cần kết nối để ghi cả hai LVDT từ đó có thể ghi và xem kết quả chúng độc lập và trong tính toán lấy giá trị trung bình của hai.
	6.3.3.2 Hoạt động của các LVDT phải được kiểm tra hàng ngày bằng các chương trình đọc/ghi số liệu trong phòng thí nghiệm. Hơn nữa, các LVDT cần phải được căn chỉnh hai tuần một lần, hoặc sau 50 thí nghiệm mô đun đàn hồi, bất kỳ cái nào đến trước, sử d...

	6.3.4 Yêu cầu có thiết bị ghi có dòng kích hoạt thích hợp và được cài đặt phù hợp để ghi liên tục các số đọc biến dạng dọc trục. Tín hiệu cần phải không nhiễu và tránh ồn. Dùng các dây có bọc chống nhiễu để kết nối LVDT. Nếu có dùng bộ lọc, nó cần phả...

	6.4 Thiết bị chuẩn bị mẫu – Cần nhiều loại thiết bị để chuẩn bị mẫu không xáo động cho thí nghiệm và để có được mẫu đầm chặt mà chúng có thể đại diện cho các điều kiện ở hiện trường. Cần sử dụng các phương pháp đầm khác nhau để chuẩn bị các mẫu có vật...
	6.5 Các thiết bị gọt mẫu cho mẫu không xáo động của nền đất dưới áo đường lấy bằng ống thành mỏng phải theo như Tiêu chuẩn T 296.
	6.6 Các thiết bị phụ trợ – Gồm có compa, thước đo micro mét, thước thép chỉnh đến 0.5 mm, màng cao su dày từ 0.25 đến 0.79 mm, vòng gioăng cao su, nguồn chân không với buồng bóng khí và bộ điều chỉnh, máy làm phồng màng, các đá thấm (dùng cho đất nền)...
	6.7 Các hệ thống căn chỉnh – kiểm tra định kỳ – Toàn bộ hệ thống (thiết bị đo, cài đặt, và các thiết bị ghi) phải được căn chỉnh hai tuần một lần, hoặc sau 50 thí nghiệm mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng các chương trình đọc/ghi số liệu trong phòng. Cá...

	7 CHUẨN BỊ MẪU THÍ NGHIỆM
	7.1 Kích cỡ mẫu – Dựa vào kết quả phân tích sàng các hướng dẫn sau được áp dụng để xác định kích cỡ mẫu thí nghiệm.
	7.1.1 Dùng mẫu đường kính 71-mm hay 86-mm cho các thí nghiệm với mẫu đất dính không xáo động của vật liệu Loại 2. Đối với vật liệu Loại 1 hoặc các mẫu đầm chặt của Vật liệu Loại 2, chọn đất và chế bị mẫu với đường kính tối thiểu bằng năm lần kích cỡ h...

	7.2 Các mẫu đất nền dưới áo đường không xáo động – Các mẫu đất nền không xáo động được gọt và chuẩn bị. Cần xác định độ ẩm tự nhiên w của mẫu sau thí nghiệm mô đun đàn hồi ba trục, theo các hướng dẫn trong T 265, và kết quả được ghi lại trong báo cáo ...
	7.2.1 Để phù hợp cho thí nghiệm, mẫu phải đủ dài và mẫu được cắt từ ống mẫu với chiều dài tối thiểu bằng hai lần đường kính. Các mẫu phải đảm bảo không có các khuyết tật. Bao gồm cả các khuyết tật như có vết nứt trong mẫu, góc bị vỡ mà chúng không thể...

	7.3 Các mẫu được đầm nén trong phòng – Các mẫu chế bị cho vật liệu Loại 1 và Loại 2 phải được chuẩn bị có độ ẩm (w) và khối lượng riêng ẩm (gw) xấp xỉ như tại hiện trường. Các mẫu đầm chặt trong phòng được chuẩn bị cho vật liệu móng trên móng dưới dạn...
	7.3.1 Độ ẩm - Độ ẩm của các mẫu đầm trong phòng bằng độ ẩm tại hiện trường được xác tại theo T 238. Nếu không có số liệu độ ẩm tại hiện trường, thì tham khảo Phần 7.3.3.Độ ẩm của mẫu đầm trong phòng không được khác quá (1.0 phần trăm cho vật liệu Loại...
	7.3.2 Độ chặt khi đầm - Độ chặt của mẫu được đầm là khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường được xác định theo T 239 hay T 191. Nếu không có các số liệu về độ chặt hiện trường, thì tham khảo Phần 7.3.3. Khối lượng thể tích của mẫu đầm trong phòng...
	7.3.3 Nếu không có các số liệu về độ ẩm hoặc khối lượng thể tích tự nhiên hiện trường, khi đó dùng tỉ lệ phần trăm của khối lượng thể tích khô lớn nhất tương ứng với độ ẩm tốt nhất như T 99 hay T 180 theo quy định của đơn vị thí nghiệm hay đơn vị chủ ...
	7.3.4 Chế bị mẫu – Chế bị các mẫu cho vật liệu Loại 1 và Loại 2 cần tuân theo các điều khoản trong Phụ chương A. Độ ẩm và khối lượng thể tích cần đạt dùng để xác định số lượng vật liệu cần thiết được đề cập trong Phần 7.3. Phụ chương A cung cấp các hư...

	7.4 Các phương pháp đầm và các thiết bị cho việc chế bị mẫu:
	7.4.1 Đầm mẫu cho vật liệu Loại 1 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 1 được trình bày trong Phụ chương B.
	7.4.2 Đầm mẫu cho vật liệu Loại 2 – Phương pháp chung để đầm vật liệu Loại 2 được trình bày trong Phụ chương C hoặc Phụ lục A. Nếu cần khảo sự thay đổi khối lượng thể tích mẫu của các lớp đầm thì dùng Phụ lục B.
	7.4.3 Các mẫu cần phải bảo vệ để không cho thay đổi độ ẩm bằng cách bọc mẫu bằng màng hình trụ và thí nghiệm phải tiến hành trong vòng năm ngày kể từ khi kết thúc việc chuẩn bị mẫu. Trước khi cất và sau khi lấy mẫu ra phải cân mẫu để xác định có sự gi...


	8 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHO ĐẤT NỀN
	8.1 Trình tự mô tả trong phần này dùng cho các mẫu đất nền không xáo động hay mẫu được đầm trong phòng. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu có đường kính 150 mm hay mẫu Loại 2 có đường kính 70 mm.
	8.2 Lắp đặt buồng ba trục – Trình tự đặt mẫu được gọt từ mẫu không xáo động và các mẫu đầm chặt trong phòng vào buồng ba trục và gia tải được thực hiện theo các bước sau:
	8.2.1 Đặt đá thấm và giấy lọc được làm ẩm lên trên bản đế đỡ mẫu của buồng ba trục như trong Hình 2.
	8.2.2 Đặt cẩn thận mẫu lên đá thấm. Đặt màng bọc vào thiết bị căng màng bọc, tạo chân không cho thiết bị căng màng bọc, sau đó cẩn thận trùm màng bọc lên mẫu và thôi tạo chân không cho máy căng màng. Khóa kín màng vào đế (hay đĩa ở đáy) bằng gioăng ca...
	8.2.3 Đặt giấy lọc ẩm và tấm đĩa có cả đá thấm lên mẫu, gấp ngược màng và khóa kín màng vào tấm đĩa bằng gioăng cao su hay các loại gioăng kín khác.
	8.2.4 Nếu như mẫu đã được đầm và giữ trong màng cao su cùng với đá thấm, thì các bước Phần 8.2.1, 8.2.2 và 8.2.3 được bỏ qua. Và thay vào đó, lắp đặt mẫu là đặt chúng vào đế của buồng ba trục.
	8.2.5 Nối đường thoát nước đáy mẫu vào nguồn chân không qua buồng bóng khí. Tác dụng áp lực chân không 7 kPa. Nếu bóng khí xuất hiện, cần kiểm tra hở do các mối nối kém hay có lỗ thủng ở màng, hay các gioăng tại đáy và đỉnh mẫu chưa đạt yêu cầu. Sự có...
	8.2.6 Khi không còn sự hở như đề cập trên, tháo dây khỏi nguồn chân không và đặt buồng vào tấm dưới và tấm trên của buồng. Ấn pít tông gia tải và đảm bảo mối liên kết chắc chắn với hộp đo tải. Xiết chắc chắn các thanh khóa buồng.
	8.2.7 Trượt hệ thống vào vị trí dưới thiết bị gia tải dọc trục. Định vị buồng là tối quan trọng để loại bỏ các lực ngang có thể trong cần pít tông. Liên kết thiết bị gia tải vào cần pít tông của buồng ba trục.

	8.3  Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Yêu cầu tiến hành các bước sau đây để  thực hiện thí nghiệm mô đun đàn hồi cho mẫu đất nền đã được lắp đặt vào buồng ba trục và chúng đã được đặt dưới giá gia tải.
	8.3.1 Mở van thoát nước dẫn từ mẫu ra áp lực khí quyển. Việc này sẽ mô phỏng điều kiện có thoát nước. Mô phỏng điều kiện không thoát nước yêu cầu phải bão hòa mẫu. Tiến trình đó không bao gồm trong thí nghiệm này.
	8.3.2 Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng đã cài đặt theo chỉ định trước là 41.4 kPa vào mẫu. Cần duy trì áp lực tiếp xúc bằng 10 phần trăm ( 0.7 kPa của ứng suất dọc trục lớn nhất của mỗi chuỗi gia tải.
	8.3.2.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác dụng các ứng suất như trong Bảng 1, sau khi đã xét đến các lực tác dụng được tính như sau:

	8.3.3 Thiết lập ban đầu – Bắt đầu thí nghiệm cần tác dụng tối thiểu 500 vòng tải với ứng suất dọc trục lớn nhất là 27.6 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 24.8 kPa bằng cách sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian quy định như ở Phần 6.2. Nếu...
	8.3.3.1 Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh hưởng ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh hưởng gia tải dỡ tải ban đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp xúc khô...
	8.3.3.2 Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần trăm trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại thì cần xem xét lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu không k...

	8.3.4 Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 1. Bắt đầu với việc giảm ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 13.8 kPa (Chuỗi số 1, Bảng 1) và đặt áp lực hông là 41.4 kPa.
	8.3.5 Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi LVDT qua năm chu kỳ vào báo cáo theo Mẫu C4.1 (Bảng C3.1).
	8.3.6 Tăng ứng suất dọc trục lên 27.6 kPa (Chuỗi số 2) và lặp lại Bước 8.3.5 cho mức tải mới này.
	8.3.7 Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 1 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục hồi thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý.
	8.3.8 Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng tương đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng tương đối không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về cường độ như mong ...
	8.3.9 Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 27.6 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo phương pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải trọn...
	8.3.10 Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu từ buồng ba trục.
	8.3.11 Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265.
	8.3.12 Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục.


	9 TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CHO VẬT LIỆU MÓNG ĐƯỜNG
	9.1 Trình tự mô tả trong phần này dùng cho tất cả móng trên móng dưới áo đường dạng hạt. Trình tự này có thể bao gồm cho cả mẫu được phân loại là vật liệu Loại 1 hoặc Loại 2.
	9.2 Lắp đặt buồng ba trục – Khi kết thúc quá trình đầm, đặt đĩa thấm bằng đồng và tấm đĩa trên mặt đỉnh mẫu. Cuộn màng cao su khỏi vành của khuôn và trùm lấy tấm đĩa trên đỉnh mẫu. Nếu tấm đĩa nhô cao trên vành của khuôn, màng sẽ được bịt kín với tấm ...
	9.2.1 Nối nguồn cung cấp áp lực khí vào buồng ba trục và tác dụng áp lực buồng là 103.4 kPa vào mẫu.
	9.2.2 Tháo nguồn tạo chân không và mở cả đường thoát nước tại đáy và đỉnh mẫu ra không khí.

	9.3 Tiến hành thí nghiệm mô đun đàn hồi – Sau khi mẫu đã được chuẩn bị và đặt vào thiết bị gia tải như mô tả ở Phần 8.2, cần thực hiện các bước sau đối với thí nghiệm mô đun đàn hồi:
	9.3.1 Nếu bước lắp đặt chưa thực hiện thì điều chỉnh vị trí thiết bị gia tải dọc hoặc phần đỡ đế buồng ba trục để kết nối pit tông của thiết bị gia tải với pít tông của buồng ba trục. Pít tông của buồng ba trục phải tựa chắc chắn lên hộp đo tải. Cần d...
	9.3.1.1 Tải trọng tác dụng lên cần pít tông của buồng ba trục phải được điều chỉnh để tác dụng các ứng suất như trong Bảng 2, sau khi đã xét đến các lực tác được tính như sau:

	9.3.2 Điều chỉnh thiết bị ghi cho LVDT và hộp tải như theo yêu cầu.
	9.3.3 Thiết lập ban đầu – Đặt áp lực hông là 103.4 kPa và tác dụng tối thiểu 500 vòng tải với ứng suất dọc trục lớn nhất là 103.4 kPa và ứng suất lặp tương ứng là 93.1 kPa theo Chuỗi tải 0, Bảng 2, bằng cách sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng th...
	9.3.3.1 Các chuỗi tải trên thiết lập tình trạng ban đầu của mẫu nhằm loại bỏ các ảnh hưởng ngắt quãng giữa quá trình đầm và quá trình gia tải và loại bỏ các ảnh hưởng gia tải dỡ tải ban đầu. Thiết lập này còn giúp giảm thiểu ảnh hưởng mối tiếp xúc khô...
	9.3.3.2 Nếu như tổng biến dạng tương đối thẳng đứng không phục hồi đạt đến năm phần trăm trong quá trình thiết lập ban đầu thì cho dừng quá trình này. Với mẫu đầm lại thì cần xem xét lại quá trình đầm để nhận ra bất kỳ lý do nào đã làm cho mẫu không k...

	9.3.4 Thí nghiệm mẫu – Thí nghiệm được thực hiện với các chuỗi tải theo như Bảng 2. Giảm ứng suất dọc trục lớn nhất xuống 21.0 kPa và đặt áp lực hông là 21.0 kPa (Chuỗi số 1, Bảng 2).
	9.3.5  Tác dụng 100 lần tải trọng lặp sử dụng xung tải nửa hình sin với khoảng thời gian được mô tả trong Phần 6.2. Ghi lại độc lập các biến dạng hồi phục trung bình cho mỗi LVDT qua năm chu kỳ vào mẫu báo cáo.
	9.3.6 Tiếp tục với Chuỗi số 2, tăng ứng suất dọc trục lên 41.0 kPa và lặp lại Bước 8.3.5 cho mức tải mới này.
	9.3.7 Tiếp tục cho các chuỗi tải còn lại trong Bảng 2 (3 đến 15), ghi lại biến dạng phục hồi thẳng đứng. Nếu bất cứ khi nào biến dạng không hồi phục của mẫu vượt quá năm phần trăm thì dừng thí nghiệm và báo cáo kết quả vào mẫu hợp lý.
	9.3.8 Sau khi kết thúc các bước thí nghiệm mô đun đàn hồi, kiểm tra tổng biến dạng tương đối không hồi phục thẳng đứng của mẫu khi thí nghiệm. Nếu biến dạng tương đối không hồi phục không vượt quá 5 phần trăm và nếu các thông tin về cường độ như mong ...
	9.3.9 Thí nghiệm cắt nhanh – Tác dụng áp lực hông 34.5 kPa vào mẫu. Tác dụng tải để tạo ra tốc độ biến dạng tương đối dọc trục là một phần trăm trong một phút theo phương pháp gia tải khống chế biến dạng. Tiếp tục gia tải cho đến khi hoặc (1) tải trọn...
	9.3.10 Khi kết thúc thí nghiệm cắt nhanh ba trục, giảm áp lực hông xuống không và tháo mẫu từ buồng ba trục.
	9.3.11 Tháo màng bọc mẫu và dùng toàn bộ mẫu để xác định độ ẩm theo T 265.
	9.3.12 Vẽ đường cong ứng suất – biến dạng cho thí nghiệm cắt ba trục.


	10 TÍNH TOÁN
	10.1 Tiến hành tính toán để có được mô đun đàn hồi bằng cách sử dụng bảng biểu được sắp xếp như mẫu Báo cáo C4.1 (Bảng C3.1). Giá trị mô đun đàn hồi này được tính cho năm vòng lặp của mỗi một chuỗi tải. Các giá trị này sau đó được lấy trung bình trong...

	11 BÁO CÁO
	11.1 Báo cáo phải bao gồm các mục sau:
	11.1.1 Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1)
	11.1.2 Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) (các mẫu đầm lại) hay mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) (mẫu thành mỏng).

	11.2 Các thông tin chung sau được ghi trong tất cả các mẫu báo cáo:
	11.2.1 Nhận biết mẫu, loại vật liệu (Loại 1 hay Loại 2) và ngày thí nghiệm.

	11.3 Báo cáo các thông tin sau trong các bảng số liệu hợp lý:
	11.3.1 Mẫu báo cáo C4.2 (Bảng C3.2) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu nén lại. Mẫu này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu thành mỏng.
	11.3.1.1 Hạng mục 4 – Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết lập ban đầu (Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để ch...
	11.3.1.2 Hạng mục 5 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích.
	11.3.1.3 Hạng mục 6 – Ghi lại các khối lượng đầm như được vạch ra trong Phụ chương B (Loại 1) hoặc Phụ chương C hay Phụ lục A (Loại 2).
	11.3.1.4 Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm/ khối lượng thể tích tự nhiên tại hiện trường là các thông tin cơ bản cho công tác đầm mẫu như trong Phần 7.3.1 và 7.3.2. Các giá trị này được đo từ phương pháp phóng xạ tại hiện trường. Nếu không có các giá trị này...
	11.3.1.5 Hạng mục 8 – Ghi độ ẩm mẫu đất đầm như Phần B1.3.16 (Loại 1) hay Phần C1.3.12 hoặc D.1.6.3 (Loại 2). Ghi lại độ ẩm của vật liệu sau khi thí nghiệm mô đun đàn hồi như Phần 8.3.11 (Đất nền) hay Phần 9.3.11 (Móng đường). Ngoài ra, ghi lại khối l...
	11.3.1.6 Hạng mục 9 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như trong Phần 8.3.9 (Đất nền) và Phần 9.3.9 (Móng đường).

	11.3.2 Mẫu báo cáo C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan đến mẫu được thí nghiệm. Mẫu báo cáo này chỉ phải hoàn thiện cho các mẫu mẫu thành mỏng. Mẫu báo cáo này không dùng để ghi các thông tin cho mẫu nén lại.
	11.3.2.1 Hạng mục 4 – Ghi lại khoảng cách từ đỉnh nền đến vị trí lấy mẫu (nếu biết).
	11.3.2.2 Hạng mục 5 - Ghi “Y” (có) hay “N” (không) để thể hiện mẫu có đạt 5 phần trăm cho tổng biến dạng đứng tương đối không phục hồi hay không trong giai đoạn thiết lập ban đầu (Phần 8.3.3 và 9.3.3). Ngoài ra chú thích “Y” (có) hay “N” (không) để ch...
	11.3.2.3 Hạng mục 6 – Ghi lại kích thước mẫu và các tính toán về diện tích và thể tích. Ghi lại khối lượng mẫu.
	11.3.2.4 Hạng mục 7 – Ghi lại độ ẩm của mẫu tại hiện trường trước khi tiến hanh thí nghiệm. Ghi lại độ ẩm khi kết thúc thí nghiệm như trong Phần 8.3.11. Ghi lại khối lượng thể tích ướt và khô của mẫu ống thành mỏng.
	11.3.2.5 Hạng mục 8 – Ghi lại kết quả và thông tin kèm theo của thí nghiệm cắt nhanh như trong Phần 8.3.9 (Đất nền).

	11.3.3 Mẫu báo cáo C4.1 (Bảng C3.1) đi kèm với báo cáo dạng C4.2 (Bảng C3.2) hay Mẫu C4.3 (Bảng C3.3) được sử dụng để ghi các thông tin chung liên quan đến mẫu được thí nghiệm. Các thông tin sau sẽ được ghi trong Mẫu C4.1 (Bảng C3.1).
	11.3.3.1 Cột 1 – Ghi lại áp lực hông cho các chuỗi thí nghiệm. Chỉ cần một giá trị cho 5 vòng tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức áp lực hông chỉ ra trong Bảng 1 (Đất nền) hoặc Bảng 2 (Móng đường).
	11.3.3.2 Cột 2 – Ghi ứng suất lặp biểu kiến cho các chuỗi tải. Chỉ cần một giá trị cho 5 vòng tải. Giá trị này nên tương ứng chính xác với mức ứng suất lặp biểu kiến chỉ ra trong Bảng 1 (Đất nền) hoặc Bảng 2 (Móng đường).
	11.3.3.3 Cột 4 đến 9 – Ghi lại tải và ứng suất thực tế cho mỗi 5 vòng tải như được chỉ trong mẫu.
	11.3.3.4 Cột 10 đến 12 – Ghi lại biến dạng dọc trục phục hồi của mẫu từ các LVDT độc lập cho 5 vòng tải. Lấy trung bình từ cả hai LVDT và ghi vào Cột 12. Giá trị này sẽ được dùng để tính biến dạng tương đối dọc trục của vật liệu.
	11.3.3.5 Cột 13 – Tính mô đun đàn hồi cho mỗi 5 vòng tải. Giá trị này được tính bằng cách chia Cột 8 cho Cột 13.
	11.3.3.6 Trung bình – Tính giá trị trung bình 5 vòng tải cho mỗi cột.
	11.3.3.7 Độ lệch chuẩn – Tính độ lệch chuẩn của các giá trị cho mỗi cột của 5 vòng tải theo phương trình sau:



	a1 PHẠM VI ÁP DỤNG
	A1.1 Các bước sau sẽ cung cấp các hướng dẫn để chế bị vật liệu dùng cho thí nghiệm cũng như việc lấy đủ số lượng vật liệu cần thiết để chuẩn bị mẫu (Loại 1 và Loại 2) ở độ ẩm và độ chặt chỉ định.
	A1.1.1 Định tình trạng mẫu – Nếu mẫu là ẩm khi chuyển về từ hiện trường thì làm khô cho đến khi vỡ vụn. Có thể làm khô bằng gió hoặc bằng thiết bị làm khô, miễn là nhiệt độ không quá 60oC. Sau đó phá vỡ hoàn toàn liên kết các hạt của cấp phối sao cho ...
	A1.1.2 Chuẩn bị mẫu – Xác định độ ẩm w1 của mẫu theo T 265. Khối lượng mẫu xác định độ ẩm ít nhất là 200g cho đất với đường kính lớn nhất nhỏ hơn 4.75-mm (sàng Số 4) và ít nhất 500g cho đất với đường kính hạt lớn nhất lớn hơn 4.75-mm (sàng Số 4).



